Chuyên đề thực tập - Phương hướng và giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu ...


Lời nói đầu


Đặc trưng quan trọng của tình hình thế giới ngày nay là xu hướng quốc tế hoá. Nền kinh tế thế giới ngày càng phát trển, mỗi  nước dù lớn hay nhỏ đều phải tham ra vào sự phân công lao động quốc tế. Ngày nay, không một dân tộc nào có thể phát triển đất nước mình chỉ bằng tự lực cánh sinh. Đặc biệt là đối với một nước đang phát triển như Việt Nam thì việc nhận  thức đầy đủ đặc trưng quan trọng này và ứng dụng vào tình hình thực tế đất nước có tầm quan trọng hơn bao giờ hết. Tại Đại Hội Viii, Đảng ta đã nhấn mạnh “kiên trì chiến lược hướng mạnh về xuất khẩu đồng thời thay thế nhập khẩu những sản phẩm trong nước có hiệu quả, phát huy lợi thế so sánh của đất nước cũng như của từng vùng, từng ngành, từng lĩnh vực trong từng thời kỳ, không ngừng nâng cao sức mạnh cạnh tranh trên thị trường trong nước, thị trường khu vực, thị trường thế giới .


Thực hiện đường lối đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, trong thời gian qua nước ta đã đạt được những thành tựu bước đầu quan trọng. Việt Nam đã thiết lập nhiều mối quan hệ ngoại giao với nhiều nước, mở rộng  hoạt động ngoại thương theo hướng đa dạng hoá, tích cực hội nhập vào nền kinh tế thế giới, tham gia vào các tổ chức như : ASEAN, AFTA, APEC, ….. điều này đã đặc biệt làm cho lĩnh vực xuất nhập khẩu ngày càng trở nên sôi động .


Là một  trong những mặt hàng mũi nhọn trong xuất khẩu  hàng nông sản ở Việt Nam, Chè không những đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước mà ngày càng có giá trị xuất khẩu cao .Việc đẩy mạnh xuất khẩu chè sẽ là cơ sở thúc đẩy sự phát triển ngành chè Việt Nam, góp phần vào sự nghiệp Công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông thôn, phát triển kinh tế Trung du _ miền núi .


Xuất phát từ nhận thức trên, em xin chọn đề tài “Phương hướng và giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu chè tại Tổng Công Ty chè Việt Nam ” làm chuyên đề thực tập .


Đề tài được trình bày với ba phần cơ bản sau đây :


Chương i : Cơ sở lý luận của đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu hàng hoá .


Chương ii : Phân tích thực trạng hoạt động xuất khẩu chè Việt Nam  .


Chương iii : Một số giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu xhè của Tổng Công Ty chè Việt Nam  trong thời gian tới .


Đề tài này chỉ tập trung phân tích tình thực tế hoạt động xuất khẩu chè của Tổng Công Ty chè Việt Nam  giai đoạn 1996-2000, đưa ra những thành công và những vấn đề còn tồn tại ở Tổng Công Ty. Trên cơ sở đó, đưa ra một số biệp pháp kiến nghị nhằm mở rộng hoạt động và tăng cường hiệu quả kinh doanh xuất khẩu chè của Tổng Công Ty trong thời gian tới. 


Trong thời gian thực tập và hoàn thành đề tài em đã  nhận được rất nhiều sự giúp đỡ của các thầy cô trong khoa kinh tế và kinh doanh quốc tế, các cô chú và các anh chị trong Tổng Công Ty chè  Việt Nam. Đặc biệt là thầy giáo hướng dẫn  Thạc sĩ Đàm Quang Vinh  đã chỉ bảo tận tình cho em về mặt nội dung, phương pháp luận và cách thức tiếp cận vấn đề một cách khoa học nhất. Qua bài viết này, em muốn bày tỏ biết ơn sâu sắc tới tất cả mọi người và em mong nhận được nhiều ý kiến nhận xét giúp em có thể hoàn thiện kiến thức chuyên môn của mình .

Sinh Viên :

Nguyễn Anh Tú

Chương i

Cơ sở lý luận của đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu hàng hoá

i. sự cần thiết  của việc đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu hàng hoá 

1.Xuất khẩu và vai trò của hoạt động xuât khẩu trong nền kinh tế .

1.1  Khái niệm về xuất khẩu


 Xuất khẩu hàng hoá là việc bán hàng hoá dịch vụ cho một quốc gia khác trên cơ sở dùng tiền tệ thanh toán. Tiền tệ ở đây có  thể là ngoại tệ của một quốc gia hoặc là đối với cả hai quốc gia. Mục đích của hoạt động xuất khẩu là khai thác  được lợi thế so sánh của từng quốc gia trong phân công lao động quốc tế .


 Hoạt  động xuất khẩu  là hình thức cơ bản của hoạt động ngoại  thương đã xuất hiện từ rất lâu đời  và  ngày càng phát triển. Tuy hình thức đầu tiên chỉ là hàng đổi hàng, song ngày nay hình thức xuất khẩu  đã được thể hiện dưới nhiều hình thức khác nhau.


Hoạt động xuất khẩu  diễn ra trên mọi lĩnh vực, trong mọi điều kiện kinh tế, từ xuất khẩu  hàng hoá tiêu dùng cho đến tư liệu sản xuất, máy móc thiết bị, công nghệ kỹ thuật cao. Tất cả các hoạt động trao đổi đó đều nhằm mục đích đem lại lợi ích cho quốc gia tham gia.


Hoạt động xuất khẩu  diễn ra trên mọi phạm vi  rộng cả về điều kiện không gian lẫn thời gian. Nó có thể chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, song cũng có thể kéo dài đến hàng năm, có thể tiến hành trên phạm vi toàn lãnh thổ hai quốc gia hay nhiều quốc gia. 


Ngày nay các quốc gia trên thế giới dù là nước siêu cường  như Mĩ, Nhật Bản hay là nước đang phát triển như Việt Nam thì việc thì việc thúc đẩy xuất khẩu  vẫn là việc làm cần thiết. Bài học thành công của các con rồng Châu á cũng như một số nước ASEAN đều cho thấy, xuất khẩu đóng một vai trò quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở các nước này.  Xuất khẩu  là cơ sở của nhập khẩu, là hoạt động kinh doanh để đem lại lợi nhuận lớn, là phương tiện để thúc đẩy kinh tế phát triển. Thúc đẩy xuất khẩu  là đi đôi với việc tăng tổng sản phẩm quốc dân, tăng tiềm lực kinh tế, quân sự.


Bởi thế  hoạt động xuất khẩu nói chung và thúc đẩy xuất khẩu  nói riêng là việc làm hết sức có ý nghĩa trước mắt cũng như lâu dài.

 
1.2. Vai trò của xuất khẩu trong nền kinh tế.

  
 *.Đối với nền kinh tế thế giới.

            Xuất khẩu  là một nội dung chính của hoạt động ngoại thương, xuất khẩu có vai trò đặc biệt  quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của mỗi quốc gia cũng như trên toàn thế giới. 

            Do những điều kiện khác nhau nên mỗi quốc gia đều có thế mạnh về lĩnh vực này nhưng lại yếu về những lĩnh vực khác. Để có thể khai thác được những lợi thế, giảm thiểu bất lợi, tạo ra sự cân bằng trong quá trình phát triển, các quốc gia phải tiến hành trao đổi với nhau, bán những sản  phẩm mà mình sản xuất  thuận lợi và mua những sản  phẩm  mà mình sản xuất  khó khăn. Tuy nhiên, hoạt động xuất khẩu  không nhất thiết phải diễn ra giữa các nước có lợi thế về lĩnh vực này hay lĩnh vực khác. Một quốc gia thua thiệt về tất cả các lĩnh vực tài nguyên thiên nhiên, nhân công, tiềm năng kinh tế … thông qua hoạt  động xuất khẩu  cũng sẽ có điều kiện phát triển kinh tế nội địa.


Nói cách khác một quốc gia dù ở một tình huống bất lợi vẫn có thể tìm ra điểm có lợi để khai thác. Bằng việc khai thác các lợi thế này các quốc gia tập trung vào sản xuất  và xuất khẩu  mặt hàng có lợi thế tương đối và nhập khẩu những mặt hàng không có lợi thế tương đối. Sự chuyên môn hoá trong sản xuất  này làm cho mỗi quốc gia khai thác được lợi thế tương đối của mình một cách tốt nhất để tiết kiệm được những nguồn nhân lực như : vốn, lao động, tài nguyên thiên nhiên … Trong quá trình sản xuất  hàng hoá. Và vì vậy trên quy mô toàn thế giới thì tổng sản  phẩm  cũng sẽ được gia tăng.


*. Đối với nền kinh tế mỗi quốc gia. 


Đẩy mạnh xuất khẩu  được coi là vấn đề  có ý nghĩa chiến lược để phát triển kinh tế và thực hiện quá trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nuớc. Vai trò của xuất khẩu  thể hiện trên các mặt sau:

     -Xuất khẩu tạo nguồn vốn chủ yếu cho NK phục vụ cho công nghiệp hoá  - hiện đại hoá đất nước .

      Công nghiệp hoá theo những bước đi thích hợp là con đường tất yếu để khắc phục nghèo nàn và chậm phát triển ở nước ta. Tuy nhiên sự tăng trưởng của mỗi quốc gia đòi hỏi phải có bốn điều kiện : nhân lực, tài nguyên, vốn và kĩ thuật. Trong thời kì hiện nay, hầu hết các nước đang phát triển đều thiếu vốn, kỹ thuật và thừa lao động. Để giải quyết được tình trạng này họ buộc phải nhập khẩu từ bên ngoài những yếu tố mà trong nước chưa có khả năng đáp ứng .


Để công nghiệp hoá đất nước trong một thời gian ngắn, đòi hỏi phải có một số vốn rất lớn nhập khẩu máy móc, thiết bị, kỹ thuật tiên tiến. Thực tiễn cho thấy nguồn vốn nhập khẩu một nước ( đặc biệt là nước đang phát triển như Việt Nam  ), có thể huy động từ các nguồn vốn chính sau : 

  (  Đầu tư nước ngoài, các hình thức liên doanh liên kết .

            (  Vay nợ, viện trợ, tài trợ .

            ( Thu từ hoạt động du lịch, dịch vụ .

            ( Xuất khẩu  sức lao động .

 
Tầm quan trọng của nguồn vốn đầu tư nước ngoài, vay nợ, viện trợ thì không ai có thể phủ nhận được, song việc huy động vốn này không phải là dễ  dàng. Sử dụng các nguồn vốn này các nước đi vay cần phải chấp nhận những thiệt thòi nhất định và dù bằng cách này hay cách  khác thì cũng sẽ phải hoàn lại vốn .


Bởi vậy, nguồn vốn quan trọng nhất mà mỗi nước có thể trông chờ vào là nguồn vốn thu từ hoạt động xuất khẩu, quyết định đến quy mô và và tốc độ tăng trưởng của nhập khẩu nói riêng và nền kinh tế quốc dân nói chung .

             - Xuất khẩu  đóng góp vào quá trình dịch chuyển cơ cấu kinh tế, thúc đẩy sản xuất  phát triển. Đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu  sẽ giúp các nước kém phát trển chuyển dịch cơ cấu kinh tế  từ nông nghiệp sang  công nghiệp  phù hợp với xu hướng phát triển của nền kinh tế  thế giới .

Có hai cách nhìn nhận về tác động của xuất khẩu  đối với sản xuất  và chuyển dịch cơ cấu kinh tế .

Một là, xuất khẩu  chỉ tiêu thụ những sản phẩm thừa so với nhu cầu nội địa. Trong trường hợp nền  kinh tế  lạc hậu và chậm phát triển, sản xuất về cơ bản còn chưa đủ tiêu dùng, nếu chỉ thụ động chờ ở sự “thừa ra ” của nền sản xuất thì xuất khẩu  chỉ ở quy mô nhỏ bé và tăng trưởng chậm chạp .

Hai là, coi thị trường thế giới là hướng quan trọng để tổ chức sản xuất. Quan điểm này tác động tích cực đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy sản xuất  phát triển, điều này thể hiện :

( Xuất khẩu  tạo điều kiện cho các ngành cùng có cơ hội phát triển. Chẳng hạn, khi phát triển sản phẩm hàng may mặc xuất khẩu  sẽ tạo  cơ hội mở rộng các ngành có liên quan như : bông, vải, sợi …

( Sự phát triển của công nghiệp chế biến thực phẩm xuất khẩu  ( dầu thực vật, chè …) kéo theo sự phát triển của các ngành công nghiệp  chế tạo thiết bị.

( Xuất khẩu  tạo điều kiện mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, góp phần ổn định sản xuất .

( Xuất khẩu  là phương tiện quan trọng để tạo vốn, thu hút kỹ thuật công nghệ mới từ các nước phát triển nhằm hiện đại hoá nền kinh tế nội địa, tăng năng lực sản xuất  trong nước .

( Thông qua xuất khẩu, hàng hoá của nước ta sẽ tham gia cạnh tranh trên thị trường thế giới về giá cả và chất lượng, cuộc cạnh tranh này đòi hỏi chúng ta phải tổ chức sản xuất, hình thức cơ cấu sản xuất  thích nghi được với thị trường quốc tế .

Xuất khẩu  còn có vai trò thúc đẩy chuyên môn hoá, tăng cường hiệu quả sản xuất  của từng quốc gia, khoa học công  nghệ  càng phát triển  thì phân công lao động càng sâu sắc. Ngày nay đã có những sản phẩm mà việc chế tạo từng bộ phận được thực hiện ở các nước khác nhau. Để hoàn thiện được sản phẩm đó, người ta phải tiến hành xuất khẩu  linh kiện từ nước này sang nước khác để lắp ráp .

( Hoạt động xuất khẩu  đóng vai trò quan trọng vì nó tạo điều kiện mở rộng khả năng tiêu dùng của một nước .Ngoại thương cho phép một nước có thể tiêu dùng tất cả các mặt hàng với số lượng nhiều hơn giới hạn khả năng sản xuất .

Đối với một đất nước không nhất thiết sản xuất  tạo đủ hàng hoá mà mình cần. Thông qua xuất khẩu, họ có thể tập trung vào sản xuất những mặt hàng mà mình có lợi thế sau đó trao đổi những thứ mà mình cần .

Với đặc điểm đồng tiền thanh toán làm ngoại tệ đối với một hoặc cả hai bên, xuất khẩu  góp phần làm tăng ngoại tệ cho quốc gia. Đặc biệt đối với những nước nghèo, đồng tiền có giá trị thấp thì đó là nhân tố tích cực tới cung – cầu  ngoại tệ, tạo điều kiện cho nền sản xuất  trong nước phát triển. Đồng thời nó cũng là một nhân tố quyết định sự tăng trưởng phát triển  kinh tế. Thực tế chứng minh những nước phát triển là những nước có nền ngoại thương mạnh và năng động .

            - Xuất khẩu  có tác dụng tích cực giải quyết công ăn việc làm và cải thiện đời sống của nhân dân .

 
ở nước ta, tình trạng không có việc làm hoặc có việc làm không đầy đủ chiếm trên 20% lực lượng lao động, giải quyết việc làm cho dân chúng là nhiệm vụ hết sức khó khăn. Kinh nghiệm thời kỳ vừa qua chỉ ra rằng sự phát triển  của  nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ trong nước, nếu không có  ngoại thương hỗ trợ đắc lực thì không thu hút được thêm nhiều lao động. Đưa lao động tham gia vào lao động quốc tế là lối thoát lớn nhất giải quyết nạn thất nghiệp của nước ta hiện nay. Sản xuất  hàng hoá xuất khẩu  sẽ thu hút hàng triệu lao động vào làm việc, tạo ra thu nhập ổn định, đồng thời tạo ra ngoại tệ để nhập khẩu hàng tiêu dùng đáp ứng nhu cầu ngày càng phong phú của nhân dân .

          - Xuất khẩu  là cơ sở mở rộng, để thúc đẩy các mối quan hệ kinh tế đối ngoại ở nước ta. 

   Xuất khẩu  và các quan hệ kinh tế đối ngoại có tác động qua lại  phụ thuộc lẫn nhau làm cho nền kinh  tế nước ta gắn chặt với phân công lao động quốc tế .Xuất khẩu  là một hoạt động kinh tế  đối ngoại, có thể hoạt động xuất khẩu  xẩy ra sớm hơn các hoạt động kinh tế  đối ngoại khác, tạo điều kiện thúc đẩy các quan hệ đối ngoại phát  triển .Chẳng hạn, xuất khẩu và sản xuất hàng xuất khẩu  thúc đẩy quan hệ tín dụng, đầu tư , vận tải quốc tế … Đến lượt nó chính  các quan hệ kinh tế đối ngoại lại tạo tiền đề cho mở rộng xuất khẩu .

Tóm lại , đẩy  mạnh xuất khẩu được coi là vấn đề có ý nghĩa chiến lược để phát triển kinh tế và thực hiện công nghiệp hoá đất nước 

* Đối với một doanh nghiệp 

           -Thông qua xuất khẩu, các doanh nghiệp trong nước có cơ hội tham gia vào cuộc cạnh tranh trên thị trường thế giới về giá cả và chất lượng .Những yếu tố đó đòi hỏi doanh nghiệp phải hình thành một cơ cấu sản xuất phù hợp với thị trường .

-Sản xuất  hàng xuất khẩu  giúp doanh nghiệp phải luôn luôn đổi mới và  hoàn thiện công tác quản lý kinh doanh. Đồng thời có ngoại tệ để đầu tư lại quá trình sản xuất  không những về chiều rộng mà còn về chiều sâu .

          - Sản xuất  hàng xuất khẩu  giúp doanh nghiệp thu hút được nhiều lao động vào làm việc, tạo ra thu nhập ổn định, tạo ra ngoại tệ để nhập khẩu hàng tiêu dùng, vừa đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của nhân dân, vừa thu được lợi nhuận .

          - Doanh nghiệp tiến hành hoạt động xuất khẩu  có cơ hội mở rộng quan hệ buôn bán kinh doanh với nhiều đối tác nước ngoài trên cơ sở lợi ích của cả hai bên .


Như vậy, đứng trên bất kỳ góc độ nào ta cũng thấy sự thúc đẩy xuất khẩu  là rất quan trọng. Vì vậy thúc đẩy xuất khẩu  là cần thiết và mang tính thực tiễn  cao .

2. Các hình thức xuất khẩu  hàng hoá chủ yếu của doanh nghiệp .


2.1. Xuất khẩu trực tiếp .





- Xuất khẩu trực tiếp là việc các nhà sản xuất, các công ty  xí nghiệp và các nhà xuất khẩu  trực tiếp ký hợp đồng bán hàng cho các doanh nghiệp, cá nhân nước ngoài được nhà nước và bộ Thương mại cho phép .

 
Với hình thức này, các doanh nghiệp trực tiếp quan hệ với khách hàng, bạn hàng, thực hiện việc bán hàng với nước ngoài  không qua một tổ chức trung gian nào. Tuy nhiên đòi hỏi hợp đồng phải có một số điều kiện bảo đảm sau : có khối lượng hàng hoá lớn, có thị trường ổn định, có năng lực thực hiện xuất khẩu như đội ngũ nhân viên có trình độ nghiệp vụ chuyên môn về hoạt động xuất khẩu  cao …


Những ưu điểm của hình thức giao dịch này :


+ Tận dụng được hết tiềm năng, lợi thế để sản xuất  hàng xuất khẩu  .


+ Giá cả, phương tiện vận chuyển, thời gian giao hàng, phương thức thanh toán do hai bên thoả thuận và quyết định .

         
+ Lợi nhuận thu được không phải chia thành nhiều bên …


Nhược điểm :


Trong điều kiện đơn vị mới kinh doanh được mấy năm thì áp dụng hình thức này rất khó do điều kiện sử dụng vốn  sản xuất  còn hạn hẹp, am hiểu thương trường quốc tế còn mờ nhạt, uy tín nhãn hiệu sản phẩm còn xa lạ với khách hàng .


2.2. Xuất khẩu uỷ thác .


Trong phương thức này, đơn vị có hàng xuất khẩu  là bên uỷ thác giao cho đơn vị xuất khẩu  là bên nhận uỷ thác tiến hành xuất khẩu  một hoặc một số lô hàng nhất định với danh nghĩa của mình ( bên nhận uỷ thác ) nhưng với chi phí của bên uỷ thác. 

 
Ưu nhược điểm của xuất khẩu  uỷ thác :

             -Ưu điểm : công ty uỷ thác không phải bỏ vốn vào kinh doanh, tránh được rủi ro trong kinh doanh mà vẫn thu được lợi nhuận  là hoa hồng trong xuất khẩu. Do để thực hiện hợp đồng uỷ thác xuất khẩu  nên tất cả các chi phí từ nghiên cứu thị trường, giao dịch đàm phán ký kết hợp đồng không phải chi, dẫn đến giảm chi phí trong hoạt động kinh doanh của công ty .


- Nhược điểm : Do không phải bỏ vốn vào kinh doanh nên hiệu quả kinh doanh thấp, không bảo đảm tính chủ động trong kinh doanh. Thị trường và khách hàng bị thu hẹp vì công ty không có liên quan đến việc nghiên cứu thị trường và tìm khách hàng .


2.3. Xuất khẩu hàng đổi hàng .


Đây là phương thức giao dịch trong đó xuất khẩu  kết hợp với nhập khẩu, người bán đồng thời là người mua, lượng hàng  hoá trao đổi với nhau có giá trị tương đương. Các bên quan hệ buôn bán đối lưu phải quan tâm đến sự cân bằng trong trao đổi hàng hoá. Sự cân bằng đó thể hiện :


-Cân bằng về mặt hàng .



-Cân bằng về giá cả .



-Cân bằng về tổng giá trị hàng hoá giao cho nhau .



-Cân bằng về điều kiện giao hàng .


2.4. Tạm nhập tái xuất .


Tái xuất là xuất khẩu  hàng đã nhập vào trong nước, không qua chế biến thêm, cũng có trường hợp hàng không về trong nước, sau khi nhập hàng, giao hàng đó cho người mua hàng nước thứ 3 .

  
Giao dịch tái xuất khẩu  bao gồm xuất khẩu  và nhập khẩu với mục đích thu về một lượng ngoại tệ lớn hơn lượng ngoại tệ bỏ ra ban đầu. Giao dịch kiểu này luôn luôn thu hút 3 nước : nước xuất khẩu, nước tái xuất khẩu  và nước nhập khẩu .

 
Hình thức này có ưu điểm là có thể xuất khẩu  được các mặt hàng mà các doanh nghiệp trong nước chưa đủ khả năng sản xuất để xuất khẩu  và có thu nhập bằng ngoại tệ .

Nhược điểm của hình thức này là các doanh nghiệp phụ thuộc rất nhiều vào nước xuất khẩu  về giá cả, thời gian giao hàng … với hình thức này thì số ngoại tệ thu được sẽ chiếm rất ít trong tổng kim nghạch xuất khẩu. 

2.5. Gia công quốc tế .

Đây là phương thức kinh doanh trong đó một bên ( gọi là bên nhận gia công) nhập khẩu nguyên liệu hoặc bán thành phẩm cho bên khác (gọi tắt là bên đặt gia công ) để chế biến ra thành phẩm sau đó giao lại cho bên đặt gia công và nhận tiền gia công .

Ngày nay, gia công quốc tế là hình thức phổ biến trong hoạt động ngoại thương của nhiều nước. Có thể tiến hành các hình thức gia công quốc tế sau :


-Bên đặt gia công giao nguyên liệu hoặc bán thành phẩm cho bên nhận gia công và sau thời gian chế tạo, sản xuất sẽ thu hồi sản phẩm .


-Có thể áp dụng hình thức kết hợp trong đó bên đặt gia công chỉ giao những nguyên vật liệu chính còn bên nhận gia công cung cấp những nguyên vật liệu phụ .

3. Các nghiệp vụ liên quan đến hoạt động xuất khẩu .

Hoạt đông xuất khẩu ra thị trường nước ngoài diễn ra khó khăn, phức tạp hơn rất nhiều so với việc bán hàng ở trong nước. Hoạt động xuất khẩu có  liên quan tới rất nhiều vấn đề về : Ngôn ngữ, bản sắc văn hoá dân tộc, sự vận động của thị trường, đồng tiền thanh toán, vận chuyển hàng hoá, pháp luật, chính trị, tập quán, thông lệ quốc tế ….

Hoạt động xuất khẩu được tổ chức với nhiều nghiệp vụ, nhiều khâu từ điều tra nghiên cứu thị trường   nước ngoài, lựa chọn hàng hoá xuất khẩu, lập ra phương án kinh doanh, đàm phán, ký hợp đồng ….Mỗi khâu, mỗi nghiệp vụ phải được nghiên cứu thực hiện đầy đủ theo đúng bước, đúng thủ tục, phải tranh thủ nắm bắt những lợi thế đảm bảo cho hoạt động xuất khẩu đạt kết quả cao nhất .

Thông thường, để thực hiện hoạt động xuất khẩu cần làm những công việc sau :
3.1.Nghiên cứu tiếp cận thị trường .

Nghiên cứu thị trường là việc làm cần thiết đầu tiên với bất kỳ một doanh nghiệp nào muốn tham ra vào thị trường thế giới. Đối với doanh nghiệp xuất khẩu, nghiên cứu thị trường thế giới phải trả lời được câu hỏi : xuất khẩu cái gì ? dung lượng thị trường đó là bao nhiêu ?  người trong giao dịch là ai ? sử dụng phương thức nào ? và chiến lượng kinh doanh trong từng giai đoạn ? 


*Lựa chọn mặt hàng xuất khẩu 


Để lựa chọn mặt hàng xuất khẩu trước tiên cần dựa vào nhu cầu sản xuất, tiêu dùng về quy cách, chất lượng, chủng loại, giá cả, thời vụ và thị hiếu cũng như tập quán của từng vùng, từng lĩnh vực sản xuất. Từ đó tiến hành xem xét các khía cạnh của hàng hoá thế giới .


-Về khía cạnh thương phẩm : phải hiểu rõ giá trị, công dụng, đặc tính, quy cách phẩm chất của mẫu mã …


-Nắm bắt đầy đủ giá cả hàng hoá ứng với điều kiện cơ sở giao hàng ( CiF, CFR, FOB …) và phẩm chất hàng hoá .


-Khả năng sản xuất và nguồn cung cấp chủ yếu của công ty cạnh tranh, hoạt động dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng, hướng dẫn sử dụng …


Ngoài ra để lựa chọn mặt hàng xuất khẩu cũng cần phải nắm vững tỷ suất  ngoại tệ của các mặt hàng xuất khẩu. Tỷ suất ngoại tệ xuất khẩu là số lượng ngoại tệ bỏ ra để thu được một đơn vị ngoại tệ. Nếu tỷ suất ngoại tệ tính ra thấp hơn tỷ giá hối đoái trên thị trường thì việc xuất khẩu có hiệu quả .


Việc lựa chọn mặt hàng xuất khẩu  không những chỉ dựa vào tính toán hay ước tính mà còn phải dựa vào kinh nghiệm của những người nghiên cứu thị trường để dự đoán xu hướng biến động của giá cả thị trường  trong nước cũng như ngoài nước, dự đoán được các khả năng có thể xảy ra .


*Nghiên cứu dung lượng thị trường .


Dung lượng thị trường là khối lượng hàng hoá được giao dịch trên pham vi một thị trường nhất định trong một thời kỳ nhất định ( thường là một năm ) .Nghiên cứu dung lượng thị trường thì cần xác định nhu cầu thực của khách hàng, kể cả dự trữ, xu hướng biến động biến động của nhu cầu trong từng thời điểm. Cộng với việc nắm bắt nhu cầu là nắm bắt khả năng  cung cấp của thị trường .


Một vấn đề nữa là tính chất thời vụ của sản xuất và tiêu dùng hàng hoá trên thị trường để có biện pháp thích hợp trong từng giai đoạn .


Dung lượng thị trường không ổn định, nó thay đổi tuỳ theo tác động của từng nhân tố đó là : 


-Nhân tố làm dung lượng thị trường biến động có tính chất chu kỳ .


-Các nhân tố ảnh hưởng lâu dài đến sự biến động của thị trường như : những tiến bộ khoa học kỹ thuật, các biệp pháp chính sách của nhà nước, thị hiếu tiêu dùng …


-Các nhân tố ảnh hưởng tạm thời đến dung lượng thị trường như : Hiện tượng đầu cơ, các yếu tố khí hậu, yếu tố chính trị – xã hội …


*Lựa chọn đối tác kinh doanh.


Việc lựa chọn đối tượng giao dịch có căn cứ khoa học là điều kiện quan trọng để thực hiện thắng lợi các hoạt động xuất khẩu. Người ta thường dựa trên cơ sở nghiên cứu sau:


Một là, tình hình sản xuất kinh doanh của đối tác.


Hai là, khả năng về vốn cơ sở vật chất kỹ thuật của bên đối tác.


Ba là, thái độ và quan điểm kinh doanh của đối tác.


Tóm lại, công tác nghiên cứu tiếp cận thị trường là nhằm thực hiện phương châm hành động: chỉ bán cái thị trường cần chứ không bán cái mình có sẵn.


3.2.Công tác tạo nguồn cho hoạt động xuất khẩu .


Nguồn hàng xuất khẩu là toàn bộ hàng hoá của một doanh nghiệp, một địa phương hay một vùng có khả năng sản xuất được. Thu mua tạo nguồn hàng xuất khẩu  là một hệ thống nghiệp vụ trong kinh doanh mua bán trao đổi hàng hoá nhằm tạo ra nguồn hàng cho xuất khẩu, là toàn bộ hoạt động từ đầu tư, sản xuất  kinh doanh, đến các nghiệp vụ nghiên cứu thị trường, ký kết hợp đồng, vận chuyển bảo quản, sơ chế, phân loại nhằm tạo ra hàng hoá có đầy đủ tiêu chuẩn cần thiết cho xuất khẩu. Phần lớn các hoạt động nghiệp vụ này chỉ làm tăng chi phí thuộc chi phí lưu động chứ không làm tăng giá trị sử dụng của hàng hoá. Do vậy, các doanh nghiệp cần phải nghiên cứu để đơn giản hoá các nghiệp vụ nhằm giảm chi phí lưu thông để tăng lợi nhuận cho Doanh nghiệp. Tuỳ theo tình hình riêng của mỗi doanh nghiệp mà có những hình thức thu mua, tạo nguồn hàng xuất khẩu  khác nhau như: Thu mua tạo nguồn theo đơn đặt hàng kết  hợp với ký kết hợp đồng ;thu mua tạo nguồn xuất khẩu  theo hợp đồng, không theo hợp đồng, thông qua liên doanh -liên kết với các đơn vị sản xuất ; tự sản xuất, thông qua các đại lý thu mua, thông qua hàng đổi hàng .


Công tác thu mua tạo nguồn hàng xuất khẩu  bao gồm hệ thống các công việc sau:


*Nghiên cứu nguồn hàng xuất khẩu .


Đây là việc nghiên cứu khả năng cung cấp hàng xuất khẩu trên thị trường, được xác định bởi nguồn hàng thực tế và nguồn hàng tiềm năng. Trong đó, nguồn hàng thực tế là nguồn hàng đã có và đang sẵn sàng đưa vào lưu thông. Nguồn hàng tiềm năng là nguồn hàng chưa xuất hiện, nó có thể hoặc không xuất hiện trên thị trường, với nguồn hàng này đòi hỏi Doanh nghiệp ngoại thương phải có đầu tư, có đơn hàng, có hợp đồng kinh tế thì người cung cấp mới tiến hành sản xuất. Trong công tác xuất khẩu thì nguồn hàng này rất quan trọng, bởi hàng hoá xuất khẩu  đòi hỏi mẫu mã riêng tiêu chuẩn chất lượng cao, số lượng định trước.


Nghiên cứu nguồn hàng trên các khía cạnh sau:


-Xác định chủng loại mặt hàng, kích cỡ, công dụng, chất lượng, giá cả, thời vụ, những đặc điểm tính năng riêng của từng mặt hàng.


-Các yêu cầu của thị trường nước ngoài về những chỉ tiêu kinh tế – kỹ thuật hay không?


-Lợi nhuận thu được sau khi trừ đi giá mua và chi phí khác là bao nhiêu?


*Tổ chức hệ thống thu mua.


Xây dựng một hệ thống thu mua thông qua các đại lý và chi nhánh của mình, Doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu  sẽ tiết kiệm được chi phí thu mua, nâng cao năng xuất và hiệu quả thu mua.


Hệ thống thu mua bao gồm hệ thống các đại lý, hệ thống kho tàng ở các địa phương, các khu vực có loại hàng thu mua. Chi phí này khá lớn, do vậy Doanh nghiệp phải có sự lựa chọn cân nhắc trước khi chọn đại lý và xây dựng  kho , nhất là những kho đòi hỏi phải trang bị nhiều phương tiện đắt tiền. Hệ thống thu mua đòi hỏi phải gắn với các phương tiện vận chuyển hàng hoá, với điều kiện giao thông ở địa phương. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa thu mua và vận chuyển là cơ sở đảm bảo tiến độ thu mua và chất lượng của hàng hoá .


Tổ chức đầu tư và hướng dẫn kỹ thuật thu mua, phân loại bảo quản hàng hoá cho các chân hàng là việc làm hết sức cần thiết trong công tác tạo nguồn hàng của các Doanh nghiệp ngoại thương .


 Ngoài ra, lựa chọn và sử dụng nhiều cách thu mua, kết hợp nhiều hình thức thu mua, là cơ sở để tạo nguồn hàng  ổn định và hạn chế những rủi ro trong thu mua hàng hoá xuất khẩu .


*Ký kết hợp đồng thu mua tạo nguồn hàng xuất khẩu .


Phần lớn khối lượng hàng hoá được mua bán giữa các Doanh nghiệp ngoại thương với các nhà sản xuất hoặc các chân hàng được thông qua hợp đồng thu mua, đổi hàng, gia công…Dựa trên những thoả thuận và tự nguyện, các bên ký kết  hợp đồng làm cơ sở vững chắc để đảm bảo cho các hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp diễn ra một cách bình thường. Đây chính là một hợp đồng kinh tế, là cơ sở pháp lý cho mỗi quan hệ  giữa Doanh nghiệp và người cung cấp hàng.


*X úc tiến khai thác nguồn hàng xuất khẩu .


 Sau khi ký kết hợp đồng với các chủ hàng và các đơn vị sản xuất, Doanh nghiệp ngoại thương phải lập được kế hoạch thu mua, tiến hành sắp xếp các phần việc phải làm và chỉ đạo các bộ phận làm việc theo kế hoach.


Cụ thể:


-Đưa hệ thống các kênh phân phối đã được thiết lập vào hoạt động .


-Chuẩn bị đầy đủ các thủ tục giấy tờ giao nhận hàng theo hợp đồng đã ký.


-Tổ chức hệ thống kho tàng tại điểm nút của các kênh.


-Tổ chức vận chuyển hàng hoá theo các địa điểm đã qui định.


*Tiếp nhận bảo quản hàng xuất khẩu .

3.3 Xây dựng kế hoạch và lập phương án giao dịch.


Sau khi đã thu thập được những thông tin cần thiết về những nhân tố ảnh hưởng đến giao dịch. Doanh nghiệp phải lập phương án giao dịch, trong đó có các điểm sau:

· Lựa chọn mặt hàng kinh doanh .

· Xác định số lượng xuất khẩu .

· Lựa chọn thị trường , khách hàng, phương thức giao dịch.

· Lựa chọn thời điểm, thời gian giao dịch…

· Các biện pháp để đạt được mục tiêu như: Mời khách, quàng cáo…


3.4 Giao dịch đàm phán trước ký kết.


*Các hình thức đàm phán .

-Đàm phán bằng thư, điện tín, điện thoại, fax…


-Đàm phán bằng trực tiếp gặp gỡ : Hình thức này thường được áp dụng khi có hợp đồng lớn, cần trao đổi cặn kẽ, chi phí nhiều nhưng hiệu quả công việc cao hơn.

* Các bước đàm phán .

- Chào hàng :

          Là đề nghị của một bên(người bán hoặc người mua) gửi cho bên kia, biểu thị muốn bán hoặc mua một hoặc một số hàng nhất định theo những điều kiện nhất định về giá cả, thời gian giao hàng, phương tiện thanh toán…

          Trong thư chào hàng cần giới thiệu hoạt động cảu công ty mình, khả năng mua bán kinh doanh về mặt hàng gì và uy tín của công ty để người mua hoặc người bán có hiểu biết nhất về đối tác kinh doanh. Từ đó mở ra khả năng giao dịch buôn bán cao hơn.


Trong thư chào hàng, cần xác định giá giao dịch hợp lý bao gồm tất cả các chi phí phát sinh cùng với các điều kiện khác: Quy cách, phẩm chất, điều kiện cơ sở giao hàng, điều kiện thanh toán, …

· Hoàn giá (mặc cả):


Trong trường hợp người nhận được thư chào hàng không chấp nhận hoàn toàn với các điều kiện trong chào hàng đó mà đưa ra đề nghị mới thì đề nghị mới gọi là hoàn giá.

· Chấp nhận:

Là sự đồng ý tất cả các điều kiện của chào hàng hoặc tất cả các điều kiện khi  đã hoàn giá, do hai phía cùng chấp nhận.

· Xác nhận:


Là sự khẳng định sự thoả thuận mua bán bằng văn bản xác nhận của bên mua hoặc bên bán hoặc của cả hai bên.


3.5. Ký kết hợp đồng .


Việc giao dịch đàm phán nếu có kết quả sẽ dẫn đến việc ký kết hợp đồng mua bán ngoại thương. Nội dung hợp đồng phải thể hiện đầy đủ quyền hạn và nghĩa vụ cụ thể của các bên tham gia ký kết. Hình thức văn bản của hợp đồng là bắt buộc đối với các đơn vị xuất nhập khẩu của ta trong quan hệ với nước ngoài. Hợp đồng  mua bán quốc tế còn gọi là hợp đồng xuất nhập khẩu hoặc hợp đồng mua bán ngoại thương là sự thoả thuận giữa các đương sự có trụ sở kinh doanh ở các nước khác nhau, theo đó một bên gọi là bên  xuất khẩu ( bên bán ) có nghĩa  vụ chuyển vào quyền sở hữu của bên khác gọi là bên nhập khẩu ( bên mua ) một tài sản nhất định, gọi là hàng hoá ; bên mua có nghĩa vụ phải nhận hàng và trả tiền  hàng .


Đặc trưng quan trọng của yếu tố quốc tế ở đây là các bên có trụ sở kinh doanh ở các nước khác nhau .


Một hợp đồng mua bán quốc tế thường gồm hai phần : Những điều trình bày và các điều khoản và điều kiện .


*Trong phần những điều trình bày, người ta ghi rõ :


+Số hiệu hợp đồng .


+Địa điểm và ngày tháng  ký kết hợp đồng 


+Tên và địa chỉ của các đương sự 


+Những định nghĩa dùng trong hợp đồng .


Những định này có rầt nhiều, ví dụ “ Hàng hoá ” có nghĩa là …, “ thiết kế ” có nghĩa là …chí ít người ta cũng đưa ra định nghĩa sau đây :


“ Công ty ABC, địa chỉ …, điện thoại …, đại diện bởi Ông …, dưới đây được gọi là bên bán ” .


+Cơ sở pháp lý để ký kết hợp đồng :


Đây có thể là hiệp định của Chính phủ ký kết ngày tháng …, cũng có thể là nghị định thư ký  kết giữa Bộ … nước …với Bộ …nước .Chí ít người ta cũng nêu ra sự tự nguyện của hai bên khi ký kết hợp đồng, ví dụ :


“ Sau khi cả hai bên cùng thoả thuận rằng bên bán đồng ý bán và bên mua đồng ý mua thiết bị dưới đây, theo những điều khoản quy định dưới đây ” .


*Trong phần các điều khoản và điều kiện, người ta thường ghi rõ các điều khoản sau :


- Điều khoản tên hàng .


- Điều khoản phẩm chất .


- Điều khoản  số lượng .


- Điều khoản  về bao bì .


- Điều khoản về cơ sở giao hàng .


- Điều khoản về giá cả .


- Điều khoản về giao hàng .


- Điều khoản về thanh toán .


- Điều khoản  khiếu nại .


- Điều khoản về trường hợp miễn trách .


- Điều khoản về trọng tài .


3.6. Tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu .


Sau khi hợp đồng xuất khẩu  đã được ký kết, đơn vị kinh doanh xuất nhập khẩu với tư cách là một bên ký kết phải tổ chức thực hiện hợp đồng đó. Đây là một công việc rất phức tạp. Nó đòi hỏi phải tuân thủ luật quốc gia và quốc tế, đồng thời đảm bảo được quyền lợi quốc gia và đảm bảo uy tín kinh doanh của đơn vị. Về mặt kinh doanh, trong quá trình thực hiện các khâu công việc, để thực hiện hợp đồng, đơn vị kinh doanh xuất nhập khẩu phải cố  gắng tiết kiệm chi phí lưu thông, phải nâng cao tính doanh lợi và hiệu quả của toàn bộ nghiệp vụ giao dịch .


ở nước ta, theo nghị định 57/CP ngày 31/7/98, kể từ ngày 1/9/98 “thương nhân được xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ( Điều 3)” và kèm theo nghị định 57/CP các phụ lục 1 và 2 danh mục hàng hoá cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu và hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu có điều kiện. Như vậy là, ngoài những mặt hàng cấm  xuất, xuất theo hạn ngạch, xuất phải có giấy phép đã được quy định, doanh nghiệp được tự do tham gia hoạt động xuất khẩu theo giấy phép đăng ký  kinh doanh và mã số đã khai báo với Hải quan. Để tiến hành một hoạt động theo giấy phép đăng ký  kinh doanh và mã số đã khai báo với Hải quan. Để tiến hành một hoạt động xuất khẩu, Doanh nghiệp phải tiến hành các khâu công việc sau :


*Kiểm tra L/C ( nếu có ).


Sau khi hợp đồng xuất khẩu đã được ký kết bởi hai bên mua và bán, việc đầu tiên người xuất khẩu cần phải kiểm tra xem L/C do người nhập khẩu mở tại ngân hàng có đúng nội dung hợp đồng đã ký  không. Nếu có yêu cầu sửa đổi thì phải thông báo cho người mua sửa lại L/C tại ngân hàng mở L/C trong thời hạn hiệu lực của L/C .Nội dung sửa đổi phải có sự xác nhận của ngân hàng mở L/C mới có hiệu lực, và bản sửa đổi trở thành một bộ phận cấu thành không thể tách rời L/C cũ và nội dung cũ bị huỷ bỏ .


*Chuẩn bị hàng xuất khẩu .


Hiện nay, ở nước ta không chỉ có các doanh nghiệp thương mại làm công tác xuất nhập khẩu, mà có rất nhiều doanh nghiệp sản xuất  kinh doanh làm công tác xuất nhập khẩu trực tiếp với nước ngoài. Đối với hai loại hình doanh nghiệp này công việc chuẩn bị hàng xuất khẩu có một số điểm khác biệt, cụ thể :


- Đối với doanh nghiệp ngoại thương kinh doanh xuất nhập khẩu .


Công việc chuẩn bị hàng hoá gồm ba công đoạn sau :


+ Thu gom, tập trung làm thành lô hàng xuất khẩu, trên cơ sở hợp đồng ký kết với các chủ hàng : Hợp đồng mua bán đứt đoạn, hợp đồng gia công hợp đồng đổi hàng, hợp đồng đại lý thu mua hợp đồng nhận uỷ thác xuất khẩu .


+ Bao bì đóng gói hàng : Việc đóng gói bao bì là căn cứ theo yêu cầu trong hợp đồng đã ký kết, bên cạnh đó công việc này còn có ý nghĩa nhất định với quá trình kinh doanh, bao bì vừa phải bảo đảm được phẩm chất hàng hoá vừa tạo thuận lợi cho quá trình vận chuyển, bốc xếp hàng hoá, tạo điều kiện cho việc nhận biết loại hàng hoá gây ấn tượng và cho người mua có cảm tình với hàng hoá với doanh nghiệp. 


Có nhiều loại bao bì khác nhau về chất lượng, kiểu dáng, kích cỡ như : hòm, bao, kiện, thùng, contener …


+ Kẻ ký mã hiệu hàng xuất khẩu : ký mã hiệu bằng số hay chữ, hình vẽ được ghi ở mặt ngoài bao bì để thông báo những thông tin cần thiết cho việc nhận biết giao nhận, bốc dỡ và bảo quản hàng hoá. Khi kẻ ký mã hiệu hàng hoá, yêu cầu phải sáng sủa dễ đọc không phai màu, không thấm nước, không làm ảnh hưởng đến phẩm chất hàng hoá 


- Đối với doanh nghiệp sản xuất kinh doanh .


Không phải làm việc thu gom hàng. Để có hàng xuất khẩu, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phải nghiên cứu thị trường nước ngoài cần loại hàng gì, số lượng là bao nhiêu, tiến hành các bước giao dịch với khách hàng nước ngoài, ký kết hợp đồng, tổ chức thực hiện hợp đồng giống như các doanh nghiệp kinh doanh ngoại thương .


*Thuê tàu :


Trong quá trình thực hiện hợp đồng xuất khẩu hàng hoá, việc thuê tàu chở hàng dựa vào các căn cứ sau :


- Những điều khoản của hợp đồng xuất khẩu hàng hoá.


- Đặc điểm của hàng hoá xuất khẩu .


- Điều kiện vận tải .


Theo incoterm 1990 quy định, trách nhiệm thuê phương tiện vận tải để chuyên chở hàng hoá từ nước xuất khẩu về nước nhập khẩu của người bán trong các điều kiện sau : CFR (Cost and Freight), CiR (Cost, insurance and Freght), CPT (Carriage Paid to), CiP (Carriage and insurance paid to), DDU (Delivered Duty Unpaid), DDP (Delivered Duty Paid), DES (Delivered Ex Ship), DEQ (Delivered Ex Quay), DAF (Delivered at Frontier) .


Như vậy là, trong trường hợp nếu điều kiện cơ sở giao hàng của hợp đồng xuất khẩu CFR, CiF , DES, DEQ thì đơn vị kinh doanh xuất khẩu phải thuê tàu biển để giao hàng. Tàu có thể là tàu chuyến nếu hàng có khối lượng lớn để trần hoặc cũng có thể là tàu chợ nếu hàng lẻ tẻ, lặt vặt, đóng trong bao kiện và trên đường hàng trở đi có tàu chợ .


Việc thuê tàu, lưu cước đòi hỏi phải có kinh nghiệm nghiệp vụ, có thông tin thị trường về tình hình thuê tàu … Vì vậy, trong nhiều trường hợp các doanh nghiệp xuất khẩu nhập khẩu thường uỷ thác  việc thuê tàu cho một công ty vận tải nào đó .


*Kiểm nghiệm hàng hoá :


Đây là công việc cần thiết đảm bảo quyền lợi cho khách hàng, ngăn chặn kịp thời những hậu quả xấu .


Công tác kiểm tra hàng xuất khẩu được tiến hành ngay sau khi hàng chuẩn  bị đóng gói xuất khẩu tại cơ sở sản xuất, về phẩm chất, số lượng, trọng lượng, chất lượng, bao bì hàng hoá việc kiểm tra, kiểm dịch phải được tiến hành ở hai cấp : tại cơ sở do bộ phận kiểm tra chất lượng hàng hoá KCS kiểm tra và tại cửa khẩu do công ty giám định hàng hoá xuất nhập khẩu, cục thú y, cục bảo vệ thực vật tiến hành trước khi xuất hàng và cấp giấy chứng nhận phẩm chất hàng hoá .


*Làm thủ tục hải quan .


Đây là quy định bắt buộc đối với bát cứ một loại hàng hoá nào, công tác này được tiến hành qua 3 bước .


- Khai báo hải quan : Người xuất khẩu phải có trách nhiệm kê khai ( khai viết hoặc khai báo điện tử ) các đối tượng làm thủ tục hải quan theo mẫu tờ khai do Tổng cục trưởng tổng cục hải quan quy định. Sau đó nộp và xuất trình hồ sơ hải quan bao gồm :


+ Tờ khai hải quan .


+ Hợp đồng xuất khẩu .


+ Bản kê chi tiết (đối với hàng không đồng nhất ) .


+ Các giấy tờ khác (đối với hàng xuất khẩu  có điều kiện hoặc quy định riêng ).


- Xuất trình hàng hoá và nộp thuế .

Trong bước này, người làm thủ tục hải quan cần phải :


+ Xuất trình đầy đủ hàng hoá để cơ quan hải quan kiểm tra theo thời gian và địa điểm quy định .


+ Bố trí phương tiện và nhân công phục vụ việc kiểm tra hàng hoá của cơ quan hải quan .


+ Có mặt trong thời gian kiểm tra hàng hoá .


Sau đó, có nghĩa vụ nộp thuế theo đúng quy định của pháp luật trong thời gian quy định .


- Thực hiện các quyết định của hải quan .


Đây là công việc cuối cùng trong quá trình hoàn thành thủ tục hải quan .Đơn vị xuất khẩu có nghĩa vụ thực hiện một cách nghiêm túc các quy định của hải quan đối với lô hàng  như : cho phép xuất hoặc không …


*Giao hàng lên tàu :


Hàng hàng hoá xuất khẩu  của ta được giao, về cơ bản bằng đường biển và đường sắt .


Trong trường hợp nhà xuất khẩu chịu trách nhiệm chuyên trở thì công việc giao hàng lên tàu được tiến hành theo trình tự sau :


- Căn cứ vào chi tiết hàng xuất khẩu lập bảng đăng ký hàng chuyên chở cho người vận tải và đổi lấy sơ đồ xếp hàng .


- Trao đổi với cơ quan điều độ cảng để nắm vững ngày giờ làm hàng. 


- Bố trí chuyên chở hàng vào cảng và bốc xếp hàng lên tàu .


- Lấy biên lai thuyền phó và đổi biên lai thuyền phó lấy vận đơn đường biển. Vận đơn đường biển phải là vận đơn hoàn hảo, đã bốc hàng là phải chuyển nhượng được .


Nếu hàng được giao bằng contener, khi chiếm đủ một contener ( FCL), chủ hàng phải đăng ký thuê contener, đóng hàng vào contener và lập bảng kê hàng trong contener. Khi hàng giao không chiếm hết một contener (LCL), chủ hàng phải lập bảng đăng ký hàng chuyên chở. Sau khi đăng ký được chấp nhận, chủ hàng giao hàng đến ga contener cho người vận tải. 


Còn nếu hàng chuyên chở bằng đường sắt, chủ hàng phải đăng ký với cơ quan đường sắt đẻ xin cấp toa xe. Khi đã được cấp toa xe , chủ  hàng tổ chức bốc xếp hàng, niêm phong kẹp chì và làm chứng từ vận tải, trong đó  chủ yếu là vận tải đường sắt .


*Mua bảo hiểm :


Việc chuyên chở bằng đường biền thường gặp nhiều rủi ro, tổn thất, bởi vậy trong kinh doanh quốc tế bảo hiểm hàng hoá đường biển là loại bảo hiểm phổ biến nhất .


Có hai loại hợp đồng bảo hiểm đó là hợp đồng bảo hiểm bao và hợp đồng  chuyến. Các chủ hàng xuất nhập khẩu của ta, khi cần mua bảo hiểm đều mua tại công ty Việt Nam. Đối với bảo hiểm bao, chủ hàng ký kết hợp đồng  từ đầu năm, đến khi giao hàng xong xuống tàu chỉ cần gửi thông báo “giấy báo bắt đầu vận chuyển” đến công ty bảo hiểm “giấy yêu cầu bảo hiểm”, trên cơ sở này, chủ hàng và công ty bảo hiểm đàm phán ký kết hợp đồng .


Có ba điều kiện bảo hiểm chính:


- Bảo hiểm mọi rủi ro (điều kiện A).


- Bảo hiểm có tổn thất riêng  (điều kiện B).


- Bảo hiểm miễn tổn thất riêng(điều kiện C).


Ngoài ra còn một số điều kiện phụ (như: vỡ, rò, rỉ, …) và bảo hiểm đặc biệt (như : chiến tranh, đình công, …).


Việc lựa chọn điều kiện bảo hiểm dựa trên bốn căn cứ sau :


- Điều khoản hợp đồng .


- Tính chất hàng hoá


- Tính chất bao bì và phương thức xếp hàng.


- Loại tàu chuyên chở.


*Thanh toán hợp đồng .


Có thể nói thanh toán là khâu trọng tâm và kết quả cuối cùng của tất cả các giao dịch trong kinh doanh quốc tế. Thông thường có hai phương thức thanh toán chủ yếu dưới đây:


- Thanh toán bằng thư tín dụng.


Thư tín dụng L/C là loại giấy mà ngân hàng đảm bảo hoặc hứa sẽ trả tiền, phương thức thanh toán bằng L/C sẽ bảo đảm hợp lý, an toàn, hạn chế được rủi ro cho cả hai bên. Khi có L/ C người xuất khẩu  tiến hành làm các công việc thực hiện hợp đồng. Sau khi giao hàng người xuất khẩu  lập bộ chứng từ theo yêu cầu của thư tín dụng thông qua ngân hàng thông báo cho ngân hàng mở thư tín dụng xin thanh toán. Việc lập bộ chứng từ này phải cận thận, tỷ mỉ, chính xác và phù hợp với những yêu cầu của L/C về cả nội dung lẫn hình thức.

- Thanh toán bằng phương thức nhờ thu.


Nếu hợp đồng xuất khẩu qui định thanh toán bằng phương thức nhờ thu, thì ngay sau khi giao hàng, bên xuất khẩu  phải hoàn thành việc lập chứng từ và xuất trình cho ngân hàng để uỷ thác cho ngân hàng thu hộ tiền. Chứng từ thanh toán phải hợp lệ, chính xác và nhanh chóng cho ngân hàng nhằm thu lại vốn.

*Giải quyết tranh chấp.


Trong quá trình thực hiện hợp đồng , khi hàng hoá có tổn thất hoặc mất mát …dẫn đến tranh chấp về kinh tế thi hai bên căn cứ vào điều khoản tranh chấp trong hợp đồng để đưa ra cánh giaỉ quyết hợp lý, đỡ tốn kém.


3.7. Đánh giá hiệu quả thực hiện.


Kết quả kinh doanh xuất khẩu được xác định bằng lợi nhuận đem lại. Lợi nhuận được tính toán trên cơ sở chi phí và doanh thu. Doanh thu của doanh nghiệp là số tiền mà nó thu được qua việc bán hàng hoá hoặc dịch vụ trong một thời gian nhất định, thường là một năm. Chi phí của một doanh nghiệp là những phí tổn cần thiết phải bỏ ra trong qúa trình sản xuất kinh doanh hàng hoá hoặc dịch vụ trong thời kỳ đó. Lợi nhuận là phần dôi ra của doanh thu so với chi phí, hay còn gọi là lãi, chi phí càng thấp thì lợi nhuận càng cao.



Lợi nhuận = Tổng doanh thu - Tổng chi phí 


Tuy nhiên, nếu chỉ tính chỉ tiêu lợi nhuận không thì chưa phản ánh hết được kết quả của họat đông kinh doanh. Trong thực tế người ta còn phải xác định chi tiêu tỷ suất doanh lợi ngoại thương. Tỷ suất doanh lợi ngoại thương phản ánh kết quả tài chính của hoạt động ngoại thương thông qua việc đánh giá kết quả thu được từ một đồng chi phí thực tế bỏ ra .


Cụ thể:




LX



Dx=--------- x 100 %




CX


Dx : là tỷ suất doanh lợi.


Lx : là lợi nhuận về bán hàng xuất khẩu  tính thao ngoại tệ được chuyển đổi ra tiền Việt Nam theo giá được công bố của ngân hàng Nhà nước .


Cx: là tổng chi phí thực hiện hoạt động xuất khẩu .


*So sánh tỷ suất xuất khẩu  và tỷ giá hối đoái.


+Tỷ suất xuất khẩu  > tỷ giá hối đoái : tức là chi nhiều hơn thu, điều đó cho thấy hoạt động kinh doanh xuất khẩu  không có hiệu qủa.


+Tỷ suất xuất khẩu  < tỷ giá hối đoái : tức là chi ít hơn thu, cho thấy hoạt động kinh doanh xuất khẩu  có hiệu quả .

ii. Thị trường chè và hoạt động xuất khẩu  chè.

1. Vài nét về cây  chè và tác dụng của nó đối với đời sống nhân dân.


1.1. Nguồn gốc cây chè Việt Nam.


Năm1933 ông J.JB.Denss , một chuyên viên chè người Hà Lan, nguyên giám đốc viện nghiên cứu chè Buitenzorg  ở Java(indonexia), cố vấn các công ty chè Đông dương thời Pháp, sau khi đi khảo sát chè cổ Tham vè tại xã Cao Bộ (huyên Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang) đã viết về nguồn gốc cây chè trên thế giới …Trong đó có viết : ”Điểm cần chú ý là ở những nơi mà con người tìm thấy cây chè, bao giờ cũng ở cạnh con sông lớn, nhất là sông Dương Tử, sông Tsi Kiang ở T rung Quốc, sông Hồng ở Vân Nam và ở Bắc Kỳ ( Việt Nam ), sông MêKông ở Vân Nam, Thái Lan và Đông Dương … tất cả những con sông đó đều bắt nguồn từ dãy núi phía đông Tây Tạng.” Vì lý do này Ông cho là nguồn gốc cây chè là từ dãy núi này phân tán đi. 


Năm 1976, Demukhatze viện sỹ thông tấn viện hàn lâm khoa học Liên Xô nghiên cứu sự tiến hoá của cây chè bằng cánh phân tích chất cafein trong chè mọc hoang rã và chè do con người trồng ở các vùng khác nhau trên thế giới trong đó có các vùng chè cổ ở Việt Nam (suối Giàng, Nghĩa Lộ, Lạng Sơn, Nghệ An, …). Tác giả đã kết luận : Cây chè cổ Việt Nam tổng hợp các chất cafein  đơn giản nhiều hơn  cây chè Vân Nam Trung Quốc và như vậy các chất cafein phức tạp ở cây chè Vân Nam nhiều  hơn ở cây chè Việt Nam. Do đó tác giả đã đề xuất sơ đồ tiến hoá cây chè như sau : 


Camelia- chè Việt Nam – chè Vân Nam lá to – chè Trung Quốc – chè Assam ấn Độ.


Qua phân tích nhiều nhà khoa học cho rằng Việt Nam là một trong những nôi của cây chè .


Ngoài những giống chè có sẵn trên đồi núi từ những giống “ chè rừng ” như chè tuyết san Việt Nam đã nhập khẩu thêm một số giống mới từ Đài Loan, Trung Quốc, Nhật Bản , …


1.2. Tác dụng của chè đối với đời sống nhân dân .


Chè là một cây công nghiệp dài ngày, trồng trọt một lần cho thu hoạch nhiều năm, từ 30-50 năm. Người ta trồng chè để lấy búp chè có một tum và 2-3 lá .


Từ lá chè tuỳ theo cách chế biến chè và công nghệ chế biến để cho ra các loại chè khác nhau : chè xanh, chè đen , chè vàng , hoà tan …


Chè có nhiều vitamin có giá trị dinh dưỡng và bảo vệ sức khoẻ, có tác dụng giải khát, bổ dưỡng và kích thích hệ thần kinh trung ương, giúp tiêu hoá các chất mỡ, giảm được bệnh béo phì, chống lão hoá … Do đó nước chè đã trở thành thứ nước uống của nhân loại. Ngày nay, hầu hết dân cư trên thế giới dùng nước chè làm nước uống hàng ngày. Một số nước uống chè thành tập quán và tạo ra được một nền văn hoá nguyên sơ là “ văn hoá trà”. Ngoài để uống người ta còn dùng nước chè xanh để rửa ráy các vết thương những chỗ lở loét, nhiễm trùng trên  cơ thể. Vì thế chè không những có tên trong danh mục giải khát mà còn có tên trong từ điển y hoc, dược học. Người Nhật Bản khẳng định chè cứu người khỏi bị nhiễm xạ và gọi đó là thứ nước uống của thời đại nguyên tử. ở vùng Tây Nam Trung Quốc thời cổ đại cùng khung cảnh văn hoá với chúng ta đã dùng lá chè làm vật trao đổi ngang giá và thứ thuốc tiên.  


Trong dân gian Việt Nam ngày xưa có câu “ trà tam, tửu tứ”, ấm trà, chén rượu rất quen thuộc với chúng ta. Nhấm nháp chút men nồng của rượu, thưởng thức hương vị thơm ngon của trà vừa là một hoạt động ăn uống có ý nghĩa thực dụng, vừa biểu hiện của “ văn hoá ăn uống” đòi hỏi trình độ thưởng thức cao và nâng nó nên thành một nghệ thuật uống trà, thưởng thức trà. Đồng thời với “ trà tam, tửu tứ” của cổ nhân đã làm cho con người giải toả được lo toan thường nhật, làm phong phú thêm đời sống tinh thần và làm tăng thêm ý nghĩa văn hoá cho sinh hoạt đời thường.


Chè có giá trị sử dụng vàlà hàng hoá có giá trị kinh tế cao, chè là một sản phẩm xuất khẩu có giá trị trên thị trường thế giới. Thị trường trong nước đòi hỏi về chè ngày càng nhiều với yêu cầu chất lượng ngày càng cao. Chè là một cây có hiệu lực khai thác vùng đất đai rộng lớn của trung du, miền núi, phủ xanh đất trống, đồi núi trọc, bảo vệ môi trường sinh thái. Cây chè sống quanh năm và tương đối nhiều, tạo công ăn việc làm không những cho lao động chính mà cả cho lao động phụ (người già, trẻ em), có tác dụng điều hoà lao động từ vùng đồng bằng lên vùng trung du, miền núi thưa thớt.

2. Cung cầu thị trường chè.


2.1. Cung về sản phẩm chè :


Cung về sản phẩm chè  là số lượng sản phẩm chè mà ngành chè có khả năng và sẵn sàng cung cấp ra thị trường ở các mức giá khác nhau trong một thời gian nhất định .


Cung về  sản phẩm chè có thể do hai nguồn chủ yếu: Hoặc  do sản xuất chè trong nước hoặc nhập từ nước ngoài Tuỳ theo điều kiện của từng nước mà tỷ trọng của những sản phẩm chè lưu thông trên thị trường do nguồn nào chiếm bao nhiêu là không giống nhau. Việc xác định số lượng cung dựa vào diễn biến tình hình của thị trường và số liệu thống kê hằng năm về  diện tích, năng suất, sản lượng, và sản lượng hàng hoá hàng năm của ngành chè. Tuy  nhiên việc xác định lượng cung thực tế cho thị trường người ta căn cứ vào số lượng sản phẩm chè hàng hoá hoặc tỷ  trọng hàng hoá sản phẩm chè  .Tỷ trọng hàng hoá sản phẩm chè  có thể nghiên cứu thông qua tỷ trọng hàng hoá. Điều này sẽ cho ta biết được  khối lượng sản phẩm hàng hoá chè trong tổng sản phẩm nông nghiệp. Đương nhiên khối lượng sản phẩm chè  hàng hoá lại phụ thuộc vào bộ phận sản phẩm chè  được dùng để tiêu thụ nội bộ trong tổng sản phẩm chè  được sản xuất  ra, cho nên tiết kiệm và tiêu dùng hợp lý bộ phận sản phẩm chè tiêu dùng nội bộ là biện pháp quan trọng bên cạnh việc đẩy mạnh sản xuất chè để tăng khối lượng sản phẩm chè  cung ứng ra thị trường.


Khả năng cung thực tế của sản lượng chè hàng hoá phụ thuộc vào các yếu tố cơ bản sau :


- Giá cả sản phẩm chè  hàng hoá trên thị trường :


Trong đại đa số trường hợp, giá cả đóng vai trò là tham số điều chỉnh quan hệ cung cầu và theo đó điều chỉnh dung lượng và nhịp độ tiêu thụ của thị trường .


- Giá cả của sản phẩm cạnh tranh : Sự xuất hiện các sản phẩm mới, sản phẩm thay thế, và giá cả của chúng sẽ ảnh tới lượng cung của sản phẩm chè  hàng hoá trên thị trường .


- Giá cả các yếu tố đầu vào .


- Trình độ chuyên môn hoá và tập trung hoá sản xuất nông nghiệp.


Ngoài những giải pháp về thị trường, vốn, công nghệ cũng ảnh hưởng tới cung sản phẩm chè  hàng hoá trên thị trường. Sự phát triển của công nghệ chế biến và mức độ tiếp cận với công nghệ và kỹ thuật chế biến tiên tiến trên thế giới để tạo ra những giá trị sử dụng mới, chất lượng cao hơn, tạo ra những quan hệ mới trong cung – cấp, kích thích mở rộng và phát triển thị trường .


- Các nhân tố về cơ chế, chính sách lưu thông sản phẩm chè của chính phủ trong từng thời kỳ và hiệu lực của chúng.


- Môi trường tự nhiên mà trước hết là đất đai và khí hậu.


2.2 Cầu về  sản phẩm chè .


Nhu cầu về sản phẩm chè  của xã hội có rất nhiều loại khác nhau.. Đó là nhu cầu chè cho tiêu dùng trong nước và nhu cầu chè xuất khẩu …


Về phương diện kinh tế mà xét chúng ta thấy có hai loại nhu cầu sau  :


Một là nhu cầu tự nhiên mà thực ch ất là nhu cầu về sản phẩm chè của dân cư tính theo số lượng dân số. Đây là phương diện mà các nhà chính sách cần tính tới nhằm thiết lập giải pháp để cân bằng cung cầu trong phát triển .


Hai là nhu cầu kinh tế, được hiểu là nhu cầu có khả năng thanh toán, hay là cầu về sản phẩm chè mà người tiêu dùng có khả năng và sẵn sàng mua ở các mức giá khác nhau trong một thời gian nhất định. Xét về  phương diện kinh tế của các nhà kinh doanh thì đây mới là điều đáng chú ý .


Cầu về  sản phẩm chè  hàng hoá cũng có những nhân tố tác động sau :


- Trước hết là giá cả sản phẩm chè  hàng hoá trên thị trường, chủng  loại và chất lượng sản phẩm chè. Trong trường hợp giả định các yếu tố khác không đổi thì khi giá cả tăng sẽ làm lượng cầu giảm và ngược lại  đối với sản phẩm chè  người ta thường có xu hướng chuyển dịch sang tiêu dùng các sản phẩm tương tự mang tính chất thay thế .


- Mức thu nhập của người tiêu dùng :


Sức mua hay nhu cầu có khÈ năng thanh toán của người tiêu dùng là yếu tố quyết định qui mô và dung lượng thị trường và ở mức độ nhất định đóng vai trò điều tiết sản xuất .


- Giá cả của những hàng hoá có liên quan, đặc biệt là những sản phẩm có khả năng thay thế như : cà phê, nước giải khát, nước khoáng , …


- Tại mỗi mức giá nhu cầu có khả năng thanh toán về sản phẩm chè  sẽ phụ thuộc vào qui mô nhân khẩu tiêu dùng sản phẩm chè .


- Các yếu tố thuộc về khẩu vị và sở thích của người tiêu dùng đối với từng sản phẩm chè  hàng hoá.


- Các kỳ vọng của người tiêu dùng:


Cầu sẽ thay đổi phụ thuộc vào kỳ vọng ( sự  mong đợi  ) của người tiêu dùng. Nếu người tiêu dùng hy vọng giá cả của sản phẩm hàng hoá sẽ giảm xuống trong tương lai thì cầu hiện tại về sản phẩm của họ sẽ giảm xuống và  ngược lại  .


2.3. Những nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động xuất khẩu chè .


Thị trường tiêu thụ chè là nơi diễn ra hoạt động mua bán nông sản phẩm, là khâu trung gian nối giữa sản xuất và tiêu dùng. Cho nên hoạt động xuất khẩu chè chịu ảnh hưởng của cả các nhân tố trong giai đoạn sản xuất và các nhân tố trong giai đoạn lưu thông, tiêu dùng. Tác động đến hoạt  động xuất khẩu chè có nhiều nhân tố khác nhau. Đứng trên góc độ doanh nghiệp chúng ta có thể phân loại các nhân tố theo hai nhóm cơ bản sau :


A. Nhóm nhân tố bên trong :


A.1.Nhân tố về vốn vật chất hay sức mạnh về tài chính :


Trong kinh doanh nếu không có vốn thì doanh nghiệp cũng không làm được gì ngay cả khi đã có cơ hội kinh doanh. Có vốn giúp doanh nghiệp thực hiện các hoạt động kinh doanh của mình một cách dễ dàng hơn , có điều kiện tận dụng các cơ hội để thu lợi lớn. Đặc biệt, mặt hàng chè là mặt hàng nông sản , nếu công ty có vốn lớn sẽ có điều kiện để mua hàng tại thời điểm có lợi nhất với giá rẻ nhất và sẽ xuất bán khi nhu cầu của khách hàng tăng lên .


Sự trường vốn cũng tạo ra khả năng nắm bắt thông tin nhanh chóng hơn, chính xác hơn do có điều kiện sử dụng các thông tin hiện đại. Ngoài ra, nó còn cho phép công ty thực hiện các công cụ maketing quốc tế trên thị trường về  giá cả, cách thức phân phối, hoạt động quảng cáo và xúc tiến bán hàng, do vậy mà tạo điều kiện xuất khẩu được nhiều hơn .


Hiện nay Tổng Công Ty hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu chủ yếu từ 3 nguồn lớn : Vốn do nhà nước cấp, vốn tự có, và vốn vay ngân hàng. Ước tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản của Tổng Công Ty hiện nay trên 53 tỷ đồng. 


A.2.Nhân tố con người :


Trình độ chuyên môn và năng lực làm việc của mỗi thành viên  trong Tổng Công ty là yếu tố cơ bản quyết định sự thành công trong kinh doanh. Xét về tiềm lực công ty thì con người là vốn quý nhất đánh giá sức mạnh của công ty đó như thế nào .Trong hoạt động xuất nhập khẩu từ khâu nghiên cứu thị trường , tìm kiếm nguồn hàng, khách hàng đến công tác giao dịch kí kết họp đồng, thực hiện hợp đồng nếu thực hiện bởi những cán bộ nhanh nhẹn , trình độ chuyên môn cao và lại có kinh nghiệm thì chắc chắn  sẽ đem lại hiệu quả cao, hoạt động xuất khẩu  cũng sẽ được tiến hành một cách liên tục và suôn sẻ.


Nhân tố con người còn bao gồm cả sức khoẻ, khả năng hoà nhập cộng đồng, khả năng giao tiếp, ngôn ngữ …cho đến thời điểm này, Tổng Công Ty có trên 70% cán bộ đại học và trên đại học, 50% trong đó đọc viết và giao dịch tốt ngoại ngữ. 


A.3. Nhân tố bộ máy quản lý, tổ chức điều hành. 


Trong hoạt động kinh doanh, hoạt động quản lý con người là rất quan trọng, một hệ thống tổ chức quản lý hợp lý sẽ giúp các nhà lãnh đạo sử dụng tốt hơn nguồn lực của công ty. Nếu một bộ máy quản lý cồng kềnh, bất hợp lý sẽ dẫn đến hiệu quả hoạt động kém, chi phí cho quản lý lớn làm giảm lợi nhuận .


Cũng xét trên tình hình thực tế hiện nay của Tổng Công Ty, Tổng Công Ty đang ngày càng có xu hướng giảm bớt các bộ phận không  cần thiết, gộp những phòng có chức năng như nhau vào, giảm thiểu những khâu chi phí trong giao dịch. Các phòng kinh doanh XNK đã được phân chia phụ trách theo từng khu vực thị trường, điều này giúp cho tổng công ty hoạt động xuất khẩu  hiệu quả và năng động hơn.


Tóm lại, việc tổ chức bộ máy hành chính là một yếu tố không kém quan trọng góp phần thúc đẩy hay hạn chế việc kinh doanh nói chung của Tổng Công Ty cũng như hoạt động xuất khẩu  nói riêng. 


A.4. Tiềm năng và lợi thế bên trong của Tổng Công Ty.


Tổng Công Ty có một lợi thế vô cùng lớn mà không phải bất kỳ một công ty nào cũng có được, đó là lợi thế về mặt kinh nghiệm trong kinh doanh nói chung và xuất khẩu  chè nói riêng.


Bên cạnh đó là yếu tố về bạn hàng, là Tổng Công Ty xuất khẩu  chè lâu năm, hiện nay Tổng Công Ty đã có quan hệ xuất khẩu  với trên 30 nước. Ngoài ra, Tổng Công Ty còn là đầu mối xuất khẩu  quan trọng của ngành chè .Tất cả những điều nêu trên là những thuận lợi rất lớn trong hoạt động xuất khẩu  của Tổng Công Ty .


B. Nhóm nhân tố bên ngoài.


Bất kỳ một hình thức kinh doanh nào cũng đều chịu ảnh hưởng sâu sắc của môi trường kinh doanh từ hai hướng tích cực và tiêu cực. Đối với hoạt động xuất khẩu  thì ảnh hưởng của môi trường kinh doanh là mạnh mẽ hơn, bởi vì có các yếu tố quốc tế tác động vào. Nhóm nhân tố bên ngoài này có thể kể đến là :


B.1. Các công cụ và chính sách kinh tế vĩ mô.


Trong lĩnh vực xuất khẩu những công cụ, chính sách chủ yếu thường được sử dụng điều tiết hoạt động này là :


*.Thuế quan.


Trong hoạt động xuất khẩu  thuế quan là loại thuế đánh vào từng đơn vị hàng xuất khẩu. Việc đánh thuế xuất khẩu  làm tăng tương đối mức giá cả cả hàng xuất khẩu  so với mức giá quốc tế nên đem lại bất lợi cho sản xuất  kinh doanh trong nước .


Nhìn chung, cộng cụ này chỉ được áp dụng đối với một số ít mặt hàng  xuất khẩu  bổ sung nguồn thu cho ngân sách nhà nước .Đối với mặt hàng chè đánh thuế vào từng mặt hàng là khá ưu đãi .


*. Giấy phép xuất khẩu .


Mục đích của chính phủ khi sử dụng giấy phép xuất khẩu là nhằm quản lý hoạt động xuất khẩu  có hiệu quả hơn và thông qua đó điều chỉnh loại hàng hoá xuất khẩu. Hơn thế nữa có thể bảo vệ tài nguyên cũng như điều chỉnh cán cân thanh toán .


Giấy phép xuất khẩu được quyết định theo mặt hàng, theo từng quốc gia và thời gian nhất định .


Bên cạnh việc thi hành các biện pháp quản lý hàng xuất khẩu  như kể trên, các quốc gia còn áp dụng một số biện pháp phi thuế quan khác như : đặt ra các tiêu chuẩn về chất lượng hàng hoá, các thông số kỹ thuật quy định cho hàng xuất khẩu .


*. Tỷ giá và các chính sách đòn bẩy có liên quan nhằm khuyến khích xuất khẩu .


- Một chính sách hối đoái thích hợp thuận lợi cho xuất khẩu  chính là chính sách duy trì tỷ giá tương đối ổn định và ở mức thấp. Kinh nghiệm của các nước đang thực hiện chính sách hướng về xuất khẩu là điều chỉnh tỷ giá hối đoái thường kỳ để đạt mức tỷ giá cân bằng trên thị trường và duy trì mức giá tương quan với chi phí và giá trong nước .


- Trợ cấp xuất khẩu cũng là một biện pháp có tác dụng thúc đẩy xuất khẩu đối với mặt hàng khuyến kích xuất khẩu. Biệm pháp này được áp dụng vì khi thâm nhập vào thị trường nước ngoài thì  rủi  ro cao hơn thị trường trong nước .Việc trợ cấp thường được thể hiện dưới các hình thức sau : Trợ giá, miễn giảm thuế xuất khẩu …


B.2 .Các quan hệ kinh tế quốc tế. 


Khi xuất khẩu hàng hàng hoá từ quốc gia này sang quốc gia khác, người xuất khẩu phải đối mặt với hàng rào thuế quan và phi thuế quan, các hàng rào chặt chẽ hay lỏng lẻo phụ thuộc chủ yếu vào quan hệ kinh tế song phương giữa nước nhập khẩu và nước xuất khẩu. 


Xét về phương diện doanh nghiệp, các quan hệ kinh tế quốc tế có ảnh hưởng tới thị trường xuất khẩu Tổng Công Ty. Đây là yếu tố quan trọng bảo đảm cho hoạt động xuất khẩu có thực hiện được hay không đồng thời cũng quyết định các hình thức, yêu cầu với hoạt động xuất khẩu. Thật vậy, ứng với mỗi loại thị trường, khách hàng ở đó cũng có những đặc điểm tiêu thụ khác nhau, họ cũng có những yêu cầu khác nhau đối với từng loại sản phẩm và cách thức mua bán. Mặt khác ta cũng thấy : Việc xuất khẩu  chè phụ thuộc rất lớn vào thị trường thế giới. Bởi Việt Nam là nước đang phát triển tiếng nói chưa có trọng lượng, lại chỉ xuất khẩu  chè chiếm khoảng 2-3 % tổng sản lượng chè thế giới thì chỉ có cách chấp nhận giá mà thôi .


Ngày nay trong xu hướng toàn cầu hoá nền kinh tế, nhiều liên minh kinh tế ở mức độ khác nhau được hình thành, nhiều hiệp định thương mại song phương và đa phương giữa các quốc gia, các tổ chức kinh tế cũng được ký kết với mục tiêu thúc đẩy hoạt động thương mại trong khu vực và toàn thế giới. Nừu một quốc gia tham gia vào liên minh và các hiệp định thương mại ấy sẽ là một tác nhân tích cực thúc đẩy hoạt động xuất khẩu ở một quốc gia. 


Tóm lại, có được các mối quan hệ quốc tế mở rộng, bền vững và tốt đẹp sẽ tạo những tiền đề thuận lợi cho việc đẩy mạnh xuất khẩu của một  quốc gia, trong đó có doanh nghiệp. 


B.3. Các yếu tố chính trị, chính phủ và pháp luật. 


Các yếu tố chính trị, chính phủ  và pháp luật có ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt đông mua bán quốc tế. Công ty cần phải tuân thủ các quy định của chính phủ liên quan, tập quán và luận pháp quốc gia, quốc tế hiện hành. Như : 


-Các quy định của chính phủ Việt Nam đối với hoạt động xuất khẩu.


-Các hiệp ước, hiệp định thương mại mà Việt Nam tham gia .


-Các quy định nhập khẩu của các quốc gia mà doanh nghiập có quan hệ làm ăn. 


Các vấn đề pháp lý và tập quán quốc tế có liên quan tới việc xuất khẩu .


B.4.Những nhân tố   thuộc về công nghệ chế biến chè .


Đối với lĩnh vực sản xuất hàng xuất khẩu, việc nghiên cứu và đưa vào ứng dụng công nghệ có tác dụng làm tăng hiệu quả của công tác này. Các thành tựu khoa học kỹ thuật sẽ giúp cho các đơn vị sản xuất tạo ra những sản phẩm mới có chất lượng cao và mẫu đa dạng hơn. Điều này thấy rõ nhất là nhờ sự phát triển của bưu chính, viễn thông, tin học mà các đơn vị ngoại thương có thể đàm phán, ký kết  hợp đồng với các đối  tác qua điện thoại, điện tín …giảm chi phí đi lại .


Bên cạnh đó, khoa học công nghệ còn có tác động vào các lĩnh vực như vận tải hàng hoá, bảo hiểm hàng hoá, kỹ thuật nghiệp vụ ngân hàng …Đó cũng là nhân tố ảnh hưởng tích cực đến hoạt động xuất khẩu .


Để tăng tính cạnh tranh của sản phẩm chè trên thị trường thế  giới thì công nghệ là yếu tố không thể thiếu được. Công nghệ trồng trọt, thu hái, chế biến hiện đại sẽ làm tăng giá trị và giá trị sử dụng của chè. Đặc biệt là ngành công nghiệp chế biến chè phát triển sẽ làm gia tăng các sản phẩm xuất khẩu tinh thay thế hoàn toàn chiến lượng xuất khẩu  chè thô. Tăng xuất khẩu  tinh vừa mang lại hiệu quả kinh tế vừa giải quyết công ăn việc làm cho hàng triệu người lao động .


B.5.Nhân tố thuộc về nguồn sản lượng chè .


Phát triển thị trường chè xuất khẩu phải gắn liền với khả năng đảm bảo nguồn chè xuất khẩu ổn định đó là điều kiện cần và đủ để tồn tại và phát triển nguồn cung cấp chè ở nước ta. Nguồn cung cấp chè phải đủ lớn và ổn định cho nhu cầu xuất khẩu  ngày càng tăng. 


ở Việt Nam hiện nay, tiềm năng chè là rất lớn. Chè là cây công nghiệp dài ngày, được trồng ở các tỉnh Trung Du và miền núi. Sản xuất đang ngày càng đóng vai trò quan trọng cải thiện đời sống nhân dân vùng trồng chè, góp  phần vào sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá nông thôn, phát triển kinh tế trung du và miền núi .

3. Khái quát thị trường chè thế giới .


3.1.Sản lượng chè trên thế giới .


Sản lượng chè thế giới trong những năm gần đây tăng giảm không ổn định, năm 1994 đạt 2.573, 2 nghìn tấn, năm 1995 chỉ đạt 2.557, 5 nghìn tấn  giảm 15, 7 nghìn tấn so với năm 1994, năm 1996 đạt 2.657, 2 nghìn tấn, tăng 99, 7 nghìn tấn so với năm 1995, năm 1997 tăng lên 2.715, 7 nghìn tấn. Đến năm 1999 sản lượng đạt tới 2.780, 72 nghìn tấn .


Nhìn vào biểu đồ trang bên ta thấy cây chè có vùng sản xuất tương đối rộng trên thế với khoảng 30 nước trồng chè. Các nước trồng chè chính là ấn Độ (trên 750.000 tấn ), Trung Quốc (trên 590.000 tấn ), Srilanca (trên 217.000 tấn ), Kênia (210.000 tấn ), indônêsia (135.000 tấn ).

BẢNG 1 : sản lượng chè thế giới







           
Đơn vị : 1000 tấn 

	   Tên nước 
	1991-1993
	  1994
	  1995
	 1996
	  1997

	    ấn Độ
	 749.1
	 752.9
	 753.9
	 780.0
	810.6

	   -Miền Bắc 
	 517.6
	  568.0
	 568.0
	 599.6
	 605.0

	  -Miền Nam
	 177.5
	  184.9
	 185.9
	 180.4
	 205.6

	   Srilanca
	 217.9
	  243.6
	 246.4
	 259.0
	 267.9

	   indonªsia 
	 138.6
	  135.8
	 145.4
	 144.0
	 5.9

	   Bangladesh
	 48.1
	  51.6
	 47.7
	 55.1
	 53.5

	   Burundi
	 5.6
	  6.9
	 7.0
	 5.7
	 5.7

	   Kenya
	 201.0
	  209.4
	 244.5
	 257.2
	 220.7

	   Manawi
	 36.0
	  35.1
	 34.5
	 37.2
	 43.9

	   Mauritius 
	 5.9
	  5.1
	 3.8
	 2.5
	 1.8

	   Nam Phi
	 10.9
	  11.7
	 10.9
	 9.1
	 9.1

	   Tanzania
	 20.3
	  23.8
	 23.7
	 19.8
	 22.5

	   Uganda
	 10.1
	  13.5
	 12.7
	 17.4
	 21.1 

	   Rwanda
	 12.2
	  6.0
	 4.5
	 9.0
	9.0

	   Zaire
	 3.0
	  3.0
	 2.5
	 2.5
	 2.5

	   Zimbabwe
	 12.5
	  13.4
	 15.6
	 16.8
	 17.1

	   Argentina
	 44.6
	  42.0
	  32.0
	 43.0
	 43. 0

	   Brazin
	 8.9
	  10.0
	  10.0
	 9.0
	 9.0

	   Trung Quốc
	 587.8
	  610.0
	 609.3
	 616.7
	 558.0

	   -Đại Lục
	 567.1
	  588.5
	 588.4
	 593.4
	 535.0

	   -Đài Loan
	 20.7
	  21.9 
	 20.9
	 23.0
	 23.0

	   Việt Nam
	 35.7
	  42.0
	 40.2
	 46.8
	 45.0

	   Các nước khác 
	 459.4
	  399.0
	 353.1
	  373.2
	

	   Cả thế giới 
	 2571.9
	  2573.2
	 2557.5
	 2657.2
	 2614.8



Nguồn tài liệu : FAO 


3.2. Xuất khẩu chè thế giới .


- Xuất khẩu chè thế giới năm 1995 đạt 1.079, 4 nghìn tấn tăng 4, 69 % so với năm 1994. Năm 1996 đạt 1105, 7 nghì tấn và năm 1997 đạt khoảng 1990 nghìn tấn, năm 1998 đạt khoảng 1175 nghìn tấn ( do giá chè xuống thấp ) và năm 1999 bình ổn trở lại đạt khoảng 1195 nghìn tấn .


Những nước xuất khẩu  nhiều chè là ấn Độ, Trung Quốc, Rilanca, inđônêsia, Kenya … Chúng ta có thể thấy tình hình xuất khẩu  chè thế giới qua biểu đồ dưới đây :

BẢNG 2: xuất khẩu  chè thế giới

                               Đơn vị :1000 tấn 

	Tên nước 
	1991-1993
	  1994
	  1995
	 1996
	  1997

	    ấn Độ
	 82.9
	 149.3
	 163.7
	 153.7
	156.4

	   Srilanca
	 199.5
	  224.2
	235.0
	 233.6
	 257.7

	   indonªsia 
	 118.4
	  84.9
	 79.2
	 101.5
	 64.4

	   Bangladesh
	28.2
	  23.6
	 25.4
	 26.1
	 25.1

	   Burundi
	 5.4
	  6.0
	 7.1
	 4.4
	 

	   Kenya
	176.8
	  183.1
	 237.5
	 244.2
	209.1

	   Manawi
	35.9
	 38.7
	 32.6
	 36.7
	 

	   Mauritius 
	 4.8
	  4.0
	 2.9
	 1.4
	19.7

	   Nam Phi
	 
	  
	 
	 
	 0.4

	   Tanzania
	18.2
	  18.6
	 20.5
	 18.4
	 

	   Uganda
	 8.4
	  11.0
	 10.7
	 15.0
	 18.3 

	   Rwanda
	 10.3
	  5.0
	 3.0
	 3.5
	

	   Zaire
	 1.7
	  1.5
	 2.0
	 2.0
	

	   Zimbabwe
	 8.5
	  9.7
	 9.2
	 11.6
	11.2

	   Argentina
	 38.7
	  43.2
	  41.1
	 41.3
	 

	   Brazin
	 7.9
	  8.4
	  7.5
	 6.0
	 

	   Trung Quốc
	 192.5
	  184.1
	 169.8
	 173.2
	

	   -Đại Lục
	 187.3
	  179.4
	 166.6
	 169.7
	202.5

	   -Đài Loan
	 5.2
	  4.4
	 3.2
	 3.5
	 2.7

	   Việt Nam
	 15.2
	  25.8
	 19.0
	 14.3
	 20.0

	   Các nước khác 
	 42.7
	  36.5
	 32.2
	  33.1
	

	   Cả thế giới 
	 1080.9
	  1031.8
	 1079.4
	1105.7
	 



Nguồn : tầi liệu FAO 


- Nhập khẩu chè thế giới trong những năm gần đây theo FAO có hai khu vực : Khu vực các nước phát triển nhập khẩu chè hàng năm chiếm cao hơn các nước đang phát triển. Các nước phát triển nhập khẩu nhiều chè là : các nước thuộc SNG, Mỹ , Nhật, Anh …các nước đang phát triển nhập nhiều chè là : iran , irac, Pakistan, Ai cập, Ma rốc , … 

 
3.3. Tiêu thụ chè trên thế giới .


Tổng sản lượng chè đem tiêu thụ trên thế giới những năm 1994 –1996 đạt 1909, 5 nghìn tấn mỗi năm, trong đó các nước đang phát triển tiêu thụ 549, 1 nghìn tấn mỗi năm .


Các nước đang phát triển tiêu thụ nhiều chè là : ấn Độ  , irac, Pakistan, Ai Cập …


Các nước phát triển tiêu thụ chè đen là : Anh, Mỹ, các nước SNG, Đức, Canada, Hà lan .


3.4. Giá chè thế giới .


Giá chè thế giới tại thị trường đấu giá Luân Đôn năm 1997 đạt bình quân 135, 08 pence / kg tăng 1, 18 % so với giá chè bình quân năm 1996, cuối năm 1997 do hạn hán các nhà đầu cơ mua vào ồ ạt tạo ra nhu cầu giả tạo làm cho giá chè thế giới tăng cao vào các tháng 8, 9, 10, 11, 12 trong đó tháng 8 đạt mức cao nhất :152, 84 pence/kg .


Năm 1997 một số nước đã bán được chè với giá bình quân cao đó là ấn Độ: 148, 33 pence/kg, Srilanka  137 , 41 pence/kg, Kenya 133, 04 pence/kg, Arundi 138, 98  pence/kg. Trong hai năm gần đây giá chè thế giới giảm mạnh, năm 2000 giá chè giảm từ 10-12% so với năm 1999 tuỳ từng loại hàng và chủng loại .


3.5. Dự đoán thị trường chè trên thế giới.


Thị trường chè thế giới tương đối tự do, các nước phát triển như Anh, Mỹ không đánh thuế nhập khẩu, ngược lại các nước đang phát triển lại đánh thuế nhập khẩu đã làm giảm nhu cầu tiêu thụ chè. Theo cam kết của hiệp định nông nghiệp Urugoay, các nước đang phát triển sẽ giảm 24% thuế trong 10 năm ( năm 1995-2005).Việc giảm thuế sẽ giảm giá chè cho người tiêu dùng sẽ dẫn đến tăng hơn nữa nhu cầu nhập khẩu. Các dự báo cho thấy nhập khẩu chè đen tăng 8%/năm, các nước đang phát triển, sẽ chiếm 51% tổng số tăng .


Theo dự báo của tổ chức nông nghiệp và lương thực Liên hợp quốc (FAO), triển vọng sản xuất và mức tiêu thụ chè thế giới sẽ tăng đáng kể từ nay đến nâm 2005, khu vực các nước đang phát triển do giảm thuế (24%) sẽ tăng mức tiêu thụ năm 2005 nên khoảng 265.000 tấn (37% /năm), trong đó Pakistan nhập khẩu từ 115.000 tấn (1997) lên 145.000 tấn (2005) đứng hàng đầu thế giới, tiếp theo là Ai Cập  (104.000 tấn), các nước Trung Đông (279.000 tấn)  vào năm 2005.


Cũng đến năm 2005, xuất khẩu  chè hàng năm sẽ tăng khoảng 2, 9%, diện tích trồng chè cũng sẽ tăng. Việc tái canh tác sẽ tăng 1-2% so với mức 0, 5% hiện nay.


Người tiêu dùng càng đòi hỏi chất lượng chè cao hơn. Trong khi đó chi phí cho sản phẩm chè (phân bón, thuốc trừ sâu , thiết bị …)lại tăng lên , dẫn tới giá thành sản phẩm có nơi cao hơn giá bán. Điều đó buộc nhà sản xuất hoặc giảm diện tích trồng chè, đồng thời phải nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo ra nhiều chủng loại chè để cạnh tranh với các loại đồ uống hoặc nâng cao nâng suất cây chè .

4. Sự cần thiết và ý nghĩa của việc xuất khẩu chè .


Theo phân tích ở trên ta thấy, hoạt động xuất khẩu nói chung là vấn đề vừa có tính lý luận vừa có tính thực tiễn cao, vừa có tính cấp bách  vừa có tính lâu dài .Cũng không nằm ngoài điều đó, xuất khẩu chè cũng là một vấn đề đang được quan tâm. Bởi nói đến chè ai cũng biết đó là tiềm năng sẵn có thiên nhiên ban tặng cho đất nước ta. Chè không những đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước mà còn có giá trị xuất khẩu  .

4.1. Sản xuất chè góp phần thực hiện công cuộc CNH_HĐH nông thôn, xoá đói, giảm nghèo, tạo công ăn việc làm và cải thiện đời sống người lao động.


Những năm gần đây với việc triển khai giao  đất và khoán vườn chè  cho người lao động theo nghị định 01-CP của chính phủ cùng với những giải pháp của ngành chè Việt Nam để giải quyết đủ việc làm cho cán bộ công nhân viên, Cùng với cơ chế và phương thức mua chè thuận lợi cho người lao động đã tạo động lực khuyến khích người lao động phấn khởi chủ động đầu tư thâm canh vườn chè để đạt năng suất và chất lượng cao, ở trung du và miền núi người dân có tập quán trồng lúa nương, sẫn …Với thu nhập lúa nương trung bình 2-3 triệu/ha, còn trồng 1 ha chè trên vùng đồi núi khô cằn thu được 10-12 triệu /ha, sau khi đã trừ đi các chi phí đầu tư ban đầu 1 ha chè thu hoạch được bằng 3-4 lần lúa nương. Nhờ vậy đời sống người làm chè được cải thiện rõ rệt .Thu nhập bình quân toàn ngành năm 1996 chỉ đạt 250.000 đồng/người/tháng, năm 1997 đã tăng lên 350.000đồng /người /tháng, năm 1998 là 400.000 đồng /người /tháng, năm 1999 đã đạt năm 500.000 đồng /người/ tháng , năm 2000 là 550.000 đồng /người /tháng .Trong sản xuất nồng nghiệp thu nhập bình quân năm 1997 đạt 400-500 nghìn đồng / người/tháng, năm 1998 là 500-600 nghìn đồng /người/ tháng, cho đến năm 1999 đã đạt 700-800 nghìn đồng /người/ tháng, năm 2000 đạt 850-900 nghìn đồng/người/tháng .Một số đơn vị sản xuất chè có thu nhập rất cao như :Trần Phú, Nghĩa Lộ , Yên Bái, Phú Sơn, Mộc Châu , …


Để tăng thêm thu nhập cải thiện người làm chè, các hộ làm chè  đã kết hợp làm kinh tế  gia đình theo mô hình VAC gắn liền kinh tế  vườn nhà, vườn đồi, đem lại nguồn thu nhập đáng kể góp phần quan trọng để ổn định đời sống nhất là những khi việc sản xuất kinh doanh của xí nghiệp gặp khó khăn. Nhiều gia đình ở công ty chè Sông Cầu, Phú Sơn , Trần Phú , …Đạt mức thu nhập kinh tế  gia đình (VAC) từ 18-223 triệu đồng /năm/hộ , đặc biệt là công ty chè  Mộc Châu vùng đặc sản cây mơ , cây mận có giá trị  kinh tế  cao hàng năm có tới 30-40% số hộ gia đình có thu nhập từ cây mơ, cây mận đạt từ 12-18 treiêụ đong/ năm, có gia đình thu nhập đạt 40-50 triệu đồng /năm .Nhờ  có thu nhập từ các cây trồng khác và làm kinh tế  phụ đã giúp cho cây chè  phát triển ổn định , lâu dài và tạo thành một vùng sản xuất  hàng hoá lớn. Do sản xuất  và kinh doanh có hiệu quả mà đời sống vật chất và văn hoá của người làm chè được nâng lên. Theo báo cáo năm 1999 của tổng công ty chè thì có khoảng 30% hộ khá, giàu, 55% số hộ trung bình và số hộ nghèo đói là 15%, cho đến năm 2000 con số này lần lượt là 33% , 60%, 7%. Đây là dấu hiệu tích cực .


4.2. Nâng cao hiệu quả sử dụng đất .


Nhờ trồng chè chúng ta đã đưa nhanh vòng quay sử dụng đất, nhất là đất trung du , miền núi, góp phần nâng cao đời sống của đồng bào dân tộc ít người, đưa miền núi tiến kịp miền xuôi .


Cây chè là cây công nghiệp dài ngày, có khả năng thích nghi rộng ở Việt Nam, từ Hà Giang đến Lâm Đồng. Nhưng diện tích và sản lượng chè tập trung chủ yếu sau đây :


- Vùng chè Tây Bắc, miền núi phía bắc gồm hai tỉnh Sơn La và Lai Châu. Diện tích vùng chè này hiện nay đạt 5200 ha với sản lượng khoảng 35 00 tấn chè khô.


- Vùng chè Việt Bắc – Hoàng Liên Sơn :Gồm các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Tây Yên Bãi, Nghĩa Lộ với diện tích khoảng 17.000 ha, sản lượng trên 11.000 tấn chè khô .


- Vùng chè Trung du- Bắc bộ bao gồm các tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Bắc Cạn , Thái Nguyên, Hà Tây, Hoà Bình, Tây Yên Bãi .Tính đến năm 2000 vùng chè này có diện tích trên 23.000 ha, với sản lượng trên 15.000 tấn chè khô. Đây là vùng dẫn đầu cả nước về cả diện tích và sản lượng .


- Vùng chè  Tây  Nguyên : Gồm các tỉnh Lâm Đồng, Gia Lai, Komtum, Đắc lắc. Đến năm 2000 vùng này có diện tích 17.000 ha với sản lượng 10.600 chè khô .


- Vùng chè duyên hải miền trung :Vùng này chuyên làm chè xanh tiêu thụ trong nước, chủ yếu là tiêu thụ tại chỗ với 1.700 ha và sản lượng 900 tấn. 


ở nhiều vùng kể trên đã từng có thời nhiều vùng bị bỏ hoang. Sau này được giải phóng, bộ đội và công nhân nông trường quốc doanh đã phát triển trồng chè bên cạnh những đồi chè đã từ lâu đời ở vùng này. Nếu không có sự phát triển của cây chè thì đất đai sẽ bị lãng phí, hệ số sử dụng đất rất thấp .


4.3. Góp phần tạo cân bằng sinh thái .

Môi trường sinh thái của nước ta đang bị phá hoại nặng nề thể hiện ở những hiện tượng thiên tai  dồn dập như lụt, lũ , đất sói lở, hạn hán .


Nguyên nhân của những hiện tượng đó là do: Sự tàn phá rừng, sự lạm dụng phân bón hoá học và các hoá chất khác, sự tiêu diệt những vi sinh vật có ích .


Nhiệm vụ trước mắt của chúng ta là phải phủ xanh núi trống, đồi trọc, hạn chế sử dụng phân hoá học, thuốc trừ sâu, trả lại độ phì nhiêu cho đất .


Trước thực trạng của môi trường Việt Nam như vậy, việc trồng chè đã góp phần giữ gìn môi trường với diện tích trên 70 vạn ha chè cùng với hàng vạn vườn cây, ao cá của những người lao động ở các vùng chè khác nhau trên cả nước đã góp phần không  nhỏ vào việc phát triển rừng, giữ gìn môi trường .


Với phương châm trồng chè kết hợp với nông –lâm nên chống được sói mòn đất, giữ được ẩm cho chè và giữ được cân bằng sinh thái. Trước khi trồng chè, trồng cây phân xanh, cây bóng mát họ đậu sẽ cho đạm và cho mùn, giúp cho cây chè phát triển tốt. Trên nương chè đào những dãy hào giữa các hàng chè để giữ mùn, giữ nước. Khi mùn đất lấp đầy hào này, sẽ đào hào khác, làm như thế vừa giữ được độ ẩm cho chè, vừa tạo được cân bằng sinh thái, và dùng để thả cá thêm thực phẩm cải thiện đời sống. Việc phòng trừ sâu bệnh được tiến hành theo phương pháp tổng hợp iPM, tạo điều kiện sinh thái mát ẩm, kết hợp với công tác đốn, hái, canh tác để giảm bớt sâu có hại. Qua đó hạn chế được  việc sử dụng thuốc hoá học vừa lãng phí lại gây ô nhiễm môi trường .


Về phân bón, các cơ sở trồng chè đã tận dụng tối đa nguồn cỏ rác tại chỗ, phân chuồng, bùn , rác thải …chế biến thành phân bón cho chè. ở những nơi có điều kiện đã kết hợp sử dụng phân hữu cơ chất lượng cao và  kinh tế tương hợp với nhau. Hay nói cách khác là chúng ta vừa làm kinh tế  tốt, vừa làm sinh thái tốt ( nhất là cũng làm lành mạnh môi trường ).


4.4. Thực hiện sự phân công lao động quốc tế.


Trong hơn 30 năm qua, cho đến năm 1991 ngành chè chủ yếu giao chè chủ yếu cho các nước Liên Xô cũ và khu vực Đông Âu để thực hiện các hiệp định được ký kết giữa chính phủ Việt Nam các nước thuộc khối SEV. Khối lượng chè giao hàng từ 12-14.000 tấn. Tuy nhiên, khi đất nước bước vào thời kỳ đổi mới, đặc biệt là giai đoạn từ năm 1992 trở lại đây việc trao đổi hàng hoá để thực hiện các hiệp định được ký kết giữa các nước trong khối SEV không còn nữa, một số mặt hàng của Việt Nam trong đó có mặt hàng chè đã chuyển sang thị trường mới như irắc, Angiêri. Từ năm 1993 đến nay, năm ngành chè đã xuất trả nợ sang irắc từ 5-7.000 tấn. Cộng hoà hồi giáo iran cũng đặt vấn đề liên doanh với Việt Nam để mỗi năm có thể cung ứng sang thị trường này 30 tấn chè. Nhu cầu chè trả nợ của Lybia cũng khoảng 1000 tấn .


Ngoài việc thực hiện cam kết trả nợ chè co chính phủ, Chè Việt Nam còn thực hiện hợp đồng bán hàng cho các nước như Nhật Bản, Anh, Đài Loan, Singapore, Hồng Kông, Pháp. Đặc biệt năm 1997 Tổng Công Ty chè Việt Nam đã thắng thầu lô hàng 3000 tấn chè giao cho irắc trong chương trình đổi dầu lấy lương thực của liên hợp quốc .


Tính cho đến thời điểm này, Tổng Công Ty chè Việt Nam đã có quan hệ buôn bán với trên 30 nước. Hàng năm Tổng Công Ty xuất khẩu từ 13.000-17.000 tấn chè. Nộp ngân sách nhà nước trên 15 tỷ đồng. Đây là những con số đáng kể .


Về hợp tác quốc tế : ở Miền Bắc ngành chè Việt Nam đã có liên doanh và hợp đồng hợp tác kinh doanh với Bỉ, Nhật Bản, Đài Loan  tại Phú Thọ , Sơn La, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Yêu Bái. ở Miền Nam tại Lâm Đồng có 6 liên doanh với Nhật Bản và Đài Loan, tại Cầu đất, Lân Hà …thu hút hàng ngàn lao động vào làm việc cải thiện thu nhập. Giúp cho ngành chè đổi mới công nghệ và phương thức quản lý ngày càng đạt hiệu quả cao hơn .


Tóm lại, ngành chè xuất khẩu đã góp phần thực hiện những cam kết mà nhà nước đã ký kết với nước ngoài theo sự phân công chuyên môn hoá sản xuất trên cơ sở nhu cầu và khả năng của từng nước. Mặt khác, qua việc mở rộng thị trường tiêu thụ chè, Nhà nước ta cũng mở rộng giao lưu quốc tế. ở đây có một quan hệ biện chứng thể hiện ở chỗ : Cam kết quốc tế càng rộng, ngành kinh doanh chè càng có “đầu ra ” rộng rãi và “đầu ra ” càng rộng, thị trường tiêu thụ chè càng nhiều, giao lưu quốc tế càng phát triển .

Chương ii

Phân tích thực trạng hoạt động xuất khẩu

Chè của Tổng Công Ty chè việt nam 

i. qúa trình hình thành hoạt động của Tổng Công Ty chè việt nam .

1. Quá trình hình thành và phát triển của Tổng Công Ty .


Liên hiệp các xí nghiệp công nông nghiệp Chè Việt Nam là tiền thân của Tổng Công Ty chè việt nam. Sự hình thành và phát triển của liên hiệp đã góp phần đáng kể vào sự phát triển ngành kinh tế- kỹ thuật chè nói riêng, đối với công nghiệp và nông nghiệp thực phẩm Trung Du và Miền núi nói chung .


Liên hiệp được thành lập năm 1974, thoạt đầu trên cơ sở hợp nhất các nhà  máy chế biến chè xuất khẩu  Trung ương và một số xí nghiệp chè Hương ở miền Bắc. Nhiệm vụ của liên hiệp xí nghiệp là chế biến và xuất khẩu theo kế hoạch của Nhà nước .


Từ năm 1975 đến hết năm 1979, tình hình  hoạt động của các xí nghiệp hết sức căng thẳng do sự mâu thuẫn giữa các đầu mối quản lý sản xuất nguyên liệu giữa Trung ương và địa phương, giữa các bộ Trung ương với nhau. Làm cho sản lượng nguyên liệu đưa vào chế biến chỉ đạt không đến 50 % công suất.


Tháng 3 và tháng 6/1979, Chính phủ ra quyết định số 75 và 244/TTg về thống nhất tổ chức ngành chè, hợp nhất hai khâu trồng và chế biến, giao cho các nông trường chè của địa phương cho Trung ương quản lý thống nhất .


Trên cơ sở các quyết định này, năm 1980, Liên hiệp các xí nghiệp Chè được thành lập. Hoạt động của Liên hiệp trong 15 năm từ 1980-1995 thể hiện như sau :


Giai đoạn 1 ( từ năm 1980 -1988 )


Liên hiệp được tổ chức theo mô hình quản lý ngành dọc, thống nhất hai khâu sản xuất cây trồng và chế biến công nghiệp. Với quan điểm liên kết công nông nghiệp, Liên hiệp tổ chức ra 3 loại xí  nghiệp sau :


+ Xí  nghiệp Liên hợp công nghiệp – nông nghiệp :


Đây là những xí nghiệp lớn, có quy mô vùng hoặc liên vùng, bao gồm các nông trường, xí  nghiệp chế biến hoàn toàn, một hoặc một vài nông trường trên vùng chè tập trung - địa bàn 2-3 huyện .


Có hai xí  nghiệp loại này :


Một là, Xí nghiệp Liên hiệp chè Trần Phú – nằm trên địa bàn huyện Văn Chấn – thị xã Yên Bái (Hoàng Liên Sơn), gồm 4 nông trường, 3 xí  nghiệp tổng cộng 69 tấn búp tươi /ngày .


Hai là, xí  nghiệp chè Sông Lô nằm trên địa bàn huyện Thanh Hoá, Đoan Hùng, gồm hai nông trường, 3 xí  nghiệp chế biến, tổng công xuất 73, 5 tấn / ngày .


Hai xí  nghiệp này chiếm 1/3 tổng sản lượng của toàn Liên hiệp, là hai đơn vị chủ lực của nghành chè lúc đó .


+ Các xí nghiệp công nông nghiệp  :


Gồm một nông trường, một xí  nghiệp  chế biến xây dựng  ở một số tiểu vùng như : Quân Chu (Bắc Thái), Tân Trào (Sơn Dương – Hà Tuyên), Biển Hồ ( Gia Lai ) .


Nhiệm vụ của các xí  nghiệp  này cũng là sản xuất  và chế biến xuất khẩu.


+ Các xí  nghiệp  trực thuộc .


Gồm các nông trường, xí nghiệp  chế biến chè hương và chè xuất khẩu, các đơn vị  dịch vụ (sản xuất  và đời sống, cơ khí, vật tư, xây lắp, kiểm tra chất lượng sản phẩm, nghiên cứu triển khai …) .


Giai đoạn “liên kết Công - nông nghiệp ” này đã tạo ra những mô hình mẫu về sản xuất  và quản lý trong ngành chè cả nước, đồng thời cũng là đơn vị thực hiện liên kết Công – nông nghiệp đầu tiên ở nước ta. 


Giai đoạn 2 (1989 – 1995 ).


Sau giai đoạn thử nghiệm kinh tế và quản lý nói trên, từ năm 1989 theo xu hướng đổi mới kinh tế của Đảng và nhà nước ta, chuyển từ kinh tế  tập trung quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trường có sự quản lý, điều tiết của Nhà nước. Ngành chè cũng có những đổi mới tích cực. Từ cuối năm  1988, Liên hiệp đã giải thể 2 xí  nghiệp Liên hiệp công nghiệp  nông nghiệp vì quy mô quá lớn, không phú hợp với trình độ quản lý, đồng thời tổ chức một mô hình sản xuất thống nhất là xuất khẩu công nông nghiệp (quy mô một nông trường- 1 xuất khẩu  chế biến) và các đơn vị dịch vụ, thay cho một số đơn vị ở giai đoạn trước, chỉ sản xuất sơ chế chè rồi chuyển cho một xí  nghiệp khác tinh chế, hầu hết các xí  nghiệp  này có tổ chức sản xuất – chế biến đến sản phẩm cuối cùng (chè thành phẩm ).


Đến năm 1995, toàn Liên hiệp  có 21 xí  nghiệp công - nông  nghiệp, 15 đơn vị dịch vụ. Các xí  nghiệp  được phân bố trên các vùng trọng điểm sản xuất chè, chủ yếu là Trung Du và Miền núi phía Bắc .


Ngày 29/12/1995, theo quyết định của Bộ Trưởng Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn số 394 NN-TCCB/QĐ, Liên hiệp các xí  nghiệp công-nông  nghiệp  Chè Việt Nam được xắp xếp lại và đổi tên thành Tổng Công Ty chè Việt Nam .


Tổng Công Ty chè Việt Nam  có tên giao dịch quốc tế là :



Vietnam national tea corporation

Tên viết tắt là :



Vinatea corp 

Trụ sở chính đặt tại : 46 phố Tăng Bạt Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội .


Vốn ngân sách và vốn tự bổ sung đăng ký trong Đơn xin thành lập doanh nghiệp là : 101.867.000.000 ® .


Trong những năm qua Tổng Công Ty đã từng bước khẳng định vị trí của mình trên thị trường thế giới và khu vực. Hiện nay, Tổng Công Ty đang có quan hệ xuất nhập với 30 nước trên thế giới. Xuất phát từ nhận thức: thị trường tiêu thụ có ý nghĩa quyết định đối với sự ổn địnhh và phát triển của sản xuất, Tổng Công Ty chủ trương quyết tâm giữ vững và không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm chè .

2. Chức năng nhiệm vụ chủ yếu của Tổng Công Ty .


Tổng Công Ty chè Việt Nam chịu trách nhiệm trước nhà Nước về qui hoạch, kế hoạch, vè các dự án đầu tư phát triển chè, nhận và cung ứng vốn cho tất cả các đối tượng được đầu tư, là chủ đầu tư, nghiên cứu cải tạo giống chè, trồng trọt, chế biến tiêu thụ, xuất nhập khẩu sản phẩm chè, vật tư thiết bị ngành chè, tiến hành các hoạt động kinh doanh khác đúng pháp luật, cùng với chính quyền địa phương chăm lo phát triển kinh tế – xã hội ở các vùng trồng chè, đặc biệt đối với vùng đồng bào dân tộc ít người, vùng kinh tế  mới, vùng sâu vùng xa có nhiều khó khăn, xây dựng các mỗi quan hệ kinh tế  và hợp tác đầu tư, để phát triển trồng chè góp phần thực hiện xoá đói giảm nghèo, phủ xanh đất trống, đồi núi trọc và cải thiện môi sinh .


Tổng Công Ty làm đầu mối chủ yếu trong việc khảo sát, khai thác và chiếm lĩnh thị trường, nhất là thị trường quốc tế bao gồm thị trường xuất khẩu chè, thị trường nhập khẩu và thị trường vốn, đây là những vấn đề mà hiện nay và những năm tới, từng đơn vị thành viên không có điều kiện hoặc làm thì kém hiệu quả. Tổng Công Ty trực tiếp giao dịch ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm và liên doanh liên kết với nước ngoài bảo đảm cho việc thống nhất giá, gọi vốn nước ngoài để phát triển sản xuất cho toàn ngành .


Tổng Công Ty làm mối nhập khẩu máy móc, thiết bị vật tư chuyên dùng và các hàng tiêu dùng khác cho các đơn vị thành viên với giá nhập khẩu có lợi nhất, thiết bị và công nghệ hiện đại nhất để từng bước đưa công nghệ chế biến chè ở Việt Nam tiến kịp trình độ thế giới .


Tổ chức và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, làm đầu mối cho việc chuyển nhượng kỹ thuật chè thế giới vào Việt Nam, nghiên cứu giống chè , qui trình canh tác, thu hái , qui trình công nghệ chế biến và bảo quản sản phẩm nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm chè. Đồng thời nghiên cứu tạo sản phẩm mới, đa dạng sản phẩm, có bao bì mẫu mã, tem nhãn đáp ứng thị hiếu của khách hàng trong và ngoài nước .


Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý và cán bộ kỹ thuật của ngành chè.

3. Cơ cấu tổ chức của Tổng Công Ty chè Việt Nam. 


Bộ máy điều hành của tổng công ty chè Việt Nam được quy định như sau :


3.1. Hội đồng quản trị (HĐQT ):


Gồm có 5 thành viên :

· Chủ tịch hội đồng quản trị .

· Một thành viên kiêm tổng giám đốc.

· Một thành viên là chủ tịch hội đồng khoa học – kỹ thuật.

· Một thành viên là trưởng ban kiểm soát.

· Và một thành viên kiêm viện trưởng viện nghiên cứu chè.

             Ngoài ra Hội đồng quản trị còn một số thành viên giúp việc. HĐQT thực hiện chức năng quản lý hoạt động của Tổng Công Ty, chịu trách nhiệm về sự phát triển của Tổng Công Ty theo  nhiệm vụ nhà nước giao cho.


3.2. Ban kiểm soát :


Gồm 5 thành viên :


- Một thành viên HĐQT làm trưởng ban theo sự phân công của HĐQT.


- Một thành viên là chuyên viên kế toán.

           - Một  thành viên do Đại hội đại biểu Công nhân viên chức Tổng Công Ty giới thiệu .

             - Một thành viên do Tổng cục trưởng Tổng cục quản lý vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp giới thiệu.

             Ban kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát hoạt động điều hành của tổng giám đốc, bộ máy giúp việc và các đơn vị thành viên Tổng Công Ty trong hoạt động tài chính, chấp hành pháp luật, điều lệnh Tổng Công Ty, các nghị quyết của HĐQT.


3.3. Ban giám đốc:


- Tổng giám đốc (TGĐ) : là đại diện pháp nhân của Tổng Công Ty và chịu trách nhiệm trước HĐQT, là người có quyền điều hành cao nhất trong Tổng Công Ty.


- Phó giám đốc : là người giúp tổng giám đốc  điều hành một hay một số lĩnh vực của Tổng Công Ty theo sự phân công của tổng giám đốc.


- Kế toán trưởng công ty : giúp tổng giám đốc chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kkế toán, thống kê của Tổng Công Ty.

3.4. Văn phòng và các phòng ban chuyên môn, nghiệp vụ Tổng Công Ty.

              Có chức năng tham mưu, giúp việc HĐQT và TGĐ trong quản ký điều hành công việc.

- Phòng tài chính - kế toán:


Có nhiệm vụ thu thập, phân loại, sử lý và cung cấp thông tin về tình hình tài chính và kết quả kinh doanh, đề xuất các biện pháp cho ban giám đốc nhằm đưa ra đường lối phát triển đúng đắn và đạt hiệu quả cao trong công tác quản lý xí nghiệp.


- Phòng kinh doanh xuất-nhập khẩu : Tổ chức thực hiện hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu, giới thiệu sản phẩm.


- Phòng kế hoạch đầu tư và hợp tác Quốc Tế : Có chức năng tham mưu cho tổng giám đốc về các lĩnh vực chiến lược phát triển :quy hoạch, kế hoạch đầu tư phát triển và hợp tác quốc tế.


- Phòng cán bộ và thanh tra: Có chức năng tham mưu giúp ban giám đốc xây dựng và tổ chức bộ máy sản xuất kinh doanh. Thực hiện các chế độ chính sách của nhà nước đối với cán bộ công nhân viên, chế độ tiền lương…


- Văn phòng Tổng Công Ty: Có chức năng tổ chức, thực hiện các cuộc hội thảo, triển lãm, gặp gỡ các bạn hàng, đối tác, đón tiếp khách đến Tổng Công Ty….


- Phòng kỹ thuật công nghiệp và nông nghiệp: Có chức năng giúp ban giám đốc quản lý mọi hoạt động sản xuất  của các đơn vị trực thuộc (công nghệ, chất lượng sản phẩm …) tạo điều kiện phát triển, hiệu quả.

Sơ đồ ngang

4. Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chủ yếu của Tổng Công Ty .


- Trồng trọt, sản xuất chè, chăn nuôi gia súc và các nông lâm sản khác.


- Công nghiệp chế biến thực phẩm : Các sản phẩm chè, sản phẩm các loại đồ uống, nước giải khát …


- Sản xuất gạch, ngói vật liệu xây dựng, sản xuất phân bón các loại phục vụ vùng nguyên liệu .


- Sản xuất bao bì các loại .


- Chế biến các sản phẩm cơ khí, phụ tùng, thiết bị, máy móc phục vụ chuyên ngành chè và đồ gia dụng .


- Dịch vụ kỹ thuật đầu tư phát triển vùng nguyên liệu và công nghiệp chế biến chè. 


- Xây dựng cơ bản và tư vấn đầu tư, xây lắp pháp triển ngành chè, dân dụng.


- Dịch vụ, Du lịch, Khách sạn, Nhà hàng .


- Bán buôn, bán lẻ, bán đại lý các sản phẩm của ngành nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm; vật tư, nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải, hàng hoá phục vụ sản xuất  đời sống.


- Kinh doanh và dịch vụ các ngành nghề khác nhau theo pháp luật nhà nước.


- Xuất, nhập khẩu:


* Xuất khẩu trực tiếp: các sản phẩm chè, các mặt hàng nông lâm sản,…


*Nhập khẩu trực tiếp: Nguyên vật liệu, vật tư, máy móc, thiết bị, phương tiện vận tảivà hàng tiêu dùng .

5. Quy trình thực hiện xuất khẩu chè của Tổng Công Ty Chè Việt Nam .


5.1. Nghiên cứu thị trường .


Đối với Tổng Công Ty chè Việt Nam, từ năm 1990 trở về trước, công ty là một doanh nghiệp nhà nước bằng hình thức xuất khẩu theo nghị định thư, hàng đổi hàng ... do vậy mà công tác tìm kiếm thị trường cho xuất khẩu  không phải yêu cầu bức thiết đặt ra cho Tổng Công Ty.


Sau năm 1991 đến năm 1995, Tổng Công Ty cũng hầu như thực hiện các hợp đồng xuất khẩu  để trả nợ. Từ năm 1996 đến nay, khi đã thực sự tự làm chủ trong hoạt động sản xuất  kinh doanh thì vấn đề mở rộng và phát triển thị trường luôn đặt lên hàng đầu đối với Tổng Công Ty. Một mặt, Tổng Công Ty vẫn tiếp tục giữ quan hệ buôn bán với các khách hàng cũ ngoài ra thông qua các đại diện thương mại của Việt Nam thông qua các nước bạn, các văn phòng đại diện của Tổng Công Ty tại các nước, như : Nga, Anh … Tổng Công Ty còn tìm hiểu thêm các đầu mối và các khách hàng mới có nhu cầu tiêu thụ sản phẩm. Sau đó gửi mẫu hàng đến những địa chỉ mới kèm theo những lời giới thiệu về Tổng Công Ty với những ưu thế của mình để khách hàng biết đền Tổng Công Ty và đặt quan hệ buôn bán .


Ngoài ra để giới thiệu về hoạt động của mình Tổng Công Ty còn tiến hành việc quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng, các cuộc triển lãm quốc tế tổ chức tại Việt Nam thực hiện chào hàng đến các bạn hàng khi có nguồn hàng hoặc mặt hàng mới …


5.2. Công tác tạo nguồn hàng .


Trên thực tế hoạt động tạo nguồn cho Tổng Công Ty không phức tạp, đối với Tổng Công Ty chè Việt Nam, có trụ sở đặt tại Hà Nội trong khi đó hầu hết các nguồn chè phân bố rải rác ở khắp các tỉnh trong cả nước ( chủ yếu phía Bắc, Miền Trung, Lâm Đồng ). Do vậy, để có nguồn hàng xuất khẩu, cán bộ của phòng ban kinh doanh - xuất nhập khẩu có thể xuống trực tiếp các khu vực trồng chè để nắm bắt về tình hình khả năng cung ứng và đánh giá chất lượng của từng mặt hàng chè, sau đó có thể trực tiếp thu mua ngay của các chân hàng ở đó. Tuy nhiên, việc tạo nguồn theo phương thức này không thường xuyên vì số cán bộ trong các phòng ít, hơn nữa phòng cũng chưa có điều kiện để thu mua tại chỗ .


Để khắc phục điều này Tổng Công Ty thực hiện việc chuyển mua cho các chân hàng - thường là các xí  nghiệp  trực thuộc, xí  nghiệp  hạch toán độc lập của Tổng công ty  ở các tỉnh. Sau đó ký hợp đồng đứt đoạn với các chân hàng để mua lại mặt hàng. Giá cả sẽ phụ thuộc vào mùa vụ và giá trị sản lượng của từng loại chè, ngoài ra còn tuỳ thuộc vào nhu cầu cho tiêu dùng sản xuất  trong nước và nhu cầu của khách nước ngoài .


Nói chung  giá cả không được xác định một cách lâu dài. Thông thường gvgiá cả thu mua được xác định dựa trên cơ sở giá  cả hợp đồng ngoại (xuất khẩu ). Do mặt hàng  chè là mặt hàng nông sản, mặt khác thị phần xuất khẩu  của ta lại quá bé so  với các nước xuất khẩu  chè khác trên thế giới nên giá cả này lại phụ thuộc vào giá cả trên thị trường thế giới. Căn cứ vào giá cả năm trước được các bạn hàng có thị phần lớn (như : irắc) chấp nhận Tổng Công Ty tính toán trừ đi các khoản chi phí phát sinh và lợi nhuận dự kiến sẽ xác định giá cả thu mua .


Việc tạo nguồn hàng cho xuất khẩu  đựơc Tổng Công Ty lập kế hoạch vào đầu năm. Sau đó đó thực hiện việc ký kết hợp đồng thu mua (hợp đồng nội) với các đơn vị trực thuộc, các chân hàng khác … để thu mua và sẽ được chuyển về các kho dự trữ của tổng công ty (như kho Cổ Loa …). Khi Tổng Công Ty có đơn đặt hàng của nước ngoài thì tiến hành bốc hàng từ kho này. Trước khi bốc hàng, cán bộ của Tổng Công Ty xuống tận kho để kiểm tra và hướng dẫn cách đóng gói .


5.3. Đàm phán trước khi ký kết .


Đối với Tổng Công Ty Chè Việt Nam, việc đàm phán được diễn ra một cách linh hoạt tuỳ vào từng đối tượng khách hàng. Đối với khách hàng thường xuyên của Tổng Công Ty thì công việc đàm phán hết sức đơn giản. Bên mua fax cho Tổng Công Ty yêu cầu về loại ( mặt hàng ), quy cách phẩm chất, khối lượng sản phẩm cần mua và  mức giá cả theo điều kiện giao hàng ... nếu Tổng Công Ty chấp nhận thì coi như hợp đồng đã được ký kết .


Còn đối với những khách hàng mới, do hai bên chưa biết được đặc điểm kinh doanh của nhau nên công tác đàm phán  được thực hiện chi tiết và cẩn thận hơn. Tổng Công Ty gửi mẫu hàng đi chào hàng, khi giao hàng Tổng Công Ty đảm bảo đúng hàng được giao theo mẫu : điều kiện về giá cả và điều kiện giao hàng cũng được 2 bên thoả thuận kỹ lưỡng hơn trước khi đi vào ký kết hợp đồng. Thông thường vấn đề đàm phán chủ yếu được thực hiện bằng thư tín điện thoại, trong một số trường hợp khách hàng có thể đến Tổng công ty để giao dịch, đàm phán. 


5.4. Ký kết hợp đồng.


Sau khi đàm phán thành công, Tổng Công Ty đi đến ký kết hợp đồng xuất khẩu. Hợp đồng xuất khẩu  chè cũng thường bao gồm đầy đủ các điều khoản như một hợp đồng xuất khẩu  thông thường. Tuy nhiên, có một số điều khoản cần quan tâm đối với hoạt động xuất khẩu  chè.


*Xác định phẩm chất hàng hoá:


Căn cứ vào kinh nghiệm của người mua và người bán, hàng hoá thường được giao dấu với hàng mẫu như trong hợp đồng chẳng hạn: chè OP, chè FBOP, hay chè BS, BPS … chất lượng chè thường căn cứ theo tiêu chuẩn của Việt Nam TCVN 1454/83 về lượng tan, tạp chất sắt hay độ thuỷ phân của chè,…


*Phương thức định giá :


- Đối với các thị trường có thị phần lớn hay đối với các bạn hàng quen thuộc của Tổng Công Ty chè, khung giá chung cho mặt hàng chè thường theo giá chè của thị trường thế giới và của nước nhập khẩu. Mức giá này được bạn hàng đưa ra 
Tổng Công Ty chè Việt Nam xem xét và chấp nhận. Trên cơ sở giá này Tổng Công Ty tính giá thu mua vào sao cho hoạt động bảo đảm có hiệu quả .


- Đối với những thị trường lẻ, giá lại được tính ngược lên từ giá thành (giá thu mua). Tổng Công Ty đưa ra giá chào hàng, gửi cùng với mẫu hàng đến các bạn hàng, giá này sẽ được hai bên thảo luận, bàn bạc đẻ cuối cùng thống nhất phương án giá mà Tổng Công Ty xem xét thấy có lợi nhất. 


Dưới đây là một dẫn chứng về phương án giá xuất khẩu 1000 tấn chè thành phẩm sang liên bang Nga năm 2000

Bảng 4: Giá 1.000 tấn chè xuất khẩu sang bên Nga .

	
	Núi Thiếp, 

SNOW

OPP/P/PS

40/40/20%
	DRAGON, 

BAMBOO

(RED)

PS/BPS-70/30
	DRAGON, 

BAMBOO

(BLACK)

BPS

	1. Số lượng (tấn)
	100
	400
	500

	2. Giá ký hợp đồng

 (USD/tÊn-CiF)
	2.000
	1.800
	1.750

	(Đồng /kg/CiF)
	28.118
	25.307 
	24.604

	3. Giá chè nguyên liệu 

(®ång/kg) gồm 15% VAT
	17.280
	9.700
	9.000

	4. Phí lưu thông (đồng/kg)
	2.159
	1.880
	1.835

	-  Phí QLKD 2%
	346
	194
	180

	-  phí giao nhận, KCS
	240
	240
	240

	-  Phí vận tải nội địa.
	180
	180
	180

	-  Phí đấu chén. 
	126, 5
	126, 5
	126, 5

	-  Lãi ngân hàng 6 tháng x

0, 75% /tháng 
	1.266
	1.139
	1.108

	5. Chi phí bao bì 

    100g, 200g (đồng /kg)
	3.044
	3.006
	3.044

	-  Duplex +tem
	1.910
	1.910
	1.910

	-  Thùng carton
	426
	388
	426

	-  túi PP/PEHD
	184
	184
	184

	-  Công đóng gói
	524
	524
	524

	6. Giá thành xuất khẩu 

    (FOB(®ång /kg)) 
	22.483
	14.586
	13.879

	(USD/tÊn)
	1.600
	1.038
	988

	7. Vận tải ngoại + bảo        hiểm (USD/tấn)
	340
	345
	340

	8. phí ngân hàng 0, 3%

    (USD/tÊn)
	6
	6
	6

	9. Hoa hồng (USD/tấn)
	25
	25
	25

	10. Giá thành xuất khẩu CiP (USD/tấn)
	1.971
	1.409
	1.359

	11.Lãi (USD/tấn)
	29
	391
	391

	Tổng lãi USD/tấn :354.800
	2.900
	156.400
	195.500


Nguồn :Tổng công ty  chè Việt Nam .


Tuy nhiên, vì giá trị mỗi loại chè còn phụ thuộc rất lớn vào khí hậu, thời tiết, đất trồng, yếu tố mùa vụ … Nên giá mua vào Tổng Công Ty sẽ cao, thấp khác nhau điều này cũng làm cho giá xuất cao hoặc thấp và nếu khách hàng chấp nhận thì việc xuất khẩu  mới được thực hiện.


*Điều kiện cơ sở giao hàng.


Tổng Công Ty thường thực hiện hợp đồng xuất khẩu  theo giá FOB Hải Phòng.


*Điều kiện thanh toán:


Tổng Công Ty thường sử dụng phương thức nhờ thu (theo điều kiện D/P, documentary againt payment người mua phải trả tiền hối phiếu thì ngân hàng mới trao chứng từ gửi hàng cho họ, theo điều kiện D/A, Documentary against acceptantce thay vì hành động trả tiền bằng hành động chấp nhận trả tiền cho người mua) đối với những khách hàng quen thuộc và phương thức tín dụng chứng từ L/C để thanh toán .


5.5. Thực hiện hợp đồng .


Trên cơ sở nắm chắc các nguồn hàng trong nước, sau khi ký kết xong hợp đồng  xuất khẩu, Tổng Công Ty bắt đầu tiến hành các bước thực hiện hợp đồng .Trên thực tế công việc này thường được thực hiện một cách nhanh gọn.


Tổng Công Ty bắt đầu làm thủ tục xuất hàng tại các kho của Tổng Công Ty, hoặc có thể là kho của các chân hàng của Tổng Công Ty, trong trường hợp hàng cần thiết phải tái chế để đảm bảo chất lượng theo hợp đồng, cán bộ Tổng Công Ty trực tiếp xuống các đơn vị kho hàng để hướng dẫn cụ thể cách thức tái chế, bảo quản và đóng gói. Khi, Tổng Công Ty đã thuê được tàu hoặc đến ngày giao hàng xuống tàu kiểm tra tại Hải Phòng cán bộ Tổng Công Ty cùng với Hải Quan và kiểm dịch tiến hành kiểm tra hàng xuất tại các kho. Sau khi kiểm tra, hàng được vận chuyển đi bằng container đến cảng Hải Phòng và thực hiện giao hàng tại đó đến đây bộ  chứng từ sẽ được chuyển từ phòng kinh doanh xuất nhập khẩu của Tổng Công Ty sang phòng kế toán-tài chính để phòng này hoàn tất việc thanh toán .Nếu không có gì vướng mắc coi như hợp đồng thực hiện xong.

ii. Đặc điểm của thị trường tiêu thụ chè và hiện trạng sản xuất, chế biến, tiêu thụ chè ở nước ta trong thời gian qua .

1. Đặc điểm của thị trường tiêu thụ chè

          Ngoài những đặc điếm của thị trường hàng hoá nói chung, thị trường tiêu thụ nông nghiệp củng như thị trường tiêu thụ sản phẩm chè có những đặc điểm riêng đó là :


*Tính ổn định và tính ít co giãn về mặt cung cầu .

              Chúng ta đều biết các loại sản phẩm chè  là loại phục vụ trực tiếp cho nhu cầu cơ bản của cuộc sống con người, tuy nhiên không phải vì sản phẩm trên thị trường nhiều và rẻ mà người tiêu dùng cần nhiều sản phẩm hơn, mà do những giới hạn về sinh lý nên mỗi người cũng chỉ có thể tiêu thụ mỗi loại với số lượng nhất định, và cũng không phải có nhu cầu tiêu dùng lớn và đắt giá mà người sản xuất muốn có thể cung cấp ngay một số lượng lớn cho thị trường. Bởi do những đặc điểm của sản xuất nông nghiệp, sản phẩm chè sản xuất đòi hỏi phải có thời gian sản xuất lại tuỳ thuộc vào đặc điểm kinh tế kỹ thuật của sản phẩm .


Cho nên xét về khía cạnh cung cầu của sản phẩm chè  cho thị trường nó tương đối ít co giãn. Đặc điểm này đặt ra yêu cầu để góp phần ổn định và phát triển thị trường chè, một mặt phải nghiên cứu được nhu cầu để đẩy mạnh sản xuất, tăng cung, đáp ứng nhu cầu một cách chủ động. Mặt khác, phải chủ động cho những giải pháp để điều hoà cung cầu một  khi có biến động lớn trên thị trường bằng các giải  pháp như bảo hộ, bảo hiểm …


*Tính thời vụ rõ nét. 


Do đặc điểm của sản xuất nông nghiệp có tính thời vụ cao, nhất là đối với ngành trồng trọt. Chính vì vậy mà cung và cầu về sản phẩm chè trên thị trường không cân bằng về thời gian và không gian. Thông thường, ngay sau vụ thu hoạch, hàng loạt người sản xuất  cùng thu hoạch và có cùng yêu cầu tiêu thụ sản phẩm trên thị trường đã làm cho khối lượng cung tại thời điểm đó vượt qua cầu và giá thường giảm nhiều, thậm chí có lúc giảm hơn giá vốn sản xuất. Ngược lại, vào thời kỳ chè đốn người sản xuất bán ra ít, khối lượng cung nhỏ hơn cầu xã hội dẫn tới giá thị trường tăng lên. Song cũng không vì thế mà người sản xuất có thể tăng cung ngay để thu nhiều lơi nhuận vì đất trồng đã có giới hạn và cây trồng cũng cần có thời gian sinh trưởng tự nhiên .


Do đặc điểm này mà người sản xuất nông nghiệp không những  phải đối phó với sự tác động của điều kiện tự nhiên mà còn phải đối phó với những vấn đề khách quan khác xuất hiện từ thị trường. Sự biến động một cách tự phát trước biến động bất lợi của thị trường là sự ra đi khỏi lĩnh vực đang sản xuất, tìm nơi đầu cơ có lợi hơn, hoặc tăng giảm diện tích trồng cây. Cơ chế biến động tự  phát của giá cả tạo ra sự phá hoại lực lượng sản xuất  và gây tổn thất cả người sản xuất  và người tiêu dùng sản phẩm chè. Để hạn chế sự biến động của thị trường sản phẩm chè theo thời vụ thì :


+ Về phía người sản xuất phải tạo ra được các giống trái vụ, thay đổi cơ cấu mùa vụ để thay đổi động thái cung, đáp ứng tốt hơn cho thị trường .


+ Về phía người kinh doanh phải biết phát triển công nghiệp chế biến, dự trữ hoặc nhập khẩu đề điều hoà cung cầu .


+ Về phương diện nhà nước phải có sự can thiệp để điều hoà cung cầu nhất đối với sản phẩm nông nghiệp thiết yếu có tác động tới sự ổn định đời sống dân cư bằng hệ thống chính sách bảo hộ hàng nông sản .


* Việc phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm chè gắn chặt với việc khai thác và sử dụng lợi thế so sánh về điều kiện tự nhiên, thời tiết khí hậu và những điều kiện sản xuất  khác .


Nhu cầu về sản phẩm chè của con người rất đa dạng cả về số lượng, chất lượng và chủng loại, nhưng xét trên góc độ thị trường thì người ta chỉ chấp nhận mức giá tối thiểu hợp lý. Trong khi đó xét về khía cạnh cung, mỗi loại sản phẩm chè chỉ có thể phát triển hợp nhất với các điều kiện tự nhiên, cho nên mỗi vùng mỗi quốc gia chỉ có thể sản xuất và đem ra thị trường những sản phẩm mà họ có ưu thế hay lợi thế so sánh thực sự. Đặc biệt, trong nền kinh tế thị trường, việc khai thác lợi thế so sánh đã buộc sản xuất nông nghiệp chỉ có thể cung cấp cho thị trường những sản phẩm chè mà thị trường cần và điều kiện sản xuất  cho phép .


Bởi vì sản phẩm chè hình thành nguồn cung theo luồng, tuyến hay khu vực và có thể phát sinh hiện tượng cạnh tranh không hoàn hảo trên thị trường. Trong khi đó bất kỳ người sản xuất nào cũng muốn đưa ra thị trường những sản phẩm chè mà mình có ưu thế nhất. Bởi vậy, cùng một loại sản phẩm muốn cạnh tranh thắng lợi trên thị trường, con đường duy nhất là các cơ sở sản xuất, các quốc gia phải biết tận dụng lợi thế của mình về đất đai, thời tiết khí hậu, về lao động cũng như phải biết ứng dụng những thành tựu mới nhất của khoa học kỹ thuật và công nghệ vào sản xuất để nâng cao năng suất cây trồng, nâng cao năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm là điều kiện đảm bảo cho sự thành công trên thị trường .


*Thị trường tiêu thụ sản phẩm chè là thị trường có cường độ cạnh tranh tương đối hoàn hảo .


Xét về hình thái thị trường, thị trường sản phẩm chè là một thị trường cạnh tranh tương đối hoàn hảo, ở đó người sản xuất chỉ cung ứng ra thị trường một khối lượng chè rất nhỏ so với lượng cung của xã hội, họ chỉ là một trong số hàng vạn, thậm chí hàng triệu người sản xuất mà thôi. Do không thể độc quyền được về lượng cung nên họ không thể độc quyền được về lượng cung nên họ không thể độc quyền được về giá cả mà buộc phải chấp nhận mức giá hình thành khách quan trên thị trường. Họ tham gia hay rút lui khỏi thị trường cũng không ảnh hưởng tới mức giá đã hình thành. Đồng thời họ cũng không có vị trí biệt lập trên thị trường bởi vì người mua có thể lựa chọn loại sản phẩm thích hợp mà có thể không cần biết người sản xuất ra nó là ai và nó được sản xuất ở đâu. Đối với loại sản phẩm chè  xuất khẩu thì giá thị trường quốc tế qui định giá thị trường trong nước .



*Thị trường tiêu thụ sản phẩm chè cũng như thị trường sản phẩm nông nghiệp nói chung là một thị trường bị chia cắt do hàng rào thuế quan và chính sách bảo hộ mậu dịch của các nước .


Trên thị trường tiêu thụ cũng như nhiều nông sản khác ở trên thế giới bị chi phối bởi nhiều yếu tố kinh tế và chính trị, nhiều nước đã đưa ra một hệ thống chính sách bảo hộ mậu dịch khắt khe đối với loại nông phẩm nhằm bảo hộ lợi ích của người nông dân, đồng thời tranh thủ sự ủng hộ của nông dân đối với chính phủ. Đặc biệt đối với nhiều nước phát triển họ dùng con bài nông phẩm như là một vũ khí lợi hại để khuất phục các nước lạc hậu. Do chính sách này đã làm cho khả năng mở rộng thị trường của các nước đang phát triển là hết sức khó khăn và cuộc đấu tranh giữa quan điểm mậu dịch tự do và bảo hộ mậu dịch trên thị trường sản phẩm nông nghiệp thế giới là cực kỳ gay gắt.  

2. Hiện trạng sản xuất, chế biến, tiêu thụ chè ở nước ta trong thời gian qua .


2.1. Sản xuất  chè.


*Diện tích chè tăng chậm trong 1 vài thập kỷ qua, bình quân mỗi năm tăng 1, 9%. Tính đến năm 2000, cả nước có trên 80.000 ha chè phân bổ ở 31 tỉnh nhưng tập trung chủ yếu ở các tỉnh : Thái Nguyên (gần 18.000 ha), Yên Bái (7.500ha), Phú Thọ (trên 7521ha), Hà Gang (6.400ha), Tuyên Quang (4200ha), Lâm Đồng (trên 18.375 ha) .


Diện tích chè cả nước chia thành 5 vùng sau :


- Trung  du miền núi Bắc Bộ chiếm 61% diện tích cả nước .


- Tây nguyên chiếm 27%.


- Khu 4 cũ chiếm 6%.


- Duyên hải Nam Trung bộ chiếm 2%.


- Đồng bằng sông Hồng chiếm 4%.


*Năng xuất chè.


Nhìn chung năng xuất chè nước ta tăng đều qua các năm, năng xuất búp tươi bình quân năm 1998 đạt 3, 66 tấn tươi /ha, 1999 đạt 3, 76 tấn tươi /ha, sang năm 2000 đạt trên 3, 8 tấn tươi /ha .


Hiện nay đã có hàng  trăm ha đạt năng xuất bình quân trên 20 tấn, hàng ngàn ha có năng xuất bình quân trên 12 tấn .


Tuy nhiên, năng xuất chè của ta còn thấp xa với các nước như Kenia, ấn Độ, Nhật bản, Srilanca, … nguyên nhân chính là do cây chè chưa được đầu tư đúng mức, chưa có giống chè năng xuất cao, phẩm chất tốt như: ấn Độ, Nhật Bản, Đài Loan, tập quán trồng hạt dẫn tới năng suất thấp, vườn chè không đảm bảo mật độ cây, rất ít nơi trồng cây che bóng, ít chú ý bón phân cải tạo đất, thu hái chưa đảm bảo kỹ thuật, vận chuyển và bảo quản chưa tốt nên năng suất chất lượng kém …


2.2. Chế biến chè.


Hiện nay, sản phẩm chế biến chè của ta gồm 3 loại chính là chè đen Orthodox, chè đen CTC và chè xanh.


- Chế biến chè đen :


Hiện nay, cả nước có 88 nhà máy chế biến chè đen, nhu cầu nguyên liệu cho chế biến chè 129.000 tấn /năm, công suất chế biến 25.000 tấn/năm.


Trên 80% số nhà máy này chỉ chế biến chè Orthodox, có 2 dây chuyền chế biến chè CTC, số còn lại chế biến tổng hợp cả Orthdox và CTC .


Hiện nay, còn một lực lượng các xưởng tư nhân thiết bị cũ, lạc hậu, vệ sinh không đảm bảo cũng tham gia vào chế biến các loại chè cánh to kém phẩm chất (chè OPA), sản phẩm chè được các nhà máy của Vinatea (Tổng Công Ty chè Việt Nam ), Ladotea ( công ty chè lâm đồng) mua chế biến lại và tham gia xuất khẩu .


Các cơ sở chế biến chè đen hiện nay thiết bị chủ yếu của Liên Xô (cũ), nay đã lạc hậu không đáp ứng yêu cầu, mặt khác, nhà máy công suất lớn thường không đủ nguyên liệu chế biến do bán kính thu mua rộng, giao thông lại khó khăn.


Ngành chè hiện nay đang trong thời kỳ tiếp cận mở rộng thị trường, sản phẩm lại chưa ổn định vì vậy việc xác định hưóng đầu tư vảo công nghệ đang là bài toán khó cần có lời giải đáp.


- Chế biến chè xanh.


Hiện nay cả nước có khoảng 12.000 xưởng chế biến chè xanh quy mô gia đình, mỗi xưởng đảm bảo khoảng 1-2 ha chè, với thiết bị cũ lạc hậu như vậy nên sản phẩm dùng để nội tiêu là chính. Do thiết bị lạc hậu , chè thương phẩm không đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh  .


Hiện nay, có 2 liên doanh chế biến chè xanh hợp tác với Nhật Bản và Đài Loan là có công nghệ tiên tiến được cơ giới hoàn toàn, mỗi năm sản xuất  được 500-600 tấn chè khô, chủ yếu dành cho xuất khẩu .


Các tỉnh phía Nam cũng có một  số xưởng tư nhân chế biến chè xanh va chè Olong, tình trạng chế biến cũng lạc hậu nên sản phẩm chè  chủ yếu là nội tiêu.


2.3. Tiêu thụ chè.


*Nội tiêu.


Tuy uống trà đã trở thành tập quán nhưng hiện nay mức tiêu thụ bình quân đầu người ở nước ta còn thấp xa so với nhiều nước trên thế giới.


Nếu như trước đây ở nông thôn chủ yếu uống chè tươi (nấu trực tiếp từ lá, cành chè), số ít người thuộc tầng lớp trên quen dùng “trà Tàu” (loại chè chế biến từ Trung Quốc nhập vào) thì ngày nay cả dân thành thị và dân nông thôn cũng đã quen sử dụng chè gói, ngoài Bắc quen uống trà nóng còn trong Nam lại uống trà đá là chủ yếu.


Các loại chè ướp hương : nhài, sen, ngâu chiếm khoảng 10% chè nội tiêu đã tăng lên nhanh chóng và chè nhài đã trở nên phổ biến. Trong khi đó mức tiêu thụ nội tiêu chè đen chỉ chiếm 1%, thị phần chủ yếu là chè túi nhúng Lipton nhập khẩu.


Hiện nay, mỗi năm cả nước tiêu thụ khoảng 20-25 ngàn tấn chè khô các loại (chiếm 40 - 50% tổng sản lượng chè khô). Tuy nhiên, nhu cầu tiêu thụ theo mức sống, theo tầng lớp xã hội và theo vùng cũng khác nhau.


Kết quả điều tra mức tiêu thụ chè ở một số vùng cho thấy sản phẩm nội tiêu chiếm khoảng 20-24% sản lượng sản xuất ra, vùng Tây Nguyên 21, 6%, Duyên hải Nam Trung Bộ sản phẩm chủ yếu cho tiêu dùng nội bộ.


*Xuất khẩu .


Năm 1960, xuất khẩu  2.000 tấn, năm 1970 tăng đạt 6.000 tấn chủ yếu là chè đen. Năm 1980, xuất khẩu là 9.000 tấn Cho đến những năm cuối thập kỷ 80 thị trường xuất chè chính của ta là Liên Xô và khối SEV (80-85%), thị trường Hồng Kông, Singapore, Trung Quốc (15-20%), nhưng thị phần đã giảm mạnhvào đầu những năm 1990 .


Mặc dù, hiện nay mức xuất khẩu chè đen của nước ta đã phục hồi so với những năm trước đây nhưng còn rất bé, chỉ bằng 2% tổng sản lượng chè xuất khẩu thế giới .


Sản phẩm chè Việt Nam (phần lớn là chè orthodox) đã và đang được xuất khẩu sang trên 30 nước. Các nước nhập khẩu chè Việt Nam khối lượng lớn là  :irắc, Nga, Anh, Angieri, Balan …( riêng Trung Đông chiếm 40-50%) .


2.4. Giá chè .


Tại thị trường nội tiêu có tới trên 90% chè xanh được bán dưới dạng chè đựng trong túi hoặc hộp (100 gr) giao động từ 30.000 – 50.000 đ/kg chè thường, 75.000-100.000 đ/kg chè đặc sản Thái Nguyên, chè Suối Giàng, chè Hà Giang … Giá chè nội tỉêu có chiều  hướng tăng dần và đi vào thế ổn định .


Chất lượng chè xuất khẩu của Việt Nam từng bước tăng lên, đưa giá bình quân vượt ngưỡng 900 USD /tấn. Nếu năm 1995 mới đạt 1.200 USD/tấn, thì đến những năm lại đây đạt 1.600 USD/tấn .


Vinatea và Ladotea hiện nay là đầu mối chính xuất khẩu chè, một số ít công ty chè địa phương được phép xuất khẩu nhưng chưa có hợp đồng  trực tiếp cũng xuất khẩu thông qua Vinatea .

iii. KẾT QUẢ sản xuất kinh doanh của Tổng Công Ty và thực t rạng xuất khẩu chè những năm qua .

1. Kết quả sản xuất  - kinh doanh của Tổng Công Ty trong thời gian qua .


Trong một vài năm gần đây cây chè đã phát triển rất mạnh ở Trung Du và miền núi phía Bắc. Chè đang góp phần đem lại nguồn ngoại tệ xứng đáng cho nền kinh tế quốc dân .


Trong cơ chế quản lý mới, được áp dụng đồng bộ khoa học – kỹ thuật, năng suất chè đã tăng nhanh. Cùng với việc mở rộng diện tích trồng chè thì các xí nghiệp của Tổng Công Ty đã đầu tư máy móc để nâng cao chất lượng cũng như sản lượng .


Do khí hậu nhiệt độ ẩm, đặc biệt là các vùng Trung Du và miền núi phía Bắc nên rất thuận lợi cho việc phát triển cây chè và vì thế cây chè ở đây có một đặc trưng và hương vị riêng của nó .


- Thời gian 1991-1994 trên toàn liên hiệp  chỉ trồng được 1.000 ha, nguyên nhân chính là do chúng ta mới thoát khỏi nền kinh tế  tập trung quan liêu bao cấp, tiếp cận với cơ chế thị trường các thành phần kinh tế tư nhân chưa thể bắt kịp và chưa khẳng định được chỗ đứng của mình. Mặt khác, lúc đó thị trường chính để tiêu thụ là Liên Xô và các nước Đông Âu bị sụp đổ gây cho ta nhiều lúng túng khó khăn .


- Từ năm 1995 khi mà Tổng Công Ty dần dần nắm bắt được quy luật của nền kinh tế thị trường, Tổng Công Ty đã tìm được nhiều thị trường mới có lợi như irắc, Nhật Bản, ấn Độ …, nên đã khẳng định được vai trò của mình về cả diện tích và sản lượng. Cụ thể là :Mức tăng diện tích 1.200 ha, sản lượng tăng vượt 1.000 tấn. 


- Đến năm 1996, lúc này Tổng Công Ty đang tìm hiểu và thay thế một số đồi chè lâu năm và đưa một số giống chè phù hợp với khí  hậu đất đai. Diện tích chè tổng số lên tới 7.563 ha, chè tổng số đạt 8.545 tấn .


- Năm 1997 là năm thắng lợi toàn diện của Tổng Công Ty, các chỉ tiêu kinh tế đều vượt so với năm 1996 và kế hoạch Bộ giao. Chè tổng số sản xuất là 11.496 tấn tăng gần 35% so với năm 1996  .


- Trong năm 1998, mặc dù chịu ảnh hưởng của hiện tượng Eninô, hạn hán nghiêm trọng , nắng nóng kéo dài nhất là trong các tháng 3, 4, 5, và ảnh hưởng chung của cuộc khủng hoảng tài chính khu vực nhưng tổng số sản xuất chè vẫn đạt 15.250 tấn tăng trên 30% so với năm 1997. 

Bảng 5 : Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất của Tổng Công Ty chè Việt Nam từ 1996 –2000 .

	STT
	Chỉ tiêu
	1996
	1997
	1998
	1999
	2000

	1
	Chè tổng số sản xuất (tấn)
	8.545
	11.496
	15.250
	17.900
	17.935

	2
	Diện tích chè tổng số (ha)
	7.563
	6.490
	5.104
	5.186
	5.590

	3
	Chè búp tươi tự sản xuất (tấn)
	25.070
	28.898
	31.714
	33.445
	38.147

	4
	Thu mua nguyên liệu

Chè búp tươi (tấn)                      

Chè búp khô (tấn)
	6..275

1.514
	15.522

2.505
	25.637.2.447
	30.147

4.759
	32.804

2.073


Nguồn : Tổng công ty chè Việt Nam .


- Bước sang năm 1999 mặc dù 6 tháng đầu năm hạn hán diễn ra trên diện rộng, nhưng sản lượng dù búp tươi tự sản xuất trên toàn Tổng Công Ty vẫn không giảm sút, chè tổng số sản xuất  đạt  17.900 tấn bằng 117, 38% so với năm 1998 và 161, 26% so với kế hoạch Bộ giao .


-Sang năm 2000, sau 5 năm tổ chức laị mô hình Tổng Công Ty nhà nước, Tổng Công Ty chè Việt Nam đã đạt được những bước phát triển đáng kể so với những năm trước đây. Sản lượng chè tổng số sản xuất là 17.935 tấn so với năm trước là 100, 02%, lượng chè búp tươi tự sản xuất  cũng tăng 14, 1% .


Nhận thức được tầm quan trọng của nguyên liệu chè búp tươi đối với kết quả sản xuất  kinh doanh của ngành chè, Tổng Công Ty luôn tập trung chỉ đạo điều hành khâu sản xuất  nông nghiệp. Ngay từ cuối vụ chè năm 1999 tất cả các vườn chè đã được đầu tư chăm sóc qua vụ đông đúng yêu cầu kỹ thuật .Một số đơn vị đã triển khai đào rãnh thoát nước theo kỹ thuật của ấn Độ nhằm chống úng cho vườn chè trong mùa mưa và chống mòn cho đất .


 Nhờ thực hiện các biện pháp thâm canh tổng hợp nên năng suất chè đã đạt mức bình quân 6, 79 tấn /ha. Nhiều đơn vị có năng suất bình quân 10 tấn /ha như : Mộc Châu, Trần Phú, Thanh Niên, Phú Sơn .


Về giống chè: Thông qua các chương trình hợp tác liên doanh với các nước ngoài, hiện nay Tổng Công Ty đã thu thập được hơn 30 giống chè nhập ngoại mà không bỏ vốn nhập khẩu. Qua thực tế kiểm nghiệm cho thấy có 7 giống chè nhập từ ấn Độ, Đài Loan, Trung Quốc và NHật Bản có khả năng sinh trưởng tốt trong điều kiện của nước ta và có thể nhân ra diện rộng theo từng vùng cụ thể. Đây là một thành công đáng kể tuy chưa có thể lượng hoá thành tiền .


Sau hơn 6 năm được tổ chức lại theo mô hình Tổng Công Ty nhà nước, Tổng Công Ty chè Việt Nam đã có nhiều cố gắng và hàng năm đều hoàn thành kế hoạch nhà nước giao. 


Trong thời kỳ Liên hiệp các xí nghiệp công-nông chè Việt Nam những năm trước, năm 1991 Tổng Công Ty hoạt động theo cơ chế bao cấp, tổng kim ngạch XK hàng năm trung bình đạt 13-17 triệu USD thị trường nước ngoài chủ yếu là các nước khu vực i (Đông Âu và Liên Xô), kết quả này thực hiện theo kế hoạch nhà nước giao, Tổng Công Ty chưa có sự chủ trong hoạt động kinh doanh .


Từ năm 1991, đặc biệt sau năm 1995 trở lại đây do tình hình kinh tế  chính trị trên thế giới và trong nước có nhiều thay đổi làm cho việc kinh doanh của Tổng Công Ty chuyển hướng mạnh. Nhà nước đã chuyển dần sự can thiệp của mình vào hoạt động của các công ty, việc xuất nhập khẩu theo nghị định thư và chỉ tiêu của nhà nước hầu như không còn. Các hình thức hoạt động kinh doanh chủ yếu trong giai đoạn này là hoạt động tự doanh trong xuất nhập khẩu bằng nguồn vốn tự có và vốn đi vay, hoạt động uỷ thác trong xuất nhập khẩu bằng nguồn vốn ký gửi của khách, hoạt động liên doanh trong và ngoài nước nhằm tạo thêm nguồn hàng, nguồn vốn ngoại tệ và thu trả kiều hối. Nguồn vốn dùng cho hoạt đọng kinh doanh dựa vào nguồn vốn tự có, vốn vay ngân hàng chịu lãi và một phần viện trợ của nhà nước. Trước  sự thay đổi đó, toàn thể lãnh đạo và cán bộ công nhân viên trong Tổng công ty đã nỗ lực phấn đấu, học hỏi kinh nghiệm để thích ứng với điều kiện kinh doanh mới và đã đạt những kết quả ban đầu đáng khích lệ .


Tổng công ty  chủ chương chỉ đạo các hoạt động tài chính, thực hiện đúng các quy định hiện hành của nhà nước. Đồng thời, phải phục vụ tốt nhất cho các đơn vị tháo gỡ khó khăn, đủ vốn hoạt động. Tổng công ty đã huy động mọi nguồn vốn để đầu tư cho sản xuất, thanh toán nhanh tiền chè, ứng trước tiền nguyên liệu, thực hiện trợ giá cho các đơn vị, đặc biệt các đơn vị có vốn vay ODA để có nguồn trả nợ, tạo điều kiện để các đơn vị phấn đấu hoàn thành kế hoạch .


Xét ở góc độ thực hiện sản xuất - kinh doanh, thì tình hình cũng rất khả quan. Lợi nhuận của Tổng công ty có chiều hướng ra tăng mạnh từ -6.712.000 (triệu đồng) năm 1996 lên đến con số 13.000 (triệu đồng) năm 2000. Tuy nhiên, % mức tăng lại có chiều hướng giảm dần, cụ thể năm 1998 /1997 là 668%, năm 1999/1998 là 129, 9%, năm 2000/1999 là  114, 86%. Nhưng điều này cũng có thể giải thích bằng những khó khăn về vốn, môi trường cạnh tranh và sự tăng của một số chi phí kinh doanh … cụ thể là :


- Lượng vốn kinh doanh của Tổng công ty là rất hạn chế : nếu lượng vốn cần thiết cho hoạt động kinh doanh  năm 1997 mới chỉ đạt 18, 5 tỷ đồng, sang năm 1998 là 54, 296 tỷ đồng, trong khi đó lượng vốn kinh doanh năm 1999 xuống còn 52, 67 tỷ đồng, năm 2000 chỉ còn 35, 64 tỷ đồng. So với năm 1998, Tổng công ty  đã thiếu hụt vốn hơn 2 tỷ đồng vào năm 1999 và hơn 10 tỷ vào năm 2000 .


- Môi trường kinh doanh của Tổng công ty ngày càng trở nên gay gắt hơn, nếu như những năm 1996 mới chỉ có khoảng 10 đầu mối xuất khẩu  chè trong cả nước thì đến năm 2000 con số này đã lên đến 135 đầu mối, làm cho hoạt động kinh doanh  của Tổng công ty  trở nên khó khăn hơn …


Tuy nhiên, với những nỗ lực cố gắng của mình Tổng công ty đã đạt được một số cải thiện cho các cán bộ công nhân viên. Năm 1998 mức lương trung bình là 500-600 ngàn đồng, năm 2000 lên tới 850-900 ngàn đồng. Tổng công ty  đã góp phần đáng kể tạo công ăn việc làm, tăng khoản nộp ngân sách, trung bình hàng năm từ 1996-2000 đạt 15, 6 tỷ đồng. Hiện nay Tổng công ty  đang từng bước cổ phần hoá cho các đơn vị trực thuộc, từng bước từ nay đến 2005 sẽ thực hiện cổ phần hoá toàn bộ các đơn vị trong ngành. Tổng công ty  đã và đang tiến hành củng cố tổ chức lại một số đơn vị yếu kém, tiến hành tinh giảm và sắp  xếp lại đội ngũ cán bộ công nhân viên ở các đơn vị. Các lãnh đạo doanh nghiệp đã được học tập các chương trình quản lý kinh tế, khoa học-kỹ thuật mới. Một số đơn vị đã tổ chức các khoá đào tạo và nâng cao trình độ cho công nhân, như công ty chè Yên Bái, Thái Nguyên …

Bảng 6

2. Thực trạng hoạt động xuất khẩu chè của Tổng công ty trong thời gian qua .

 
Chè Việt Nam đã được xuất khẩu sang nhiều nước trên thế giới, các nước mua nhiều chè của Việt Nam là: Nga, Anh, Ba lan … sản lượng hàng năm từ 17.000 tấn đến 30.000 tấn, Tổng công ty chè Việt Nam đã bắt đầu xuất khẩu chè dưới dạng bao gói thành phẩm với số lượng trên 1.000 tấn từ năm 1996 .


2.1. Về sản lượng và kim ngạch xuất khẩu .






Những năm gần đây mặc dù gặp nhiều khó khăn về vốn, công nghệ, trình độ, và kinh nghiệm trong kinh doanh xuất nhập khẩu, lại phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt của các đối thủ trong và ngoài nước. Nhưng với sự nỗ lực củaTổng công ty nói chung và phòng kinh doanh XNK nói riêng hoạt động xuất khẩu  chè đã đạt được sự tăng trưởng đáng kể :

Bảng 7:  Sản lượng và kim ngạch xuất khẩu chè của Tổng Công Ty chè Việt Nam (Năm 1990 -1995)  

 






Đơn vị : tấn, USD

	STT
	Năm
	Sản lượng XK
	Giá tri kim ngạch XK

	1
	1990
	14.218
	1.400.000

	2
	1991
	13.004
	13.200.000

	3
	1992
	7.494
	14.000.000

	4
	1993
	7.544
	14.210.000

	5
	1994
	8.572
	16.633.000

	6
	1995
	10.550
	17.080.000



Nguồn : Tổng Công Ty chè Việt Nam. 


Nếu như năm 1990 kim ngạch xuất khẩu  của Tổng công ty là 13, 4 triệu USD thì đến năm 1995 con số này lên tới 17, 08 triệu USD. Nhìn vào bảng ta có thể thấy giá trị kim ngạch xuất khẩu tăng đều trong những năm này không kể năm 1991. Năm mà  Liên Xô và các nước Đông Âu sụp đổ, nước ta mất đi một thị trường to lớn và có tính truyền thống. Tình hình này đã gây khó khăn cho toàn bộ nÓn kinh tế quốc dân nói chung và ngành chè nói riêng. Nhưng Tổng công ty vẫn giữ được mức ổn định về tổng kim ngạch xuất khẩu .


Tuy nhiên ở đây có một vấn đề hết sức đối lập : Trong khi sản lượng giảm nhưng tổng kim ngạch xuất khẩu tăng (Ví dụ năm 1992 kim ngạch tăng 6, 06% so với năm 1991 ). Nhưng xét vào thực tế thì vấn đề trên hoàn toàn hợp lý. Bởi lẽ trong những năm 1992 trở về trước các hình thức xuất khẩu đều làm theo hiệp định của chính phủ là chủ yếu do vậy mà hàng của Tổng công ty chủ yếu là hàng trả nợ. Đến năm 1992 khi mà thị trường xuất khẩu chính này mất đi thì hàng của Tổng công ty bắt đầu thoát khỏi sự nợ nần nên tốc tăng kim ngạch có sự đối lập với tốc độ giảm sản lượng .


Từ năm 1993 Tổng công ty bắt đầu chuyển hướng kinh doanh và tìm kiếm thị trường mới. Mức sản lượng xuất khẩu  đã bắt đầu tăng lên tuy vẫn chưa đạt tới mức trước năm 1992 .


Năm 1994 là bước chuyển mình mới của Vinatea, hoạt động của Tổng công ty đạt hiệu quả cao. Việc đầu tư vào sản phẩm có những kết quả và những bước tiến bộ rõ rệt, số lượng xuất khẩu thành phẩm tăng, tỷ lệ chè ướp xuất khẩu cũng tăng với số lượng đáng kể khoảng 400 tấn. Việc thu mua cung ứng hàng hoá cung như công tác kiểm tra chất lượng bao bì đóng gói theo đúng tiêu chuẩn quốc tế với mẫu mã đẹp cũng là yếu tố giúp cho Tổng công ty củng cố lại địa vị của mình trên thị trường quốc tế .


Sang năm 1995 hoạt động xuất khẩu chè của Tổng công ty tương đối ổn định. Hoạt động của các văn phòng đại diện ở các nước Anh, Nga, CHLB Đức tương đối có hiệu quả. Nhờ đó mà nâng cao sản lượng xuất khẩu lên 10.550 tấn, kim ngạch đạt 17,08 triệu USD đây là con số lớn nhất trong giai đoạn này. 


Trong giai đoạn 1992-1995, nhìn chung cả số lượng lẫn tốc độ của giá trị xuất khẩu đều tăng không có sự chênh lệch của hai đại lượng này. Điều này cũng rất thấy vì lúc này chúng ta xuất khẩu tự do hơn, không còn chủ yếu theo hình thức hiệp định của Chính phủ nên vấn đề giá cả trong thời kỳ này được lựa chọn rất kỹ, nơi nào giá cao thì ta xuất - điều này phù hợp với kinh tế  thị trường .

 Bảng 8 :Sản lượng và kim ngạch xuất khẩu chè của Tổng công ty chè Việt Nam (1996 –2000) 

	STT
	Năm
	Sản lượng  xuất khẩu
	Kim ngạch xuất khẩu

	
	
	Giá trị

(tÊn)
	Tốc độ tăng (%)
	Giá trị

(USD)
	Tốc độ

tăng (%)

	1
	1996
	10.431, 30
	
	16.177.675
	

	2
	1997
	8.286, 95
	79, 5
	14.203.886
	87, 8

	3
	1998
	13.482, 66
	162, 7
	22.488.614
	158, 3

	4
	1999
	18.890, 19
	140, 1
	39.908.477, 39
	155, 22

	5
	2000
	19.739, 96
	104, 5
	29.759.907, 93
	85, 25



Nguồn : Tổng Công Ty chè Việt Nam. 


Trong năm 1996, 1997 nhìn chung kim ngạch và sản lượng đều giảm. Tuy nhiên do trong năm 1997 giá chè tăng cao từ 1, 7 –1, 95 USD/kg nên tốc độ giảm sản lượng (20, 5%) lớn hơn tốc độ giảm của kim ngạch (12, 2%) .


Năm 1998  là năm bội thu lớn không những do chúng ta được mùa mà giá chè thế giới cũng tăng làm sản lượng và kim ngạch đều tăng. Năm 1999 tuy sản lượng và kim ngạch đều tăng nhưng tốc độ tăng kim ngạch lớn hơn .


Năm 2000, là năm khó khăn nhất đối với ngành chè nhiều công ty không tiêu thụ được sản phẩm của mình nhưng Tổng công ty vẫn ký hợp đồng xuất được 19.739, 96 (tấn ). Trong khi giá chè thế giới đạt mức thấp kỷ lục trong vòng 15 năm qua, giảm 10-13% so với năm 1999. Nhưng nhờ các biện pháp nâng cao chất lượng và làm tốt công tác tiếp thị nên giá xuất khẩu của Tổng công ty chỉ giảm 4% so với năm 1999. Tuy vậy, điều này cũng làm cho tồng kim ngạch xuất khẩu  chỉ đạt 85, 25% so với năm 1999. 


Tóm lại, so với những năm trước, giai đoạn 1996-2000 bình quân kim ngạch đã tăng lên mạnh, mở ra một triển vọng cho việc xuất khẩu chè của Tổng công ty .


2.2. Về thị trường xuất khẩu .


Hiện nay, Tổng Công Ty chè Việt Nam  có quan hệ buôn bán với trên 30 nước trên thế giới. Xuất phát từ nhận thức thị trường tiêu thụ có ý nghĩa quyết định đối với sự ổn định và phát triển của sản xuất. Vì vậy công tác thị trường luôn chiếm một vị trí quan trọng trong tư tưởng chỉ đạo và điều hành của Tổng công ty.


Thời gian qua khi mà các nước Đông Âu và Liên Xô tan rã thị trường của Tổng công ty gặp rất nhiều khó khăn, bây giờ Tổng công ty đang tìm mọi cách khôi phục lại thị trường Nga, các nước SNG và Đông Âu. Đồng thời tích cực tìm kiếm và chiếm lĩnh thị trường mới .


Tổng công ty luôn cố gắng quan tâm đúng mức tới việc củng cố và phát triển mối quan hệ với khách hàng nước ngoài, đặc biệt là các khách hàng có sức tiêu thụ lớn như irắc, các nước Trung Cận Đông, Tây Âu, Nam Mĩ, các thị trường này cần phải được giữ vững và phát triển mạnh mẽ. Thị trường Châu á có các bạn hàng quen thuộc như Đài Loan, Singapo, … cũng cần phải được quan tâm thích đáng. Riêng thị trường Nhật Bản là thị trường mới mẻ nhưng có sức tiêu thụ lớn, Tổng công ty cũng cần có kế hoạch cụ thể để dần dần  chiếm lĩnh, bởi đây là thị trường có thu nhập cao .


- Khu vực Trung Cận Đông: Đây là khu vực thị trường chiếm lĩnh  tỷ trọng cao trong kim ngạch xuất nhập khẩu của Tổng công ty và có chiều hướng tăng dần .


- Khu vực Đông Âu và Liên bang Nga : Tỷ trọng này giảm sút mạnh đặc biệt là sau năm 1996 khi ta không còn hàng xuất trả nợ sang thị trường này.


- Khu vực Châu ¸ : Tổng kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này giao động thất thường, chiếm tỷ trọng 25, 66% trong tổng kim ngạch xuất khẩu   của Tổng công ty.

Bảng ngang 9


Dưới đây là một số thị trường tiêu thụ chè quan trọng của 
Tổng Công Ty chè Việt Nam trong thời gian tới:


*Thị trường Irac:


Đây là thị trường có dung lượng tiêu thụ lớn, là một trong những nước nhập khẩu chè hàng đầu thế giới. Với Tổng công ty chè đây là bạn hàng lớn nhất trong những năm gần đây. Sản lượng xuất khẩu sang thị trường này thường ở mức cao vì phần lớn chè xuất khẩu  sang là để trả nợ. Năm 1996, sản lượng xuất sang Irac chiếm 46,17% tổng sản lượng chè xuất khẩu thì đến năm 1997 con số này lên tới 49,03%, năm 1998 đạt tới 77,8% và 86, 44% năm 1999 đặc biệt năm 1997 bạn hàng đã giúp Tổng công ty  thắng thầu quốc tế 2 đợt tổng cộng 8.000 tấn chè. Bước sang năm 2000 tỷ trọng này xuống còn 83,44% do năm này chúng ta không còn phải trả nợ cho Irac tuy nhiên con số này vẫn là con số cao .


Thị trường này phải tiêu thụ loại chè đen, cánh nhỏ, chè hương với giá cao, trung bình 1,8 USD /kg, làm cho giá trị kim ngạch xuất khẩu sang thị trường luôn ở mức cao, đặc biệt năm 1999 đạt 31.589.908,73 USD chiếm 90,51% tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu , con số này là 78,31% năm 1998 và 87,5% năm 2000.


*Thị trường Nga :


Đây là thị trường truyền thống của ngành chè Việt Nam. Từ trước đến nay nó chiếm một tỷ lệ lớn trong giá trị hàng xuất khẩu của Vinatea. Ngay từ đầu Liên Xô cùng với các nước Đông Âu đã có những ưu tiên, giúp đỡ chúng ta về công nghệ trong thiết bị sản xuất, chế biến xuất khẩu chè. Những năm gần đây có nhiều biến động lớn về chính trị và kinh tế ở các khu vực này nên tổng kim ngạch xuất khẩu  đã giảm sút. Tuy nhiên, việc khôi phục lại thị trường này rất có nhiều thuận lợi. Năm 1996, sản lượng xuất sang thị trường này chỉ đứng sau Irac đạt 1.503,84 tấn chiếm 14,41% tổng sản lượng xuất khẩu. Tiếp sang năm 1997 sản lượng xuất khẩu sang thị trường vẫn đạt 665,23 tấn. Sở dĩ, hai năm này ta vẫn giữ ở mức xuất khẩu này là do một lượng lớn xuất sang để trả nợ.


Kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này cũng đang dần có bước tiến ổn định : năm 1996 đạt 4.449.412,06 RUP và 435.476,08 USD, năm 1997 đạt 2.318.239,7 RUP và 73.165,69 USD, tăng cao năm 1999 đạt 1.017.449,17 USD.


*Thị trường Nhật.


Người Nhật có truyền thống khó có thể mai một đó là truyền thống uống trà. Trà là một loại thực phẩm  có nhiều yếu tố không thể thiếu được đối với họ. Người Nhật có xu hướng chung thích uống chè xanh dẹt, chè sản xuất  theo công nghệ Nhật Bản, ngoài ra còn có chè đen. Đây là thị trường có triển vọng của ngành chè nói chung và nói riêng với Tổng công ty. Năm 1994, ngành chè mới chỉ xuất chè đen sang Nhật với giá 1,15 USD/kg, năm 1995 xuất với giá giá 1,25 USD/kg, đạt kim ngạch 645.000 USD. Năm 1996, sau khi đây chuyền sản xuất chè Nhật dẹt đi vào hoạt động đã xuất được với giá 2 USD/kg, trong năm này kim ngạch xuất khẩu của Tổng công ty sang thị trường này 574.446,3USD (toàn ngành 930.000 USD), lên tới 1.033.075, 00 USD trong năm 1997, tiếp tục tăng lên 1.318.539,20USD năm 1998 được xuất với giá 2,29USD/kg. Hai năm lại đây tuy thị phần sang thị trường này giảm, đặc biệt là năm 1999 nhưng tình hình đã khá hơn trong năm 2000. Đem lại nhiều hy vọng mới của Tổng công ty đối với thị trường này.


*Thị trường Mỹ.


Đây là thị trường có khối lượng nhập khẩu hàng năm lên 91.000 tấn ta lại mới bình thường hoá quan hệ với Mĩ cho nên việc xâm nhập thị trường này có nhiều thuận lợi. Tổng công ty đã bắt đầu xuất sang Mĩ năm 1998 với số lượng 63,20 tấn, đạt kim ngạch xuất khẩu 90.361,32 USD. Năm 2000 xuất khẩu  được 139 tấn đạt  KNXK 60.221 USD. Tuy những con số này còn bé. Nhưng đây là thị trường cần được Tổng công ty quan tâm .


*Một số thị trường đáng lưu ý khác như: Đài Loan, Sria… hai thị trường này chiếm thị phần khá lớn trong tổng kim ngạch xuất khẩu. Với thị trường Đài Loan là bạn hàng có quan hệ hợp tácliên doanh với Tổng công ty, hiện một số liên doanh đang hoạt động như: xí nghiệp chè Mộc Châu … 


Có thể nói thị trường xuất khẩu  của tổng công ty đã có nhiều thuận lợi. Song thuận lợi này mới chỉ là nhất thời về thực chất vẫn là khó khăn. Tổng công ty cần chủ trương mở rộng giao tiếp đối ngoại , tìm kiếm các đối tác liên doanh, liên kết hợp tác số lượng sản xuất để tranh thủ vốn, kỹ thuật và thị trường ổn định.

BẢNG 10:THỰC HiệN xuất khẩu CHÈ( 1996-2000 )DƯới đây :

3. Về cơ cấu mặt hàng chè xuất khẩu

Trong những năm qua , Tổng công ty rất chú ý tới cơ cấu mặt hàng xuất khẩu chè vào các thị trường. Tình hình cơ cấu các loại hình chè xuất khẩu  vào các khu vực thị trường được thể h iện qua bảng dưới đây :

Bảng 11: Cơ cấu chủng loại xuất khẩu  chè của Tổng công ty chè Việt Nam (%) từ năm 1996 -2000 .

	Năm

Loại chè
	1996
	1997
	1998
	1999
	2000

	Chè đen 
	63, 3
	64, 25
	63, 3
	68, 2
	69, 43

	ChÌ CTC 
	3, 01
	4, 24
	3, 00
	3, 14
	3, 16

	ChÌ xanh 
	12, 63
	12, 40
	11, 60
	13, 6
	10, 33

	ChÌ Xo 
	
	
	
	
	

	Chè sơ chế 
	0, 52
	0, 3
	0, 37
	0, 4
	0, 45

	Chè thành phẩm
	16, 2
	15, 8
	13, 2
	16, 2
	16, 63


Nguồn :Tổng công ty  chè Việt Nam .


Trong cơ cấu xuất khẩu  chè, chè đen chiếm một tỷ trọng quan trọng: 60% (1991), 68, 93% (1992), 65% (1993), 81, 79% (1994), 67, 87% (1995), 63, 30% (1996), trung bình 67% giai đoạn năm 1996-2000. Như vậy có thể nói rằng lượng xuất khẩu chè đen của Tổng công ty  là rất lớn, điều này có thể giải thích là do nhu cầu tiêu thụ chè đen là rất lớn, mặt khác mặt hàng này là rất phù hợp với thị hiếu của người Châu Âu và Trung Cận Đông mà đây là các thị trường có bạn hàng lớn của Tổng công ty. Chè CTC có cơ cấu xuất khẩu  tương đối bé trung bình là 3,3%. Còn đối với chè xanh, cơ cấu xuất khẩu chiếm tỷ trọng trung bình 18,7%. Chúng ta biết rằng, chỉ người Châu á thích  uống chè xanh, nhưng chè xanh lại có nhiều ở Châu á, do vậy mà lượng chè xuất khẩu của Tổng công ty bị hạn chế. Chè thành phẩm, từ chế biến hai tấn (1991), 11,316 tấn (1993) đã tăng vọt lên 1709,1 tấn (1995), 3060,21 tấn (1999), và 3282,75 tấn (2000). Chè sơ chế giảm mạnh hơn 10 lần giai đoạn 1990-1995 và 15 lần 1996-2000.

Bảng 12: Cơ  cấu chủng loại chè đen( %) 1996-2000

	                         Năm 

Loại chè
	1996
	1997
	1998
	1999
	2000

	3 loại chè cao cấp
	55, 72
	57, 28
	59, 72
	59, 43
	61, 5

	ChÌ BPS
	18, 94
	17, 60
	16, 16
	17, 61
	17, 58

	ChÌ PS
	25, 34
	25, 12
	24, 12
	22, 90
	19, 92



Nguồn : Tổng công ty  chè Việt Nam .


Các loại chè cao cấp có xu hướng tăng nhẹ, giao động từ 48, 87% đến 65,84%. Trong khi đó các loại chè cấp thấp hơn như PS có xu hướng tăng mạnh trong giai đoạn 1990-1995, nhưng trong giai đoạn 1996-2000 có xu hướng giảm nhẹ. Chè BPS giảm đáng kể.


Sở dĩ có những biến động trên là do nhu cầu tiêu thụ chè cấp thấp trên thị trường thế giới hiện nay có xu hướng giảm nhường chỗ cho loại chè cấp cao. Chè CTC sản xuất  bằng công nghệ ấn Độ chi phí cao, lại khó khăn trong tiêu thụ nên xu hướng sản xuất  thấp , biến động bấp bênh.


Chè Xô trước đây chủ yếu xuất cho Trung Quốc, mấy năm gần đây không có thị trường (hoặc là xuất qua đường tiểu ngạch). Xu hướng tăng lên của tỷ trọng chè thành phẩm trong cơ cấu xuất khẩu là một xu hướng lành mạnh phù hợp với đòi hỏi của người tiêu dùng, lại bán được với giá cao dù phải đầu tư phức tạp hơn.


2.4. Về thực trạng chất lượng xuất khẩu  chè của Tổng công ty .


Trong nền kinh tế thị trường thì chất lượng sản phẩm là vấn đề sống còn của mọi doanh nghiệp. Từ năm 1994 trở lại đây, lượng chè xuất khẩu chính của Tổng công ty là sang Irac và các nước Tây Âu, nơi có sự cạnh tranh quyết liệt bởi hàng năm lượng cung lớn hơn cầu. Đó là yếu tố khách quan đòi hỏi các đơn vị của Tổng công ty phải tiến hành đồng bộ các giải pháp để nâng tỷ lệ mặt hàng cấp cao. 


Ngay từ đầu những năm chuyển sang cơ chế mới, Tổng công ty đã thông báo cho mọi thành viên và đặt ra chỉ tiêu chất lượng sản phẩm. Mặc dù vậy, trong nhiều năm qua chúng ta phải thừa nhận chất lượng chè xuất khẩu  nói chung còn nhiều khiếm khuyết, biểu hiện :


Thứ nhất là chất lượng sản phẩm hàng năm chưa ổn định, bởi trong sản phẩm còn một số khuyết tật gây ảnh hưởng rất đáng chú ý là các dạng lá già, râu xơ, nhiều cọng … Một số đơn vị tình trạng máy móc thiết bị vẫn chưa được cải tạo triệt để do hạn chế về khả năng tài chính. Nhiều nơi vẫn chưa có đủ điều kiện để xoá bỏ tình trạng héo cưỡng bức để chuyển sang héo bằng máng. Một số máy sấy chè chưa được nâng cấp nên vẫn có tình trạng quá lửa .


Thứ hai là khu vực tư nhân do quy trình thu hái không đảm bảo nên chất lượng không  đồng đều. Tình trạng chế biến và thu mua chè ở các xưởng chè nhỏ có chất lượng kém, đây là nguy cơ làm giảm chất lượng sản phẩm chung. 


2.5. Thực trạng xuất khẩu chè theo phương thức xuất khẩu .


Với cơ chế thị trường canh tranh sôi nổi, Vinatea đã luôn tìm cách đổi mới công tác tiếp thị, để tăng sức cạnh tranh trên thị trường thế giới. Với uy tín và kinh nghiệm xuất khẩu  lâu năm. Có quan hệ với nhiều bạn hàng trên thế giới. Tổng công ty  là đầu mối xuất khẩu chè quan trọng của ngành chè .Ngoài các hình thức xuất khẩu tự doanh, Tổng công ty còn hoạt động xuất khẩu uỷ thác cho các đơn vị sản xuất kinh doanh chè khác.


Do có nguồn vốn mạnh, cũng như đội ngũ những người hoạt động xuất khẩu linh hoạt và vững vàng về nghiệp vụ, Tổng công ty thường được các công ty khác uỷ thác xuất khẩu , phí uỷ thác thường được chiếm khoảng từ 1-1,5% tổng giá trị hợp đồng (Thường là hợp đồng uỷ thác toàn bộ). Tuy hình thức này không phải  gặp nhiều rủi ro, không đòi hỏi phải tốn nhiều công sức nhưng lợi nhuận lại thấp .

Bảng13: Thực hiện xuất khẩu theo phương thức xuất khẩu .

	Năm

Phương XK
	1996
	1997
	1998
	1999
	2000

	Tự doanh (% sản lượng)
	37
	39
	44
	47
	60

	Uỷthác(% sản lượng )
	63
	61
	56
	53
	40



Nguồn : Tổng công ty  chè Việt Nam .


Trong những năm 1996-1998, hoạt động này chiếm vị trí lớn trong tổng lượng xuất khẩu chè của Tổng công ty, năm 1996 chiếm 63%, năm 1997 chiếm 61%, sang năm 1998 xuống 56%. Riêng hai năm gần đây tỷ trọng này hụt xuống hẳn, nguyên nhân chính là do cơ chế chính sách của nhà nước cho phép các thương nhân tự do xuất khẩu. Nên có rất nhiều bạn hàng trước đây của Tổng công ty bây giờ thành đối thủ cạnh tranh của Tổng công ty trong việc xuất khẩu  chè .


Tiến tới đây, Tổng công ty đang cố gắng đẩy mạnh hơn nữa công tác tiếp thị để duy trì và giành lại thị phần xuất khẩu  lớn trong ngành chè .

3. Những kết luận rút ra từ thực trạng xuất khẩu  chè của Tổng công ty .


3.1. Các ưu điểm .


- Nhu cầu đối với mặt hàng chè trên thế giới ngày càng gia tăng .


Trên thế giới hiện nay có hơn 30 nước trồng chè, Châu á cũng là nơi phát triển chè tốt, ở đây tứ khí hậu đến đất đai đều rất phù hợp với sự tăng trưởng  và phát triển của chè. Hầu hết sản lượng sản xuất ở các nước này là để xuất khẩu .


Với sức tiêu thụ lớn và nhu cầu đòi hỏi của người tiêu dùng không ngừng nâng lên cho đến nay chè vẫn là sản phẩm có giá trị và được bán rộng rãi trên thị trường thế giới. Những nước nhập khẩu hàng đầu là Nga, Anh, Pkistan, Aicập, Mỹ , …

Bảng 14 : Dự kiến nhập khẩu chè của thế giới.

	Nước
	Bình quân

94-96
	Dự kiến đến

2005(1)
	Dự kiến đến

2005 (2)

	Các nước đang phát triển
	433, 6
	625, 8
	652, 9

	Các nước phát triển 
	545, 7
	641, 9
	649, 2

	Pkistan 
	115, 4
	140, 0
	145, 7

	Ai Cập 
	65, 6
	100
	104, 6

	irag
	14, 6
	54
	57, 1

	Mỹ 
	83, 9
	92, 0
	92, 0

	Anh
	144, 1
	135, 0
	135, 0

	Nga/SNG
	149, 1
	180, 0
	180, 0


(1): Không kể ảnh hưởng hiệp định Uruguay

(2):Kể cả ảnh hưởng hiệp định Uruguay

Nguồn : FAO.


- Nguồn chè cho xuất khẩu ngày càng được bổ sung do hiệu quả kinh tế của nó so với cây lương thực. ý thức được điều này, nhân dân một số vùng đã chuyển việc từ việc trồng cây lương thực sang trồng chè .


- Uy tín và kinh nghiệm của Tổng công ty (như đã phân tích ở phần i)  cũng là một trong những ưu điểm. Tuy hiện nay Tổng công ty  không còn độc quyền trong hoạt động xuất khẩu chè. Nhưng Tổng công ty vẫn còn là một đầu mối xuất khẩu  chè quan trọng của ngành chè. Tổng công ty đã và đang có quan hệ buôn bán với 30 quốc gia trên thế giới, đó là điều kiện vô cùng thuận lợi để Tổng công ty  có thể đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu. Với một thị trường rộng lớn như vậy Tổng công ty sẽ có điều kiện nghiên cứu kỹ càng nhu cầu của từng thị trường. Ngay sau khi Mỹ huỷ bỏ lệnh cấm vận đối với Việt Nam và trong những năm gần đây chúng ta đã gặt hái được nhiều thành công trong lĩnh vực ngoại giao khi Việt Nam gia nhập ASEAN và chuẩn bị gia nhập WTO đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc tìm kiếm thị trường mới và củng cố thị trường cũ .


- Đội ngũ cán bộ kinh doanh nhiều kinh nghiệm của Tổng công ty  cũng là một nhân tố tạo ra sự thành công trong công tác kinh doanh của Tổng công ty. Với tỷ lệ cán bộ trên 70% là trình độ đại học và trên đại học trong đó có 50 % đọc viết và giao dịch tốt 1 ngoại ngữ giúp cho công tác thu mua hàng hoá, giao dịch với các đối tác nước ngoài được thuận lợi.


- Nhà nước ta cũng đánh giá cao việc xuất khẩu chè đối với quá trình phát triển kinh tế – xã hội. Đặc biệt là sự quan tâm lãnh đạo của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn và các ban ngành Trung ương, sự phối hợp của nhiều địa phương và ngành chè đã mở ra thêm một số thị trường xuất khẩu khá lớn tạo điêù kiện cho sản xuất  ổn định, tăng giá  mua chè búp tươi, làm cho thu nhập người làm chè khá lên .


3.2. Các tồn tại .


- Sản xuất chè của ta còn manh mún, cá thể, không tập trung, chủ yếu là nguồn trong dân. Nguồn hàng chè không ổn định gây ra tình trạng khi cung quá lớn so với cầu, khi cung thì lai không đáp ứng nhu cầu của khách hàng .


- Chất lượng hàng còn kém, thường bị khách hàng phàn nàn, nhất là khách hàng nước ngoài .


- Chè là mặt hàng có tính thời vụ, khó bảo quản do vậy ảnh hưởng lớn đến chất lượng hàng xuất khẩu. Hoạt động thu mua không đáp ứng kịp thời theo tính thời vụ và các điều kiện bảo quản khắt khe .


- Hiện tượng tranh mua, tranh bán diễn ra phổ biến gây sự xáo trộn thị trường làm cản trở quá trình mua bán và xuất khẩu  chè .


- Giá còn phụ thuộc quá nhiều vào thị trường thế giới. Do vậy, Tổng công ty không có điều kiện chủ động trong việc định giá mua .


3.3. Nguyên nhân của các tồn tại .


3.3.1. Nguyên nhân chủ quan .


+ Do đầu tư thấp, không thực hiện đúng quy trình canh tác, vườn chè xuống cấp. Có tình trạng vườn chè cũ không được thâm canh đầu tư, lại bị khai thác quá mạnh làm cho cây chè chóng cạn kiệt, đất đai bị rửa trôi, sói mòn làm giảm độ màu mỡ nhanh, rút ngắn chu kỳ kinh doanh hoặc phải thanh lý sớm. Mặt khác do giống chè còn nghèo, việc quản lý chăm sóc kém, bón phân chạy theo số lượng làm cho năng xuất chè thấp, chất lượng xấu .


+ Chè phát triển không đều, thậm chí không chỉ giữa các vùng này mà ngay trong xí  nghiệp có vườn tốt, có vườn lại rất xấu. Mặt khác, ở một số nơi sau khi giao vườn chè cho họ, đã có tình trạng quản lý theo kiểu buông lỏng, khoán trắng. Khả năng canh tác của người lao động một số nơi lại còn thấp .


- Về giống :


Hiện nay Việt Nam chỉ có ba giống chè chủ lực : chè Shan ở vùng cao, chè Trung du, chè PH1 ở vùng Trung du, chất lượng ba giống chè này đều không cao. Mà theo kinh nghiệm của các nhà sản xuất  chè trên thế giới thì cơ cấu giống chè phục vụ cho một nhà máy phải trên 10 loại, mỗi loại không quá 15% sản lượng. Và mỗi lô chè nên có: 30% số giống có chất lượng cao, 30% chuẩn, thì lúc đó sản phẩm sản xuất  mới có chất lượng cao và ổn định. Và bởi vì các nhà nhập khẩu chè quan tâm đến việc ổn định chất lượng, khi đó họ mới ký các hợp đồng nhập khẩu sản lượng  lớn và dài hạn .


- Về chế biến :


+ Phần lớn các cơ sở chề biến có công nghệ và thiết bị cũ, thường đã lạc hậu từ 2-3 thế hệ, hao phí nhiều năng lượng, ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm và cơ cấu mặt hàng 


+ Tình trạng chạy theo sản phẩm, cắt xén quy trình, làm bừa, làm ẩu để xuất khẩu và tiêu thụ với bất cứ giá nào đã hạn chề sức cạnh tranh của sản phẩm, ảnh hưởng đến uy tín của Tổng công ty  .


+ Chế biến thủ công truyền thống chưa được chú trọng đúng mức và có biện pháp hiện hoá thích hợp nên sản phẩm thiếu đồng bộ. Việc kiểm tra chất lượng sản phẩm mới chỉ tập trung vào các mặt phát hiện khuyết tật hơn là có giải pháp ngăn chặn sản phẩm kém mà vẫn lọt ra thị trường .


ở đây có một vấn đề là, Tổng công ty chưa có sự đầu tư thích đáng cho nghiên cứu khoa học và công nghệ chế biến, bảo quản chè, nên dẫn đến tình trạng hàng hoá không đảm bảo chất lượng cũng như  mẫu mã. Hiện nay các mặt hàng của Tổng công ty sử dụng hệ thống thiết bị không đồng bộ, khâu bảo quản chưa bảo đảm theo tiêu chuẩn của hàng nông sản, điều kiện về kho hàng còn đơn giản, chưa có hệ thống ẩm, thấm …


- Về vấn đề nghiên cứu và phát triển thị trường .


Hoạt động nghiên cứu thị trường trong và ngoài nước còn yếu, tất cả mới chỉ dừng lại ở doanh thu bao nhiêu, vòng quay vốn, lãi … do đó cần có những giải pháp gì trong tương lai .


Cũng như hoạt động nghiên cứu thị trường, nghiên cứu cung cầu chè trên thế giới, Tổng công ty  chưa có định hướng chiến lược thực hiện kế hoạch lâu dài trong xuất khẩu chè mà chủ yếu kinh doanh theo phương thức “được chuyến nào hay chuyến ấy ”. Trước đây thì thường xuất theo của nhà nước và xuất hàng trả nợ về sau, không còn phải xuất trả nợ. Nhưng vẫn phải nói rằng công tác điều tra thương nhân, lập kế hoạch trong tương lai, cho từng thị trường chưa làm được là bao, chính sách thương nhân và thị trường chưa ổn định. Có thị trường tiêu thụ chè truyền thống lại để mất đi. Đó là thị trường chè vàng ở Hong Kong. Hiện nay thị trường chủ yếu của Tổng công ty  là irac với gần 80% sản lượng chè làm cho thị trường này đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc xuất khẩu của Tổng công ty, tuy nhiên bên cạnh đó với một tỷ trọng lớn như vậy thì tính rủi ro của nó là rất cao .


Mặt khác, Tổng công ty chưa có quan hệ thân thiết với các chân hàng theo kiểu “hợp tác bền vững hai bên cùng có lợi ”. Đôi khi gặp sự biến động giá, các bạn có thể bán cho đối tác khác và thu lợi nhuận cao. Khi giá thấp thì Tổng công ty lại phải mua vào bù lỗ .


- Về nguồn vốn :


Nguồn vốn của Tổng công ty không phải là lớn, vốn đầu tư cho hoạt động xuất khẩu còn hạn hẹp dẫn đến công tác thu mua gặp khó khăn. Giá chè lại phụ thuộc rất lớn vào thời vụ thu hoạch và chất lượng chè .


- Về cơ cấu tổ chức :


Cán bộ kinh doanh còn chưa thực sự chủ động trong công việc, còn thụ động với công việc được giao. Cán bộ trong phòng kinh doanh còn thiếu, nhất là khâu giao dịch đối ngoại. Việc có 5 phòng kinh doanh để xuất khẩu  chè là không hợp lý, đã nhiều lần sảy ra tình trạng tranh chấp khách hàng và thị trường ngay trong nội bộ của Tổng công ty. Mặt khác, giá chào hàng lại không thống nhất, cùng một mặt hàng nhưng mỗi phòng lại chào với giá khác nhau do đó khách hàng thường lợi dụng để dìm giá .


3.3.2. Các nguyên nhân khách quan .


- Không có sự quản lý đồng bộ của các cấp các ngành về sản xuất  và chế biến mà cụ thể ở đây là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Thương mại. Từ đó dẫn đến  tình trạng sản xuất không tập trung. Lợi ích người dân không được đảm bảo khi hàng hoá bán được thì họ đổ xô ra trồng chè, ngược lại khi không tiêu thụ được thì họ lại phá đi trồng cây khác. Điều này vừa thiệt hại chung cho nền kinh tế quốc dân, vừa ảnh hưởng xấu đến hoạt động của Tổng công ty vì nguồn hàng không ổ định .Hơn nữa, công tác quản lý vĩ mô không thống nhất gây lên hiện tượng tranh mua trong nước, tranh bán ra nước ngoài đẩy giá hàng chè trong nước lên cao, giá xuất thấp gây không ít khó khăn cho hoạt động xuất khẩu của Tổng công ty  .


- Về chế độ chính sách :


+ Chính sách thuế nông nghiệp hiện nay của Nhà nước quy định đối với cây chè cũng như cây trồng khác là hiện tượng đang phải nộp thuế tuỳ theo hạng đát mà quy ra thóc /ha. Đối với các cơ sở quốc doanh chè, các khoản nộp là 33% tổng sản lượng  khoán. Các hộ nông dân ngoài việc phải nộp thuế nông nghiệp, còn phải đóng  góp cho quản lý phí, bảo vệ sản xuất, xây dựng CSHT. Cây chè và người làm thuê phải đóng góp như vậy là quá nặng. Hơn nữa, cơ sở hạ tầng vùng chè thua kém hơn nhiều so với các vùng sản xuất nông nghiệp khác, điều đó tăng thêm những khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh .


+ Chính sách vay vốn đầu tư so với các cây trồng khác như cà phê, cao su thì chè là cây được nhà nước đầu tư thấp nhất .


+ Các doanh nghiệp sản xuất chè phải gánh chịu nhiều chi phí mang tính chất công ích, xã hội cho cả vùng như : Cầu cống, bệnh viện, nhà trẻ, trường học …  làm cho giá thành sản xuất  ra rất cao .


Ngoài ra, có một nguyên nhân khách quan nữa đó là mặt hàng chè có tính thời vụ cao nên việc tiến hành thu mua bảo quản gặp rất nhiều khó khăn. Mặt hàng này Việt Nam mới chỉ xuất với lượng quá bé ( 2% so với sản lượng  xuất khẩu  của thế giới ), các nước xuất khẩu chè khác lại có được các giống chè cho chất lượng và năng xuất cao, điều này hạn chế rất nhiều vị thế của chè Việt Nam trên trường thế giới. 


Trên đây là những đánh giá tình hình xuất khẩu chè của Tổng công ty  Việt Nam. Qua đánh giá này cần phải có giải pháp cụ thể cho từng nguyên nhân của các tồn tại của Tổng công ty. Những vấn đề này sẽ được trình bày ở chương sau. 
Chương iii

Một số giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh hoạt động Xuất khẩu chè của tổng công ty chè việt nam trong Thời gian tới

i. định hướng xuất khẩu của ngành chè việt nam trong thời gian tới.

1. Quan điểm định hướng phát triển sản xuất và xuất khẩu của ngành Chè Việt Nam.
Trong lịch sử phát triển của ngành Chè Việt Nam, đặc biệt trong những năm gần đây, sự phát triển nhanh chóng của ngành này đang có một vai trò quan trọng và trở thành một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của nền công ngiệp và kinh tế quốc dân. Bởi vậy, củng cố và mở rộng thị trường chè xuất khẩu trở thành nhiệm vụ chủ yếu nhằm tập trung cố gắng cho ngành chè phát triển đúng vị trí và tiềm năng của nó. Phương hướng mở rộng thị trường xuất khẩu chè nằm trong chiến lược phát triển ngành chè nói chung, được coi là chiến lược phát triển của ngành Chè Việt Nam.

Căn cứ về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội, tiềm năng phát triển của ngành chè về đất đai, khí hậu, con người.cơ sở vật chất kỹ thuật hiện có, căn cứ vào chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Ngành chè đã nêu ra chủ trương phát triển chè trong giai đoạn từ nay đến năm 2010 như sau:


- Xây dựng ngành chè thành một ngành kinh tế có tầm vóc trong sự ngiệp phát triển nông nghiệp và nông thôn, cũng như trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước như đường nối của đại hội Đảng đã đề ra. Do vậy ngành chè cần phải:


+ Là một ngành mũi nhọn trong việc phát triển kinh tế-xã hội ở Trung du và Miền núi.

       
+ Đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng chè trong nước, xuất khẩu ngày càng nhiều và có tích luỹ để tái sản xuất mở rộng.


+ Góp phần vào việc phân bố lại lao động và dân cư, thu hút ngày càng                nhiều lao động, cải thiện thu nhập, điêu kiện làm việc và sinh hoạt cho người                lao động, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở nước ta.


+ Góp phần phủ xanh đất trống, đồi núi trọc và bảo vệ môi sinh.

          -  Chú trọng việc phát triển khoa học và công nghệ  đủ khắc phục những nhược điểm và yếu kém hiện nay. Cụ thể:

+ Đưa công nghệ mới vào kinh doanh và phát triển đồi chè (giống mới, ỹ thuật dâm cành, phân bón hữu cơ…)

+ Lựa chọn loại hình công nhệ chế biến thích hợp, đổi mói bao bì, mẫu mã để nâng cao chất lượng chề xuất khẩu.

- Có những giải pháp thích hợp để thu hút mọi nguồn vốn ở trong và ngoài Nước để phục vụ cho mục tiêu phát triển chè.
2. Mục tiêu chủ yếu nhằm phát triển sản xuất và xuất khẩu chè từ nay đến năm 2010.
          2.1. Mục tiêu chung.

          Xây dựng nghành Chè Việt Nam thành nghành sản xuất đa dạng sản phẩm, cây trồng, vật nuôi; tận dụng các loại cây thuộc đồ uống để tạo ra nhiều loại sản phẩm khác nhau cho nước uống.

- Đáp ứng nhu cầu chè nội tiêu cả nước.

- Xuất khuẩu ngày càng tăng, giữ vững và ổn định thị trường với số lượng lớn, tăng kim ngạch xuất khẩu lên 200 triệu USD/năm. Phát triển chè ở những nơi có điều kiện, ưu tiên  phát triển chè ở Trung du lịch Miền núi phía Bắc, từ năm 2000-2005 xây dựng thêm 3vườn chè chuyên canh tập trung với năng suất và chất lượng cao tại Mộc Châu - Sơn La, Phong Thổ - Lai Châu, Tuyên Quang - Lào Cai. Thâm canh tăng năng suất để đạt mức doanh thu bình quân 15 triệu đồng/ha, mức cao 30 triệu đồng/ha. Nâng cao đời sống và giải quyết việc làm cho khoảng 1 triệu lao động.

2.2. Một số chỉ tiêu:

bảng 15: Một số chỉ tiêu phát triển sản xuất và xuất khẩu chè đến 2010

	Chỉ tiêu
	Năm 2000
	Năm 2005
	Năm 2010

	Tổng diện tích chè (ha)
	81.692
	104.000
	104.000

	Diện tích chè kinh doanh (ha)
	70.92
	92.500
	104.000

	Diện tích chè trồng mới (ha)
	40.550
	2.800
	-

	Năng suất BQ (tấn tươi/ha)
	4, 23
	6, 1
	7, 5

	Sản lượng búp tươi (tấn)
	297.600
	490.000
	665.000

	Sản lượng chè khô (tấn)
	66.000
	108.000
	147.000

	Sản lượng xuất khẩu (tấn)
	42.000
	78.000
	110.000

	Kim ngạch xuất khẩu(triệu USD)
	6
	120
	200


Nguồn: Tổng Công ty chè Việt Nam         


a. 2001-2005:


-Thâm canh 70.192ha chè cũ cộng với 22.400hachè  mới đưa vào kinh doanh.


-Trồng mới thêm 22.500ha chè.


-Sản lượng chè khô đạt 75, 3-108, 8 nghìn tấn, trong xuất khẩu 48-78 nghìn tấn.


-Kim ngạch đạt 72-120 triệu USD, doanh thu chè nội tiêu 560-650 tỉ đồng.


-Mặt hàng chè bao gồm: Chè đen OTD (7 mặt hàng) với cơ cấu 75% ba mặt hàng tốt, chè đen CTC (9 mặt hàng) với cơ cấu 70% ba mặt hàng tốt, chè xanh Nhật Bản (4 mặt hàng), chè xanh Pouchung Đài Loan và trên 30 mặt hàng chè xanh, chè ướp hương nội tiêu, chè túi nhúng 6 loại, chè xanh đặc sản từ các vườn
chè giống mới dạng Olong, bán lên men và chè đen đặc biệt cao cấp của vùng Mộc Châu, Tam Đường, chè nước uống nhanh…

- Các mặt hàng khác bao gồm: các loại chè thanh nhiệt, bồi bổ sức khoẻ, chè chữa bệnh…


- Các sản phẩm khác từ khai thác các tiềm năng của vùng chè như: đậu đỗ, các loại quả tinh dầu…


b. 2006-2010: 

- Thâm canh 104.000 ha chè kinh doanh.

- Chăm sóc 2 năm 6.500 ha chè mới trồng của 2004-2005.

- Sản lượng chè khô đạt 116,1-147,7 nghìn tấn, trong đó xuất khẩu 85-110 nghìn tấn.

- Kim ngạch đạt 136-200 triệu USD, doanh thu chè nội tiêu 775-1.000 tỉ đồng.

- Mặt hàng chè bao gồm: chè đen OTD (7 mặt hàng) với cơ cấu 80% ba mặt hàng tốt, chè đen CTC (9 mặt hàng) với cơ cấu 70% ba mặt hàng tốt, chè Nhật Bản (4măt hàng), chè xanh Pouchung Đài Laon và trên 30 mặt hàng chè xanh, chè ướp nội tiêu, chề túi nhúng 6 loại, chè xanh đặc sản từ các vườn chè giống mới dạng Olong, chè bán lên men, chè banh xuất khẩu và chè đen đặc biệt cao cấp của vùng  Mộc Châu, Tam Đường, chè nước uống nhanh…

- Các mặt hàng khác bao gồm : các loại chè thanh nhiệt, bồi bổ sức khoẻ, chè chữa bệnh…

- Các sản phẩm khác từ khai thác  các tiềm năng của vùng chè như: bột khoai NA dùng làm nguyên liệu cho mỹ phẩm và dược phẩm, đậu đỗ, các loại            quả, tinh dầu, các sản phẩm đồ hộp khác…

3. Các chỉ tiêu kế hoạch trong xuất khẩu chè  của Tổng CôngTy Chè Việt Nam từ năm 2000 đến năm 2005.

Trên cơ sở quan điểm định hướng phát triển và xuất nhập khẩu của ngành chè Việt Nam, Tổng công ty Chè Việt Nam đưa ra một số chỉ tiêu phấn đấu sau:

Đến năm 2000 tăng các chỉ tiêu từ 6-10%, giá trị tổng sản lượng tăng10% kim ngạch xuất khẩu tăng10%, sản lượng chè búp tươi tự sản xuất tăng6%, các khoản nộp ngân sách tăng 9%, trồng mới chè 1000 ha.Đến năm 2005 phấn đấu các chỉ tiêu đều tăng 5-10% mỗi năm.

Bảng 16: Kế HOẠCH THỰC HiệN SẢN XUẤT KiNH DOANH NĂM 2000, dự KiếN NĂM 2005

	Chỉ tiêu
	§VT
	Kế hoạch

2000
	Dự kiến

2005
	So sánh

    %

	Giá trị tổng sản lượng 
	Tr §g
	382.321
	462.177
	120, 89

	Giá trị hàng hoá thực hiện
	Tr §g
	442.000
	620.000
	140, 27

	Sản lượng chè búp tươi sản xuất
	TÊn
	40.650
	62.505
	153, 76

	Diện tích chè tổng số
	Ha
	6.678
	8.117
	121, 55

	Năng suất chè 
	TÊn/ha
	7, 5
	8, 1 
	108, 00

	Kim ngạch xuất khẩu
	USD
	32.600.000
	46.600.000
	142, 94

	Kim ngạch nhập khẩu 
	USD
	5.000.000
	8.000.000
	160, 00

	Tổng sản lượng chè xuất khẩu
	TÊn
	21.000
	30.000
	142, 86

	Lợi nhuận
	Tr §g
	15.000
	20.000
	133, 33

	Các khoản nộp ngân sách
	Tr §g
	160790
	21.460
	127, 81

	Tổng số lao động trong danh sách
	Người
	13.200
	16.000
	121, 21

	Tổng quỹ tiền lương
	Tr §g
	79.200
	134.400
	169, 70

	Lương bình quân
	§g/ng/th
	500.000
	700.000
	140, 00


Nguồn: Tổng Công ty chè Việt Nam.

Để thực hiện mục tiêu đến năm 2005, Tổng công ty lên kế hoạch thực hiện các chương trình sau :

@Thị trường:

Mục tiêu là vẫn giữ vững thị trường hiện có, mở ra các thị trường mới bằng việc sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm chè có chất lượng cao và giá thành hợp lý, hấp dẫn người tiêu dùng.

Thị trường với mục tiêu xuất khẩu là chính, dành 80% sản phẩm để xuất khẩu, vì vậy cần:

- Tiếp tục phát triển thị trường Trung cận Đông, đảm bảo ở mức 20-25 ngàn tấn/năm.

- Châu Âu : 10-15 ngàn tấn/ năm.

- Châu  ¸  :10-15 ngàn tấn / năm.

Để trong vòng 5 năm tới cả nước có thể xuất khẩu hàng năm từ 40-70 ngàn tấn, riêng Tổng công ty đến năm 2005 có thể xuất được 30.000 tấn chè, phấn đáu tăng10% chè đóng gói tiêu thụ đến người tiêu dùng, nâng giá chè xuất khẩu vào năm2005 là 2-2, 5 USD.

@ Chương trình về giống chè.
Mục tiêu đến năm 2005 phấn đấu có được 30% số diện tích chè được trồng (dặm và mới) bằng giống chè có chất lượng cao. Tổng diện tích vườn ươm giống phải đạt 120ha để đủ giống trồng 5000ha /năm.

@ Chương trình cải tạo đất và giữ ẩm cho chè.
Làm cho đất màu mỡ trở lại, bằng cách bón phân hữu cơ, phân sinh hoá tổng hợp, trồng cây phân xanh, cây bóng mát để tạo mùn…Thực hiện tưới cho cây chè bằng các biện pháp hợp lý, phù hợp với từng điều kiện như: tạo hợp thuỷ, đắp hồ ngăn nước, đào giếng… Sử dụng các hình thức tưới phun khác nhau như: tưới bằng nước tự nhiên, bón phân nước vào giống chè…

@ Chưong trình chế tạo thiết bị chè trong nước.
Lựa chọn các ưu điểm và tính hợp lý phù hợp với hoàn cảnh của Việt Nam của các thiết bị chế biến chè của các nước như: Nga, Ân Độ, Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, ta đang có để thiết kế mẫu thiết bị tốt nhất cho Việt Nam. Cải tạo một số thiết bị đang sử dụng và tiến tới sản xuất các máy lên men liên tục để trang bị cho các nhà máy chè. Đồng bộ hoá và thống nhất trong khâu sàng phân loại để tạo ra mặt hàng đồng đều giữa các nhà máy. Tổ chức chế tạo trong nướcthiết bị toàn bộ để cung cấp cho các vùng chè.Tiến tới chỉ nhập khẩu những thiết bị mà ta không thể chế tạo đươc nhằm tiết kiệm ngoại tệ cho đất nước.

@ Chương trình đa dạng hoá sản phẩm tổng hợp có chè.
Ngiên cứu và tổ chức sản xuất các loại chè ướp hương hoa quả, các loại nước chè đóng hộp, các loại chè, bánh chè, …chế biến các loại chè thuốc như: chè dưỡng thọ cho người già, chè chống sỏi thận, chè đắng và các loại mộc thảo khác. Nâng mức từ 1.000-10.000 tấn/năm.

@ Chương trình khai thác sản phẩm từ đất chè.
Tổ chức trồng và khai thác các tiềm năng của đất đai Trung du-miền núi các sản  phẩm như : măng, gừng, đậu, tỏi, vừng, cây ăn quả, …chăn nuôi gia súc, gia cầm tạo ra những sản phẩm hàng hoá để tăng hiệu quả sử dụng đất và tăng thu nhập cho người nông dân.

@ Chương trình đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng cho sự phát triển của ngành chè.
Có kế hoạch cụ thể hàng năm với các Trường đại học như: Bách khoa, Nông nghiệp và các trường quản lý kinh tế về đào tạo cán bộ khoa học kỹ thuật, cán bộ chuyên môn nghiệp vụ, cán bộ quản lý, công nhân kỹ thuật đủ cho yêu cầu phát triển Tổng công ty từ nay đến năm 2005, phải có 1000 cán bộ từ  Trung học đến Đại học, có đội ngũ công nhân tay nghề giỏi.

@ Chương trình xây dựng vùng chè cao sản.
Xây dựng vùng chè cao sản ở Mộc Châu-Sơn La và Tam Đường-Lai Châu với quy mô mỗi vùng khoảng 3.000ha và vùng Mường Lay là vùng  chưa khai thác và có nhiều tiềm năng nghiên cứu phát triền tập trung ở đây khoảng 10-15.000ha chè để sản xuất ra các loại chè có chất lượng cao và chè hữu cơ để cung cấp cho thị trường trong nước và xuất khẩu. Mục tiêu năng suất của vùng này là 15 tấn tươi/ha để có 30.000 tấn sản phẩm chè cao cấp với giá trị 2500-3000 USD/tấn và giải quyết thêm 20.000 lao động có việc làm.

Dự kiến hai vùng này chỉ trồng các loại giống thuần chủng đặc sản và giống chè thơm để sản xuất các loại chè cao cấp.Phấn đấu mỗi năm xuất khẩu từ 500-1.000 tấn loại chè này, có giá trị cao gấp 2-3 lần so với chè thường.

@ Chương trình tổ chức và bố trí lại sản xuất.
Theo chủ trương của Nhà Nước, từ nay đến năm 2005 phải tiến hành cổ phần hoá tất cả các công ty chè. Do vậy, Tổng công ty phải bố trí sắp xếp lại theo hướng cổ phần hoá tất cả các đơn vị thành viên. Theo hướng này, các thành viên sau khi cổ phần hoá sẽ hoạt động theo luật doanh nghiệp.Tổng công ty chủ yếu lo khâu thị trường, bảo đảm các dịch vụ về giống, định hướng phát triển, chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế.

II. MỘT Số Giải PHÁP CHỦ YẾU NHẰM THÚC ĐẩY HOẠT động xuất khẩu chè:

Qua phân tích thực trạng xuất khẩu chè ở Tổng Công Ty Chè Việt Nam, đồng thời có tham khảo bài học kinh nghiệm của một số nước, có thể thấy rằng đẩy mạnh xuất khẩu ở Tổng Công Ty Chè là một vấn đề hết sức quan trọng góp phần thực hiện thành công quá trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước và phát triển kinh tế. Đẩy mạnh xuát khẩu ở đây có nghĩa là làm sao để thay đổi cơ cấu hàng xuất khẩu theo hướng tận dụng được nhiều nhất các vị thế so sánh của đất nước, tăng số lượng và chất lượng từng mặt hàng xuất khẩu nhằm thu ngoại tệ và nâng cao hiệu quả xuất khẩu.

Thúc đẩy xuất khẩu là thúc đẩy bán hàng, nên nguyên lý chung là mở rộng thị trường xuất khẩu và thực hiện tốt việc tạo nguồn hàng, giảm chi phí.

Trên cơ sở thực trạng kinh doanh XK mặt hàng chè ở Tổng Công Ty Chè Việt Nam và cũng theo hướng trên, tôi xin đưa ra một số biện pháp sau:

A.VỀ phía công ty:
1. Nhóm các biện pháp duy trì và mở rộng thị trường :

Thị trường là khâu quan trọng trong quá trình sản xuất và tiêu thụ hàng hoá.


Nhờ có thị trường người sản xuất và người tiêu dùng mới có thể trao đổi hàng hoá, thoả mãn và hiểu được nhu cầu của nhau.Không có thị trường, hàng hoá sản xuất ra bị tồn đọng, sản xuất bị đình trệ dẫn tới phá sản. Vì thế, mở rộng thị trường đồng nghĩa với bán được nhiều hàng, tăng nhanh doanh thu và xa hơn nữa là tạo đựoc vị thế của mình trên thị trường thế giới.


Như đã nêu ở trên thị trường của Tổng công ty đã có nhiều thuận lợi trong mấy năm lại đây. Song thuận lợi này mới chỉ là nhất thời. Do vậy , củng cố và mở rộng thị trường là một vấn đề hết sức quan trọng đối với Tổng công ty .

1.1. Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu thị trường.

Đối với Tổng công ty, hoạt động ngiên cứu thị trường nước ngoài thời gian qua còn chưa được chú ý. Mục tiêu của việc ngiên cứu thị trường là nhằm xác định các bạn hàng ổn định lâu dài cho từng mặt hàng xuất khẩu, xác định dung lượng hàng xuất khẩu  tính cho mỗi loại mặt hàng, mỗi loại thị trường khác nhau là bao nhiêu… Đồng thời nhằm phát hiện ra thị trường mới. Sản phẩm chè của Tổng công ty đã có mặt trên thị trường quốc tế, có những thị trường đã trở thành  quen thuộc, có những thị trường mới. Do vậy củng cố và tìm kiếm thị trường chè là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của chiến lược thị trường xuất khẩu của Tổng công ty .


Với thị trường quen thuộc như Liên Bang Nga, các nước thuộc SNG, các nước Đông Âu đã nhập Chè Việt Nam  từ 40 năm nay. Đây là thị trường quen thuộc nên cần cố gắng duy trì phát triển  ổn định và tăng thị phần nhập khẩu chè của họ đối với chè của ta . Cần chú ý tới công tác tiếp thị, ngiên cứu nhu cầu thị hiếu của người tiêu dùng tại thị trường này để cải tiến chất lượng sản phẩm xuất khẩu kể cả bao bì, nhãn mác.


Thị trường Trung cận Đông - đây là thị trường  mới bao gồm Irac, Iran, Li bi , Giooc Đani…tuy là thị trường mới nhưng là khách hàng có nhiều tiềm năng, chiếm tỷ trọng lớn trong kim ngạch xuất khẩu của Tổng công ty .Dự kiến đến năm 2005 nhu cầu nhập khẩu của các nước Cận đông là 383, 6 nghìn tấn , trong đó: Aicập: 104, 6 nghìn tấn; Irac 39,1 nghìn tấn; Iran 57,1 nghìn tấn…(Tài  liệu FAO ). Điều này cho thấy nhu cầu nhập khẩu của các nước này là rất lớn so với lượng chè mà ta có khả năng cung ứng. Tuy đây là thị trường  mới  nhưng mấy năm gần đây đã nhập nhiều chè của Việt Nam. Do vậy đây là thị trường đáng chú ý cần có chính sách giữ vững và ổn định để tăng khối lượng và kim ngạch xuất khẩu  Cần đẩy mạnh hơn nữa khâu tiếp thị, quảng cáo giới thiệu sản mới của chè nhất là những sản phẩm tổng hợp của chè để có thể cạnh tranh với các đồ uống khác thích ứng với tập quán không dùng đồ uống có cồn của người dân theo đạo Hồi. 

Thị trường Châu á như Pakistan, Singapore, Nhật Bản, Đài Loan…Có thể nhập từ 7000-10000 tấn/năm. Đây cũng là thị trường mới, thị hiếu lại gần giống với thị hiếu của người Việt Nam, tuy nhiên thị trường này đòi hỏi chất lượng cao hơn. Khâu chế biến sản phẩm chè đối với thị trường này cần lưu ý cải tiến chất lượng mẫu mã, bao bì, nhãn mác.


Các thị trường khác như Bắc Mỹ và Tây Âu gồm các nước như: Anh, Mỹ…đã sử dụng sản phẩm chè của Tổng công ty. Đây là thị trường mới, rất “khó tính” nhưng cũng có nhiều hứa hẹn. Tăng cường công tác tiếp thị dưới nhiều hình thức khác nhau để mở rộng thị trường Tây Âu là một việc hết sức quan trọng. Để làm tốt công tác này, Tổng công ty cần phải đầu tư hơn nữa việc nắm bắt thông tin thị trường chè trên thế giới cũng như tăng cường kinh phí nghiên cứu những xu hưóng biến đổi của thị trường chè. Ngoài ra, việc thu nhập và sử lý thông tin về thị trường phải xác định được giá cả từng mặt hàng chè trong từng thời điểm trong những năm gần đây, thị trưòng chè thế giới có nhiều biến động thất thường, giá cả có lúc tăng vọt đến mức cao nhất song cũng có lúc giảm xuống mức thấp nhất. Sự chênh lệch giá này có thể làm cho một số doanh nghiệp phá sản nếu không nắm vững và phân tích thông tin một cách chính xác hoặc có thể gặp phải những thông tin mang tính chiến thuật của các tổ chức nhằm tạo ra những cơn sốt giá giả tạo. Vì vậy, công tác thông tin tiếp cận thị trường để tạo ra thị trường xuất khẩu ổn định là hết sức cần thiết. Nó là cơ sở để có đối tác thích hợp về đầu tư, khai thác, trồng trọt, chế biến của Tổng công ty .


Vấn đề đặt ra là làm thế nào để công tác nghiên cứu thị trường, tìm kiếm cơ hội xuất khẩu có hiệu quả?


- Trước hết Tổng công ty cần phải thành lập bộ phận chuyên thu thập xử lý các thông tin về thị trường chè, tổ chức lớp học bồi dưỡng để nâng cao năng lực của đội ngũ làm công tác marketing, cần có chính sách tuyển chọn đội ngũ làm công tác này một cách kỹ lưỡng và hiệu quả, cán bộ làm công tác marketing phải nhạy bén, năng động, biết phân tích các tình huống trên thị trường một cách chính xác để có phương án kinh doanh phù hợp.


- Hai là Tổng công ty cần phải thấy rằng các cuộc Hội thảo, Hội chợ, Triển lãm được tổ chức trong nước và Quốc tế là những cơ hội tốt cho Tổng công ty trao đổi thông tin, nắm bắt nhu cầu chào hàng, bán hàng và ký kết hợp đồng… Tổng công ty cũng cần tranh thủ thu thập thông tin, tiếp xúc với các đối tác, bạn hàng, đối thủ cạnh tranh để chọn cho mình hướng phát triển kinh doanh thích hợp đặc biệt trong việc lựa chọn thị trường và mặt hàng phù hợp với thị trường đó. Khi cần  thiết phải nghiên cứu kỹ hơn về một thị trường nào Tổng công ty có thông tin để cử cán bộ có kinh nghiệm trực tiếp sang các thị trường này để có thể tìm hiểu thông tin một cách chính xác hơn.


- Ba là thông qua các chi nhánh đại diện tại nước ngoài, Tổng công ty xúc tiến việc trao đổi tiếp xúc với các bạn hàng tại thị trường đó. Tổng công ty  nên có mối quan hệ tốt với khách hàng, thường xuyên gặp gỡ với khách hàng để lắng nghe ý kiến của khách hàng và có những chiến lược mới đáp ứng nhu cầu của khách hàng.


Tổng công ty có thể thành lập thê nhiều chi nhánh khác, điều này giúp Tổng công ty duy trì sự hiện diện của mình trên thị trường Quốc tế, quan hệ thường xuyên với các tổ chức, các doanh nghiệp để qua đó khuếch trương hoạt động của mình.


Có thể nói công tác tìm kiếm thông tin và tiếp cận thị trường là hoạt động quan trọng và không thể thực hiện một cách nửa vời. Nó đòi hỏi Tổng công ty phải nỗ lực và có phương án đầu tư thich đáng thì mới mong đạt kết quả tốt . Nó sẽ giúp cho Tổng công ty xác định đúng đâu là thị trường cho mình và có biện pháp khai thác hiệu quả thị trường đó.
1.2. Hoàn thiện công nghệ quảng cáo, chào hàng, hoạt động Marketing


Kết quả cuối cùng của hoạt động Marketing là đem đến cho người tiêu dùng cái mà họ cần chứ không mà mình có. Trên thực tế, hoạt động Marketing của Tổng công ty chưa mang chức năng là sự thúc đẩy cho cả sản xuất, xuất khẩu và nhập khẩu. Kế hoạch Marketing chỉ dừng lại ở nội dung như: Doanh số cần đạt là bao nhiêu, lãi bao nhiêu, dự kiến bán sản phẩm ở thị trường nào.


Trong thời gian tới, Tổng công ty cần xây dựng các hỗ trợ Marketing cho kinh doanh xuất khẩu chè. Các hỗ trợ này cần phải hoàn thiện hơn khi mà có rất nhiều đầu mối cùng tham gia hoạt động xuất khẩu chè. 


Chính sách giao tiếp và khuyếch trương phải trở thành công cụ quan trọng để Tổng công ty áp dụng nhằm mang đến cho người tiêu dùng hình ảnh sản phẩm của Tổng công ty. Để giúp cho sản phẩm chè có cơ hội thâm nhập sâu hơn vào các thị trường, Tổng công ty cần đề ra các kế hoạch tăng cường tham ra giới thiệu sản phẩm tại các của hàng, quầy hàng, hội chợ triển lãm. Nếu có thể Tổng công ty nên đứng ra tổ chức các cuộc triển lãm. Thực hiện được điều này chắc chắn sÔ thu hút được sự quan tâm của khách hàng cả trong và ngoài nước.


Về vấn đề nhãn hiệu, mặc dù những năm gần đây nhãn hiệu chè của Tổng công ty đã được đổi mới, các bao bì, mẫu mã đã có nhiều tiến bộ như nhãn hiệu chè Dragon, Bamboo; nhãn hiệu chè Tùng Lộc; các loại chè xanh, chè đen của nhà máy chè Kim Anh… Song so với nhãn hiệu của các loại chè nhập ngoại như Lipton, Hồng trà, Dimah…thì ta vẫn còn kém xa. Vì vậy Tổng công ty cần phải tìm hiểu đầu tư để liên tục đổi mới mẫu mã bao bì sản phẩm. Tổng công ty cần phải đa dạng hoá sản phẩm, cụ thể là làm ra nhiều loại chè thích hợp với thị hiếu dân tộc ở mỗi nước. Đồng thời áp dụng những phương thức bán hàng linh hoạt như: Buôn bán đối lưu, kí kết hợp đồng đại lý kinh tiêu, đại lý gửi bán…


Về chiến lược phân phối hiện nay, chủ yếu hàng xuất khẩu của Tổng công ty bán cho các nhà trung gian, môi giới, có một lượng rất ít có thể xuất trực tiếp cho người tiêu dùng ở thị trường Nga. Điều này làm Tổng công ty  mất đi một khoản lợi nhuận mà đáng lẽ ra phải được hưởng từ các trung gian này. Trong thời gian tới Tổng công ty cần đề ra các chiến lược để có thể xuất được trực tiêp sản phẩm ra nước ngoài tránh qua nhiều trung gian.


Về chiến lược giá cả, hiện giá cả sản phẩm chè xuất khẩu của Tổng công ty tuỳ thuộc rất nhiều vào giá  thị trường chè thế giới, đó cũng là hiện tượng chung của các loại hàng nông sản Việt Nam. Vì vậy, Tổng công ty cần tổ chức việc nghiên cứu giá một cách kỹ lưỡng để tránh tình trạng khi giá chè trên thế giới giảm đi thì ta xuất, khi giá lên cao ta lại không chủ động ký kết được các hợp đỗng xuất hoặc không có hàng để xuất. Nếu Tổng công ty làm tốt công tác dự đoán giá cả sẽ tránh được thiệt hại, rủi ro. Khi giá tăng cao, không nên xuất khẩu một lượng lớn ngay từ đầu mà có thể chờ giá tăng cao xuất đạt lợi nhuận cao hơn. Ngược lại, nếu dự đoán giá giảm cần nhanh chóng xuất khẩu hết hàng trước khi hàng có dấu hiệu giảm giá tránh thiệt hại …


Chiến lược Marketing –mix bao gồm chiến lược sản phẩm, chiến lược giá, chiến lược phân phối, chiến lựơc xúc tiến. Thông thường, để xâm nhập vào thị trường mới hoặc củng cố thị trường quen thuộc. Tổng công ty nên thực hiện cả 4 chiến lược nhưng với mức độ khác nhau tuỳ thuộc vào từng trường hợp cụ thể. Để củng cố thêm các mối quan hệ với các bạn hàng truyền thống, cần có chính sách về giá cả và một số điêu kiện ưu đãi hơn cho các bạn hàng lâu năm .


 Để thâm nhập vào thị trường mới nên áp dụng chiến lược sản phẩm (mẫu mã, chất lượng bao bì ), chiến lược xúc tiến (tăng cường quảng cáo, chào hàng, …) và có thêm sự ưu đãi về giá cả .


Tuy nhiên, dù trong trường hợp nào, Tổng công ty cũng nên coi trọng, giới thiệu quảng cáo sản phẩm để khách hàng có sự hiểu biết và nhận thức tốt về sản phẩm của mình. Đặc biệt trong công tác giao nhận, thanh toán, thực hiện  hợp đồng, … Tổng công ty luôn phải tạo và nâng cao uy tín để khách hàng có lòng tin vào Tổng công ty cũng như sản phẩm cửa Tổng công ty .


Việc xây dựng một biểu tượng tốt đẹp về hàng hoá trong con mắt của khách hàng là một vấn đề rất khó khăn và lâu dài. Hoạt động Marketing có tác dụng tạo hình ảnh của Tổng công ty cùng với những mặt hàng của mình. Mà mỗi khi hàng hoá đã có một biểu tượng riêng, uy tín với khách hàng thì việc tiêu thụ xuất khẩu sản phẩm và những sản phẩm tương tự như vậy hay những sản phẩm khác mang nhãn hiệu của sản phẩm đó sÔ dễ dàng hơn rất nhiều.

1.3. Xây dựng chiến lược và kế hoạch kinh doanh trong xuất khẩu chè


Bất cứ một công ty nào nếu đã xác địng làm ăn lâu dài đều phải xây dựng cho mình chiến lược phát triển trong tương lai. Dựa trên những thông tin thu nhập được kết hợp với thực trạng của công ty để xây dựng chiến lược kinh doanh làm khung cho sự ổn định và phát triển của công ty.


Như trong phần nhận xét đã đề cập ta thấy rằng việc xây dựng của Tổng công ty còn nhiều hạn chế, vì vậy trong thời gian tới Tổng công ty cần xây dựng cho mình một chương trình kế hoạch và chiến lược một cách có hiệu quả.


Do đặc tính của nhu cầu cần sử dụng mặt hàng chè trên thế giới ở từng thị trường là không ổn định lâu dài như các loại sản phẩm khác, mặt khác nhu cầu của người tiêu dùng ngày càng cao. Bởi vậy, khi xây dựng chiến lược xuất khẩu không nên tập trung quá nhiều vào một mặt hàng, vào những thị trường quen thuộc mà phải chú ý đa dạng hoá các loại chè, mẫu mã, kiểu dáng hương vị riêng… Xây dựng  chiến lược xuất khẩu là định hướng hoạt động lâu dài cho Tổng công ty, do vậy nó phải dựa trên cơ sở kết quả của công tác nghiên cứu thị trường và sự cân nhắc yếu tố trong nước, bản thân Tổng công ty. Một điều đáng chú ý khác nữa là trong khi xây dựng chiến lược đa dạng hoá mặt hàng xuất khẩu, Tổng công ty cần có chiến lược đa dạng hoá thị trường xuất khẩu, có như vậy mới đảm bảo cho hoạt động xuất khẩu được thực hiện một cách liên tục, hạn chế kiểu buôn bán theo từng thương vụ.


Để xây dựng chiến lược đúng đắn, Tổng công ty cần có sự phân tích kỹ lưỡng các mặt mạnh, mặt yếu và các cơ hội có thể có của Tổng công ty trong thời kỳ tiếp theo.


Bên cạnh đó Tổng công ty cần phải có kế hoạch huy động vốn mua sắm đổi mới trang thiết bị để chế biến chè, đồng thời đầu tư hơn nữa vào hoạt động nghiên cứu khoa học-kỹ thuật.


Một chiến lược kinh doanh trên cơ sở phối hợp các yếu tố của môi trường bên trong (tất cả các yêú tố nội bộ của Tổng công ty mà Tổng công ty có thể kiểm soát được) và môi trường bên ngoài Tổng công ty, đáp ứng tối đa nhu cầu thị trường sẽ mang lại hiệu quả kinh  doanh, sẽ định hướng cho các hoạt độngcủa doanh nghiệp, tạo ra sự phân phối nhịp nhàng uyển chuyển giữa các bộ phận từ đó tạo ra sức mạnh để thực hiện các mục tiêu đã định, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

2. Nhóm các biện pháp nâng cao khả năng cạnh tranh

2.1. Nâng cao chất lượng hàng xuất khẩu

Chất lượng sản phẩm giữ vai trò rất quan trọng trong việc củng cố và mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng hoá.


Muốn nâng cao chất lượng chè cần phải:


- Quản lý tốt chất lượng chè thu mua đầu vào, tránh mua hàng xấu chất lượng không đồng đều…


- Kiểm tra chặt chẽ chất lượng hàng xuất khẩu nhất là những thông số về chỉ tiêu kỹ thuật.


- Chú ý đến vấn đề lưu kho, bảo quản hàng hoá: Không để nơi nhiệt độ quá cao hoặc quá ẩm thấp, dễ phân huỷ.


- Chú ý đến vấn đề bao bì bảo quản, lựa chọn hợp lý loại bao bì đóng gói.


Tổng công ty cần kiểm tra quá trình vận động của hàng hoá từ khâu đầu tới khâu cuối. Đặc biệt là đối với mặt hàng chè ngoài việc kiểm tra chất lượng ở thời điểm sản xuất, dự trữ, bảo quản, còn phải quan tâm đến thời hạn sử dụng an toàn. Thông thường, chè đòi hỏi phải đóng gói cẩn thận nhằm giữ chất lượng sản phẩm như khi mới chế biến. Khi mức sống, khoa học công nghệ phát triển cao thì yêu cầu về chất lượng hàng hoá cũng cao hơn. Do đó, đối với loại hàng chè tự sản xuất, Tổng công ty phải kiểm tra nghiêm ngặt, tôn trọng quy trình công nghệ chế biến, tăng cường quản lý khâu thu hái, đối với những mặt hàng thu gom phải có bộ phận kiểm tra, nghiệm thu chất lượng hàng trước khi đưa vào kho lưu trữ. Tổng công ty phải chú trọng kiên quyết không ứ đọng chè nhằm tránh tình trạng ôi ngốt.


Tuy nhiên, về lâu dài để nâng cao chất lượng chè xuất khẩu, thì vấn đề giống chè là một vấn đề cần được đặc biệt quan tâm. Như đã nêu ở phần trên, hiện bộ giống chè của các đơn vị thuộc Tổng công ty cũng như các xí nghiệp sản xuất thuộc ngành Chè Việt Nam còn rất kém. Do đó, trong thời gian tiếp theo Tổng công ty cần phải lấy việc nghiên cứu giống chè làm nòng cốt xúc tiến việc khu vực hoá về giống có năng xuất cao và chất lượng tốt tới các vườn chè.


Tại các đơn vị sản xuất chè, cần khôi phục lại các vườn giống chè, sử dụng các loại giống mới có chất lượng cao nhằm cung cấp giống cho trồng dặm, trồng mới của dân và đơn vị. Trước mắt, cần tập trung vào các vườn chè thuộc các tỉnh Sơn La, Lai Châu, Yên Bái, Hà Tĩnh, để cung cấp giống thuần chủng và năng xuất cao. Cần chú ý đến đặc điúm sinh thái của từng loại giống chè để bố trí trồng tại những vùng có khí hậu và thổ nhưỡng thích hợp như :


+ Giống Iabukita của Nhật Bản, nên trồng ở những vùng ẩm, có độ cao dưới 700 m.


+ Các giống : Olong, Kim huyên, Ngọc thuý, Văn xương của Đài Loan có thể trồng đại trà, nhưng thích hợp nhất là ở những vùng cao.


+ Giống Bát Tiên của Trung Quốc rất thích hợp với vùng đất ẩm và cao nhưng phát huy hiệu quả khá ở vùng Trung du.


+ Bốn giống chè mới của vùng Asam, Dajijing-ấn Độ có thể trồng đại trà ở các vùng khác nhau …


Hiện nay do tình trạng tranh mua ở thị trường trong nước, người sản xuất không quan tâm nhiều đến chất lượng sản phẩm. Mặt hàng chè xuất khẩu của Tổng công ty chất lượng lại đang còn thấp, giá xuất khẩu bao giờ cũng thấp hơn giá của thế giới từ 100-200 USD/ tấn. Những công nghệ hiện đại để chế biến mặt hàng cao cấp thì hiện nay chúng ta chưa có điều kiện thực hiện bởi chúng ta còn thiếu vốn. Do vậy mà vấn đề quản lý và chất lượng, từng bước cải tiến công nghệ chế biến là vấn đề rất cần thiết đối với Tổng công ty. Điều này không đơn giản chỉ là nâng cao chất lượng sản phẩm mà còn tạo ra những mặt hàng có uy tín, rẻ tiền, tăng khả năng cung ứng của Tổng công ty trên thị trường thế giới.

2.2. Những giải pháp ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong chế biến và thiết lập hệ thống bảo quản.

Chè là sản phẩm có đặc trưng khác so với các sản phẩm khác là nó có nguồn gốc hữu cơ. Trừ một số sản phẩm tiêu dùng trực tiếp dưới hình thức chè tươi của một số vùng thì nhu cầu về sản phẩm chè thông qua chế biến ngày càng tăng. Xã hội ngày càng văn minh thì đòi hỏi về chè có chất lượng cũng tăng theo.


Chè ngay từ khi thu hái về còn tươi, nếu để trong điều kiện bình thường dễ bị mốc, nhiễm khuẩn, sau khi tiến hành chế biến thì phải bảo quản hợp lý, bởi vì có thể nguyên liệu chè rất thơm ngon song do chế biến, bảo quản không tốt, có thể làm giảm đi chất vốn có của cây chè. Chính vì vậy, chế biến đúng kỹ thuật và bảo quản tốt là yếu tố cơ bản để tránh làm mất phẩm chất của chè trước khi bán.


Do đặc tính sinh học, sản phẩm chè cũng như các sản phẩm nông nghiệp khác được đưa ra thị trường có kích thước và kiểu dáng tự nhiên, trong khi nhu cầu của khách hàng đòi hỏi phải có sự tiện dụng và rất đa dạng. Điều đó đặt ra cho các nhà sản xuất , các nhà tạo giống phải thoả mãn được nhu cầu của khách hàng. Để đảm bảo cho sản phẩm chè lưu thông được trên thị trường đòi hỏi các nhà sản xuất chế biến phải tìm cách tạo ra những sản phẩm mới, sản phẩm có chất lưọng, chủng loại phong phú, đảm bảo sản xuất có sức cạnh tranh cao.


Cũng bởi điều đó, Tổng công ty cần phải nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới, thiết bị mới, nhằm tạo ra sản phẩm có chất lượng cao. Xây dựng bổ xung và hoàn chỉnh quy trình công nghệ chế biến các loại chè để nâng cao chất lượng và đa dạng hoá sản phẩm. Cụ thể là:


- Hiện nay chè đen đang được chế biến theo hai phương pháp công nghệ là Orthodox và CTC, nhưng công nghệ chế biến này đã cũ cần sửa chữa, bổ sung hoàn thiện.

 
- Bổ sung dàn héo tự nhiên, hiện đại hoá các bộ phận của máy rò, hiện đại hoá các phòng lên men, trang bị hệ thống lên men liên tục và làm mát chè theo kiểu Nhật, thay bộ phận phun ẩm bằng phun sương.

      - Hiện đại hoá khâu hút bụi để đảm bảo vệ sinh, thay lò nhiệt đốt than bằng đốt dầu để tăng chất lượng chè…


- Cần phải kết hợp quy mô vừa và nhỏ với quy mô lớn, hiện đại trong chế biến; cần phải bố trí nhà máy hiện đại có công suất lớn với những nhà máy hoặc những xưởng chế biến có quy mô nhỏ hoặc thậm chí là các cơ sở của các hộ gia đình để cung cấp nguyên liệu cho các nhà máy ở trong vùng. Việc bố trí, sắp xếp lại các nhà máy và các hệ thống chế biến chè trong từng vùng gắn liền với vùng nguyên liệu chè là rất cần thiết. Đồng thời phải tính toán trang bị và trang bị lại các cơ sở vật chất kỹ thuật sao cho thích hợp với công nghệ mới được áp dụng.


- Đầu tư hệ thống kho tàng cho việc cất trữ hàng hoá để có thể mua hàng vào những thời điểm có lợi nhất và xuất hàng khi khách hàng có đơn yêu cầu. Hiện nay hệ thống kho của Tổng công ty tương đối nhiều, dung lượng lớn, tuy nhiên có một số kho đã xuống cấp, mái nhà dột, nền kho ẩm. Những điêu kiện  như vậy không đảm bảo an toàn cho chất lượng hàng hoá trong kho, vì vậy Tổng công ty cần tổ chức tu sửa lại hệ thống kho tàng nhằm bảo quản tốt hơn, bảo toàn chất lượng hàng hoá. Chú ý cần phải có những kho tàng đặc chủng để chống nhiễm khuẩn, mốc meo, mối mọt…


Do đặc tính của hàng nông sản là theo mùa vụ nên nếu Tổng công ty muốn có hàng để sản xuất trong cả năm thì rõ ràng khâu dự trữ phải tốt. Vì vậy Tổng công ty phải xây dựng được một kế hoạch dự trữ thưòng xuyên, dự trữ mùa vụ cụ thể trong từng giai đoạn nhất định căn cứ vào lượng hàng xuất khẩu và xu hướng, khả năng xuất khẩu của giai đoạn tiếp theo. Việc lập kế hoạch dự trữ Tổng công ty phải phân cấp cho các phòng, các đơn vị sản xuất, các chân hàng chuyên doanh đảm trách. 


Việc chế biến bảo quản trở thành một khâu không thể thiếu được trong quá trình sản xuất của ngành chè. Phương pháp công nghệ và quy trình chế biến, bảo quản có ảnh hưởng rất lớn và gần như quyết định đối với chất lượng sản phẩm chè, điều này đồng nghĩa với việc nâng cao khả năng cạnh tranh, giúp Tổng công ty khẳng định vị trí của mình với bạn hàng trong và ngoài nước.

2.3. Tăng cường liên doanh với các đơn vị chân hàng để tăng cường tính ổn định cho công tác tạo nguồn hàng xuất khẩu 
Chúng ta đều đã biết rằng việc nghiên cứu, lựa chọn nguồn hàng tốt sẽ góp phần đáp ứng kịp thời nhu cầu thị trường, thực hiện đúng thời hạn hợp đồng với chất lượng cao. Kinh doanh xuất khẩu chè ở Tổng Công Ty Chè Vệt Nam chỉ phát triển hiệu quả khi mà Tổng công ty có biện pháp cân đối đồng bộ từ thu mua, thực hiện hợp đồng, giao hàng, thanh toán. Trong đó khâu thu mua là khâu đầu tiên quyết định cả quá trình kinh doanh, đồng thời sẽ bảo đảm việc Tổng công ty có khả năng thực hiện các công việc sau đó hay không.

Nguồn chè cho xuất khẩu của Tổng công ty chủ yếu là từ các đơn vị của Tổng công ty ở các tỉnh miền núi phía Bắc và Miền trung. Ngoài ra Tổng công ty còn thực hiện việc thu mua hoặc xuất khẩu uỷ thác cho các đơn vị khác ngoài Tổng công ty. Vấn đề đặt ra cho Tổng công ty trong công tác tạo nguồn hàng cho xuất khẩu là phải mở rộng hơn nữa quan hệ với các chân hàng ở các tỉnh để mở rộng nguồn hàng, mặt hàng, đồng thời luôn giữ vững quan hệ với các đơn vị là các địa phương, lập kế hoạch cụ thể từ đầu mùa vụ và liên  hệ ký kết hợp đồng mua trực tiếp với các chân hàng này.

Thiết lập qua hệ lâu dài với các chân hàng đòi hỏi Tổng công ty không chỉ bảo đảm lợi ích giữa chân hàng và Tổng công ty trong hoạt động mua bán hàng hoá, chẳng hạn như quá trình thanh toán thực hiện hợp đồng, mà còn phải bảo đảm việc thường xuyên mua hàng ở các chân hàng này. Đối với các đơn vị thuộc Tổng công ty thì càn chú ý đầu tư thích đáng về chế độ thưởng phạt, đầu tư cơ sở vật chất… Có như vậy Tổng công ty mới có hàng xuất được ngay khi cần. Đây có thể nói là công việc khó, nhưng nếu không làm được như vậy, các chân hàng có thể tìm đến các đối tác khác để bán (vì họ cần tránh ứ đọng ) và dẫn đến Tổng công ty bị mất bạn hàng, trong thực tế đã có những trường hợp như vậy xảy ra.

Muốn bảo đảm tính liên tục cho hoạt động xuất khẩu thì việc tạo sự liên kết với các chân hàng là khâu đầu tiên hết sức quan trong. Nó giúp cho Tổng công ty tăng được uy tín với bạn hàng, tận dụng được các cơ hội có thể có để xuất hàng với giá cao thu lợi nhuận lớn.

3. Biện pháp nâng cao nghiệp vụ kinh doanh cho cán bộ công nhân viên.


Trong bất kỳ thời điểm nào, ngay cả thời đại công nghiệp như hiện nay, yếu tố con người luôn luôn được khẳng định mà không thể loại máy móc nào thay thế được. Xét ngay tại Tổng công ty điều này càng có ý nghĩa lớn. Cán bộ của Tổng công ty là một trong những nhân tố không thể thiếu được trong việc thúc đẩy xuất khẩu của Tổng công ty. Đào tạo cán bộ trong Tổng công ty bảo đảm rằng Tổng công ty luôn tiếp cận được với những vấn đề mới, học hỏi được kinh nghiệm từ phía bạn hàng, đối thủ cạnh tranh và cách làm việc của các nước phát triển.


Thị trường chè thế giới ngày càng phức tạp, nhu cầu về sản phẩm chè ngày càng đòi hỏi chất lượng cao. Hơn nữa tập quán thương mại, ngôn ngữ giao dịch với các nước ở các thị trường khác nhau. Do đó đòi hỏi người làm công tác xuất khẩu phải hết sức linh hoạt, tinh thông nghiệp vụ ngoại thương, giỏi ngoại ngữ và hiểu biết chuyên môn về nghành chè.


Tổng công ty cần có chiến lược đào tạo cả cán bộ quản lý và nhân viên thường xuyên, có hệ thống về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ… phải được nâng lên một cách nhanh chóng và tương xứng. Quy mô đào tạo và loại hình đào tạo cần được mở rộng để đáp ứng các nhu cầu đa dạng của hoạt động xuất khẩu. Mặt khác hàng năm, Tổng công ty nên tổ chức các đợt học nâng cao bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ xuất nhập khẩu cho nhân viên. Đây là một mắt xích quan trọng trong công tác đào tạo. Nếu không được chú ý thích đáng sẽ làm hao mòn vô hình đội ngũ đã được đào tạo. Cần tổ chức theo các hình thức: theo chuyên đề, chương trình nâng cao, tu nghiệp ở nước ngoài… theo một chương trình kế hoạch thường niên.


Bên cạnh đó, Tổng công ty cũng cần có những khuyến khích về lợi ích thoả đáng cho người theo học các trương trình trên, để họ yên tâm, dốc lòng, dốc sức cho công việc. Qua đó giúp họ hiểu rõ, nắm chắc sâu sắc nghiệp vụ xuất nhập khẩu, khơi dậy tính tích cực sáng tạo của mỗi cán bộ công nhân viên. Đây thực sự là cách đầu tư lâu dài tạo ra động lực mạnh mẽ thúc đẩy hoạt động xuất khẩu của Tổng công ty .


Nếu đào tạo được đội ngũ cán bộ công nhân viên năng động sáng tạo, nhiệt tình vì công việc, là “người của công việc” thì đó chính là tiền đề để Tổng công ty phát triển trong nay mai và là nhân tố chính giúp Tổng công ty  đứng vững trên thương trường quốc tế, nắm bắt thông tin kịp thời và tận dụng được mọi cơ hội kinh doanh.

4. Giải pháp về hợp tác quốc tế


Cùng với chủ trương chung của Nhà nước là kêu gọi, khuyến khích sự đầu tư của các nước phát triển vào Việt Nam thì việc Tổng công ty tiến hành liên doanh, liên kết với các bên đối tác nước ngoài nhằm nâng cao nguồn vốn và sử dụng các dây chuyền công nghệ hiện đại, học hỏi kinh nghiệm quản lý, kinh doanh của các nước phát triển là một việc làm hết sức cần thiết.


Với đường lối mở cửa và hoà nhập vào thị trường thế giới nói chung và các khu vực nói riêng, cùng với sự dịch chuyển công nghệ đang sôi động. Trong những năm qua Tổng Công Ty Chè Vệt Nam đã tích cực tham gia hợp tác liên doanh với nhiều bạn hàng nước ngoài. Hiện nay Tổng công ty đang có liên doanh với Nhật Bản (đặt tại xí nghiệp Sông Cầu), liên doanh với Đài Loan về trồng và chế biến tại Tuyên Quang, còn các liên doanh khác với Bỉ (tại Phú Thọ), liên doanh với Malayxia (tại Hà Nội)… hình thức hợp tác kinh doanh trên tinh thần hai phía đều có lợi. Phần lớn các hợp đồng liên doanh phía bạn đều nhận bao tiêu sản phẩm. Trong thời gian tới Tổng công ty cần nhanh chóng đẩy mạnh công tác đầu tư, tự tổ chức và liên doanh để tổ chức lại sản xuất sao cho phù hợp với những yêu cầu của cơ chế thị trường, phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế. Tổng công ty cần nhanh chóng có kế hoạch gia nhập vào các hiệp hội chè trên thế giới, tham gia vào quá trình phân công hợp tác chung về lĩnh vực lao động các chính sách bảo hộ quốc tế và khu vực, tham gia các hoạt động quốc tế về hội thảo, triển lãm, tiếp thị…của nghành chè, nhằm không ngừng mở rộng uy tín của mình trên thị trường quốc tế.


Mặt khác, xu hướng thế giới đang chuyển biến mạnh mẽ với ba làn sóng tự do hoá, tư nhân hoá và tập trung hoá. Tổng công ty cũng cần phải nắm bắt được vận hội, thời cơ để có thể có sự chuyển mình theo trào lưu chung.


Tuy nhiên, để tiến hành liên doanh, liên kết có lợi cho Tổng công ty mà không ảnh hưởng tới tương lai lâu dài của Tổng công ty cũng như lợi ích xã hội mới là điều đáng quan tâm. Trước hết, đối tác mà Tổng công ty lựa chọn phải có cùng lĩnh vực hoạt động mà Tổng công ty định liên doanh liên kết. Sau nữa là phải có bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực chè và có uy tín trên thị trường quốc tế. Ngoài ra cần thiết phải có những thoả thuận chi tiết về thời hạn liên doanh, tỷ lệ vốn góp, phạm vi hoạt động… trên cơ sở đã nghiên cứu cụ thể, chi tiết về thực trạng xu hướng phát triển của Tổng công ty, của đối tác, của thị trường nông sản nói chung và thị trường chè nói riêng, các chính sách pháp luật của nhà nước. Có thể nói liên doanh là một hình thức huy động tương đối mới. Song để đạt được hiệu quả cao thì cần phải có sự nghiên cứu chuẩn bị thật kỹ lưỡng trước khi thực hiện.


Ngày nay, quốc tế hoá, toàn cầu hoá đang là xu hướng chung của nhân loại. Không một quốc gia nào có thể thực hiện một chính sách đóng cửa mà vẫn có thể phồn vinh được. Trong bối cảnh đó hoạt động của liên doanh liên kết, hợp tác với nước ngoài của Tổng công ty sẽ cho phép Tổng công ty phát huy được những lợi thế của mình, tận dụng tiềm năng về vốn, công nghệ khoa học kỹ thuật, kỹ năng quản lý từ bên ngoài. Với một hệ thống công nghệ chế biến, bảo quản đã cũ và lạc hậu, liên doanh tạo điều kiện cho phép Tổng công ty đẩy mạnh và nhanh quá trình đổi mới trang thiết bị, áp dụng công nghệ vào cả sản xuất nguyên liệu và công nghệ chế biến, thậm chí cả trong việc tổ chức và quản lý sản xuất kinh doanh. Giúp Tổng công ty nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng uy tín với bạn hàng, mở rộng thị trường xuất khẩu.

B. về phía nhà nước :
1. Quy hoạch và phát triển vùng chè ; 

Nguồn chè ổn định, phong phú, đa dạng là tiền đề cho xuất khẩu chè đi vào ổn định theo chiều có lợi hơn. Khi có quy hoạch vùng chè công tác thu mua, bảo quản sẽ diễn ra nhanh hơn, thuận lợi hơn, hiệu quả hơn, giảm bớt các chi phí trung gian.


Với điều kiện hiện tại có nhiều khó khăn về vốn và các điều kiện cần thiết khác. Tổng công ty rất khó thực hiện việc quy hoạch các vùng chè trọng điểm.Vì vậy mà nhà nước mà trực tiếp là Bộ Nông Nghiệp và phát triển nông thôn cần tạo điều kiện cho tổng công ty bố trí quy hoạch các vùng chè cho sản xuất chè xuất khẩu.


Hiện nay ở miền bắc nước ta có trên 30 tỉnh có cây chè. Các nhà máy chè và các cơ sở chế biến lớn cũng phần lớn tập trung ở đây. Các tỉnh này đã chiếm 53, 4% sản lượng và 63, 4% diện tích chè cả nước.


Căn cứ vào đặc điểm sinh thái và địa hình, có thể hình thành 3 loại vùng chè, từ đó có định hướng cho việc đầu tư và cả cho hướng thị trường. 

- Vùng có độ cao dưới 100m so với mặt biển. Vùng này tương đối rộng bao gồm một số huyện thuộc các tỉnh Hà Giang, Lào Cai, Tuyên Quang, Yên Bái, Hoà Bình, các tỉnh Bắc Thái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh.Đây là vùng có điều kiện thuận lợi cho việc trồng chè, tuy nhiên chất lượng chè thấp. Sản phẩm chè của vùng này là chè đen xuất khẩu cho vùng Trung cận đông (Iran, Irắc, Gioocdani...) và các nước thuộc khối SNG.Vùng này có nhiều nhà máy chế biến chè lớn có công suất từ 12 - 24 tấn/ngày.Vùng này có khả năng mở rộng diện tích 14-15 ngàn hecta.

- Vùng có độ cao 100-1000 m so với mặt biển gồm:




Mộc Châu, Sơn La và cao nguyên Lâm Đồng.Đây là vùng nguyên liệu tập trung, có điều kiện sinh thái để trồng các loại chè có chất lượng cao. Sản lượng chè của vùng này là chè đen và chè xanh có giá trị cao. Thị trường xuất khẩu là Tây-Âu, vùng này có khả năng mở rộng diện tích từ 8000-10000 hecta.

- Vùng có độ cao trên 1000m gồm: Một số huyện vùng cao ở các tỉnh miền núi phía bắc như Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Lai Châu.Vùng này có địa hình phức tạp nhưng lại thích hợp với những loại chè tuyết.Phát triển khai thác vùng chè này để chế biến các loại chè đặc sản nội tiêu và xuất khẩu.Vùng này có khả năng mở rộng diện tích từ 6000-8000hecta.


Để có được những vùng chè tập trung, với cơ cấu giống hợp lý và hình thành vùng nguyên liệu để chế biến công nghiệp. Chính phủ cũng nên thành lập các doanh nghiệp chuyên làm nhiệm vụ khai hoang - trồng mới chăm - sóc chè, các doanh nghiệp này đứng ra vay vốn theo các dự án đã được nhà nước duyệt để trồng chè tập trung và khi các vườn chè đã đi vào kinh doanh thì cho phép bán lại cho các hộ gia đình. Có như vậy, mới đảm bảo được các vùng nguyên liệu chè ổn định, chất lượng đồng đều.


Hiện nay, các vùng sản xuất và chế biến chè phần lớn tập trung ở các tỉnh trung du và miền núi nên cơ sở hạ tầng như đường sá, bệnh viện, mạng lưới điện,... đang còn yếu kém. Do vậy, Nhà nước cần có hướng đầu tư để tăng cường cơ sở hạ tầng, trước hết là hệ thống đường sá giao thông, hệ thống điện phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân vùng trồng chè để cải thiện điều kiện sống và làm việc của người trồng chè. 


Có thể nói, việc Nhà nước quy hoạch, bố trí các vùng chè trọng điểm dựa trên cơ sở sinh thái, những điều kiện kinh tế tự nhiên của từng vùng đồng thời tạo nên vùng nguyên liệu lớn sẽ tạo điều kiện cho Tổng công ty dựa trên cơ sở đó mà đầu tư chiều sâu để cải tiến nâng cao chất lượng chè.

Việc quy hoạch, bố trí các vùng nguyên liệu tập trung trọng điểm sẽ giúp cho Tổng công ty dễ dàng khai thác tiềm năng sẵn có về điều kiện tự nhiên, sinh thái và kinh tế xã hội của mỗi vùng, tạo nên nguồn sản phẩm hàng hoá lớn có khả năng cạnh tranh, đặc biệt đối với nguồn sản phẩm xuất khẩu.

2. Chính sách về tổ chức quản lý xuất khẩu chè.


Việc Nhà nước thống nhất tổ chức, quản lý xuất khẩu chè vừa dễ dàng kiểm soát từ trên xuống, vừa tránh được sự lũng đoạn thị trường. Kết hợp quản lý theo ngành và theo vùng lãnh thổ trên nguyên tắc phát triển trên phạm vi cả nước đồng thời nhằm làm hợp lý và tạo điều kiện thuận lợi đối với từng đối tượng quản lý. Trên cơ sở có thể dự kiến một phương thức quản lý mới tối ưu với ngành chè với tư cách là một ngành kinh tế kỹ thuật gắn với lợi ích của những địa phương có cây chè.


Chè là một hàng hoá đặc thù, vì vậy nên tổ chức theo mô hình vừa đa dạng vừa tập trung hoá. Đa dạng hoá các loại hình kinh doanh thu mua và thu gom nhung cần tập trung xuất khẩu trực tiếp vào những đầu mối lớn. Có như vậy mới tránh được tình trạng có quá nhiều các đầu mối tham gia xuất khẩu, Nhà nước không thể kiểm soát nổi, đồng thời nâng cao chất lượng chè xuất khẩu và tránh được sự cạnh tranh lẫn nhau giữa các doanh nghiệp Việt Nam


Cụ thể là, Chính phủ và Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cần phải phân công và tổ chức lại ngành chè như sau:

Các tỉnh, các địa phương chịu trách nhiệm về sản xuất nông nghiêp và chế biến nhỏ phục vụ nội tiêu là chủ yếu, tổ chức khuyến nông, kiểm tra và hướng dẫn quy trình canh tác.

Các doanh nghiệp trung ương lo thị trường xuất khẩu, chế biến các loại chè xuất khẩu có quy mô lớn với các nhà máy lớn và hiện đại để sản phẩm xuất khẩu luôn giữ vững và nâng cao chất lượng, số lượng như tăng sức cạnh tranh của chè Việt Nam trong khu vực cũng như trên thế giới.


Ngoài các đơn vị đã là thành viên của Hiệp Hội Chè Việt Nam như Tổng công ty Chè Việt Nam, các đơn vị thuộc tổng công ty... Nhà nước cần có chính sách để các đơn vị chè địa phương, các công ty xuất nhập khẩu tổng hợp và một số công ty trách nhiệm hữu hạn làm nhiệm vụ xuất khẩu chè tự nguyện tham gia Hiệp Hội  xuất khẩu Chè Việt Nam nhằm đảm bảo sự thống nhất về thị trường và giá cả xuất khẩu chè, tránh sự giảm giá hàng xuất khẩu để dành dật khách hàng nước ngoài cũng như cạnh tranh mua hàng trong nước để xuất khẩu.

Bên cạnh đó cần phải phối hợp các cơ quan quản lý ngành (Như Tổng công ty Chè Việt Nam) với các cơ quan chuyên môn (Công ty giám định hàng xuất nhập khẩu - Bộ thương mại) để ngăn chặn tình trạng chè không đủ tiêu chuẩn vẫn lọt ra ngoài.


Hiện nay, việc quản lý chất lượng chè xuất khẩu chưa có tổ chức nào chịu trách nhiệm trước Nhà nước, việc chứng nhận chất lượng chè xuất khẩu còn nhiều vấn đề bất cập, sản phẩm chất lượng kém, rất xấu vẫn cứ đưa ra thị trường làm giảm uy tín của chè Việt Nam (Mà việc làm mất thị trường 2000 tấn chè vàng đặc sản Hà Giang là một ví dụ ). Do vậy, cần thống nhất quản lý ngành về chất lượng sản phẩm chè xuất khẩu bao gồm: 

Ban hành và thống nhất tiêu chuẩn một nhà máy chế biến chè, xuất khẩu để làm cơ sở cho các ngành, các cấp trong việc cấp giấy phép thành lập xí nghiệp.

Ban hành tiêu chuẩn hoá về giống: Giống nào trồng ở vùng nào với cơ cấu, nào là hợp lý.


Việc Nhà nước đơn giản hoá và thống nhất trong quản lý vĩ mô sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho Tổng công ty tham gia hoạt động xuất khẩu có hiệu quả cao.

3. Một số vấn đề về chế độ chính sách.

Với nước ta, sau một thời gian dài mấy thập kỷ Nhà nước vận hành quản lý hành chính tập trung, quan liêu, bao cấp một cơ chế đã dẫn đến sự trì trệ và không hiệu quả của nền kinh tế quốc dân, làm mất đi tính chủ động sáng tạo của đơn vị sản xuất kinh doanh. Chuyển sang nền kinh tế thị trường với những bước đi ban đầu tuy còn nhiều khó khăn, nhưng với lòng nhiệt thành học hỏi kinh nghiệm bạn bè và tư duy sáng tạo, Nhà nước ta đã ban hành nhiều chính sách phát triển kinh tế tích cực. Đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp, cũng như toàn bộ nền kinh tế, nếu chúng ta so với thời kỳ trước đây.


Tuy nhiên, trong quá trình đề ra và thực hiện chính sách hiện nay cũng còn nhiều vấn đề cần phải được xem xét và tìm phương pháp giải quyết nhằm nâng cao hơn nữa vai trò của Nhà nước trong việc quản lý nền kinh tế thị trường, nâng cao chất lượng và hiệu qủa của các chính sách để duy trì, phát triển và mở rộng nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghiã ở nước ta.


Để phát triển chè, một số chính sách cần được hoàn thiện như :

Đề nghị miễn thuế sử dụng đất đối với người trồng chè, vì cây chè là cây lâu năm hơn cả cây trồng lấy gỗ, lại được trồng ở Trung Du và miền núi nơi tập trung dân tộc ít người, trồng chè cũng phủ xanh đất trống, đồi núi trọc, chống xói mòn như trồng các loại cây rừng khác. Kèm theo đó là một số chính sách có liên quan để bảo vệ giữ gìn ổn định đất trồng chè, tránh sự lấn át của các cây trồng khác đối với cây chè, tạo vùng nguyên liệu phục vụ cho sản xuất.

Chính sách đối với các thiết bị dùng cho sản xuất, chế biến chè. Đề nghị miễn thuế nhập khẩu vật tư thiết bị trong một số năm ví dụ trong vòng 5 năm (2000 - 2005) để ngành chè có thêm vốn đầu tư phát triển chè, đặc biệt để hiện đại hoá ngành chè, tạo ra chất lượng chè xuất khẩu tốt, giá thành hạ để có thể cạnh tranh được trên thị trường thế giới.

Chính sách về công nghệ và ứng dụng kỹ thuật gắn liền với công tác khuyến nông.

Chính sách đối với con người :


+ Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế đề nghị được thực hiện là 8% đối với bảo hiểm xã hội và 2% đối với bảo hiểm y tế.


+ Kinh phí cho các doanh nghiệp chè đầu tư cho y tế, giáo dục, xã hội, phụ cấp khu vực đề nghị được ngân sách cấp hoặc trừ vào các khoản phải nộp.


+ Cho phép được lập quỹ bình ổn giá trong giá thành sản phẩm để trợ cấp người trồng chè khi có bất lợi về điều kiện tự nhiên và khi giá chè xuống thấp không có lợi cho người trồng chè.


+ Đề nghị Nhà nước cấp hỗ trợ vốn để lập quỹ dự trữ xuất khẩu.

Về vốn đầu tư và lãi xuất ngân hàng.


+ Vốn vay thâm canh tăng năng suất chè được vay ưu đãi với lãi suất 0,7%/tháng, sau 12 tháng vay mới phải trả, định suất vay 3 triệu đồng/ha/năm.


+ Vốn vay để phát triển trồng chè và cải tạo vườn chè xấu đề nghị được vay với lãi suất 0,5% /tháng, vay trong 15 năm, 5 năm gia hạn vì trồng chè mất 3 năm chăm sóc thiết kế cơ bản và 2 năm sau nữa chè mới phát huy hiệu quả. Định suất vay 20 triệu đồng / ha.


+ Vốn vay xây dựng nhà xưởng và vận chuyển thiết bị cho các nhà máy mới hiện đại đề nghị được vay với chế độ ưu tiên, lãi suất 0,7%/tháng và được trả trong vòng 10 năm kể từ khi nhà máy đi vào hoạt động. Vốn mua thiết bị đề nghị được sử dụng vốn ODA của các nước cho Chính Phủ vay.


Ngoài ra, Nhà nước cần có các chính sách tạo điều kiện cho Tổng công ty đủ sức cạnh tranh trong bối cảnh toàn cầu hoá, cụ thể :

Các cơ quan đại diện thương mại của ta tại các nước hoặc các khu vực cần tăng cường tổ chức móc nối các cuộc gặp gỡ, trao đổi giữa các doanh nghiệp đầu mối trực tiếp sản xuất chè của ta đối với các đầu mối nhập khẩu hoặc các khách trực tiếp có nhu cầu tiêu thụ. Cần có chính sách tiêu thụ và giúp đỡ các Tổng công ty có cơ hội gia nhập thị trường thế giới.

Nhà nước tích cực tham gia vào các diễn đàn quốc tế và khu vực để Việt Nam nhanh chóng trở thành thành viên của WTO, tăng cường tham gia liên kết và xúc tiến thương mại bằng nhiều hình thức khác nhau, từ các khối liên kết khu vực, các hiệp hội xuất khẩu chuyên ngành đến hình thành các liên kết tam giác, tứ giác, quan hệ tốt với các thị trường lớn để được hưởng các ưu đãi đặc biệt, thực hiện nghiêm túc các công ước quốc tế...


Thực hiện các vấn đề trên sẽ giúp Tổng công ty chủ động trong giao dịch, kinh doanh xuất khẩu, tạo thế cạnh tranh công bằng và đẩy mạnh được hoạt động kinh doanh xuất khẩu, đưa kim ngạch xuất khẩu chè tăng lên đồng thời cũng tăng thu ngoại tệ cho đất nước. Giữ vững và phát huy truyền thống của Tổng công ty trong những năm qua.

Kết luận


Chè là loại uống phổ biến nhất ở nước ta cũng như nhiều nước khác trên thế giới. Trong điều kiện của nền sản xuất hàng hoá như hiện nay, để sản xuất chè thì cần phải giải quyết nhiều vấn đề, như thị trường, nhất là thị trường xuất khẩu được xem là nhân tố quyết định .


Với những kết quả mà Tổng công ty Chè Việt Nam đã đạt được trong hoạt động xuất khẩu chè tuy chỉ là bước khởi đầu, song nó đã góp phần nào vào sự phát triển của ngành chè nói riêng và nền kinh tế nói chung, tuy nhiên chúng ta phải cố gắng nhiều hơn nữa để đẩy mạnh quá trình Công Nghiệp Hoá - Hiện Đại Hoá đất nước .


Qua quá trình thực tập ở Tổng công ty chè Việt Nam, em đã tập trung nghiên cứu hoạt động xuất khẩu của Tổng công ty. Cùng với tình hình thực tế, học hỏi kinh nghiệm của các cán bộ nghiệp vụ của Tổng công ty em đã đưa ra một số giải pháp cũng như kiến nghị với Nhà nước nhằm mục đích nâng cao hiệu qủa hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của Tổng công ty. Qua đây, em hy vọng phần nào giúp Tổng công ty khảo sát, tìm ra những giải pháp tối ưu nhằm mục đích duy nhất là hoàn thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động và kinh doanh xuất khẩu của Tổng công ty trong thời gian tới.


Tuy nhiên, do thời gian và trình độ của bản thân còn nhiều hạn chế nên những phân tích đánh giá, kiến nghị chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Em mong được lượng thứ và chỉ bảo để tiếp tục nghiên cứu được hoàn chỉnh hơn .

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2001
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